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BÀI 1BÀI 1BÀI 1BÀI 1::::    

XÁC ðỊNH THÀNH PHẦN HẠT CỦA ðẤT 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP RÂY SÀN 

 
Trong cơ học ñất, các tính chất của ñất có liên quan chặt chẽ với thành phần hạt nên 

thành phần hạt thường ñược dùng làm căn cứ ñể phân loại ñất. Mặt khác, thành phần hạt 

thường dùng ñể đánh giá mức ñộ ñồng nhất, tính thấm nước, chọn vật liệu xây dựng, dự đốn sự 

biến ñổi tính chất cơ lý trong quá trình sử dụng, … Người ta phân loại ñất chủ yếu dựa trên kết 

quả thí nghiệm phân tích thành phần hạt và các tính chất cơ lý khác của mẫu ñất ñược lấy từ 

hiện trường. 

 
1.1 ðịnh nghĩa : 

• Thành phần hạt của ñất là một trong hai ñặt trưng quan trọng dùng ñể phân loại ñất 
phục vụ cho công tác thiết kế và xây dựng công trình. 

• Thành phần hạt của ñất là hàm lượng các nhóm hạt có ñộ lớn khác nhau ở trong ñất, 
ñược biểu diễn bằng tỷ lệ phần trăm so với khối lượng của mẫu ñất khô tuyệt ñối (sấy 

ở 105
0
C) ñã lấy ñể phân tích. ðất do các hạt to nhỏ khác nhau tạo thành. ðể thuận 

tiện, kích thước của mỗi nhóm hạt quy ñịnh trong một khoảng nhất ñịnh nào ñó, vì 
vậy trong mỗi nhóm hạt sẽ gồm tất cả các hạt to nhỏ khác nhau nằm trong giới hạn 
nào ñó, chẳng hạn nhóm hạt 0.25 – 0.5 mm gồm tất cả các hạt có ñường kính từ 0.25 
– 0.5mm. 

• Xác ñịnh thành phần hạt là phân chia ñất thành từng nhóm các cỡ hạt gần nhau về 
cùng ñộ lớn và xác ñịnh hàm lượng phần trăm của chúng. 

• Tùy theo quy ñịnh của mỗi quy phạm khác nhau mà kích thước của các nhóm cỡ hạt 
sẽ ñược chọn tùy theo bộ rây của quy phạm ñó. 

 
1.2 Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm : 

• Cân kỹ thuật có ñộ chính xác từ 1gam ñến 0.01gam. 

• Bộ rây có nắp và ñáy. 

• Máy sàn. 

• Cối và chày. 

• Tủ sấy. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Bộ rây 
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1.3 Trình tự thí nghiệm : 

• Lắp ñặt rây thành từng chồng theo thứ tự tăng dần kích thước lổ rây, dưới cùng là ñáy 
rây, trên cùng là nắp. 

• Mẫu ñất sau khi ñược sấy khô, nghiền nhỏ (khối lượng lấy từ mẫu ñược xác ñịnh 

tương ñối bằng phương pháp chia bốn). Khi tách các hạt bằng chày và cối tránh làm 
cho các hạt bị vỡ. 

• Sau khi cân xác ñịnh khối lượng mẫu ñất thí nghiệm. Cho toàn bộ mẫu ñất lên rây 
trên cùng và tiến hành rây trong khoảng 10 phút. 

• Cân lượng sót lại trên mỗi rây lần lượt từ rây trên cùng xuống tới ñáy rây. Kiểm tra 
lượng thất thoát không ñược quá 1% . 

 
1.4 Tính toán kết quả thí nghiệm : 

• Gọi ai : Là trọng lượng sót lại trên rây thứ i.(g)  

• Gọi xi  : Là phần trăm lượng sót lại trên rây thứ i.(%) 

• A: Là tổng khối lượng mẫu ñất thí nghiệm.(g)  

• yi  : Là phần trăm lượng lọt qua rây thứ i.(%) 

Ta có:  

    xi = 
A

ai × 100% 

  
    yi = 100% - ∑xi 

 
Các kết quả tính toán ghi vào bảng số liệu sau : 
 

Rây số ðK lổ 

Trọng 
lượng 
sót lại 
ai(g) 

% sót lại 
xi(%) 

% trọng lượng  
qua rây : 

y(%) 

20 20       

10 10       

5 5       

2 2       

1 1       

0.5 0.5       

ðáy rây :   

Tổng :   
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BÀI 2BÀI 2BÀI 2BÀI 2:::: 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ðỊNH GIỚI HẠN ATTERBERG 
(giới hạn dẻo và giới hạn nhão) 

 
Kết quả của thí nghiệm ñược sử dụng ñể phân loại và ñánh giá trạng thái của ñất. 

 
2.1 ðịnh nghĩa : 

• Với giá trị ñộ ẩm của mẫu ñất W(%) chưa ñủ ñể ta ñánh giá trạng thái của ñất dính 
(ñất dẻo). ðể ñánh giá trạng thái của ñất dính ta cần ñưa ra một số ñộ ẩm tiêu chuẩn 
nào đĩ ñể dựa vào các giá trị đĩ cộng với ñộ ẩm tương ứng của mẫu ñất thí nghiệm ta 
có thể đánh giá trạng thái của ñất. Các ñộ ẩm tiêu chuẩn đĩ gọi là các giới hạn 
Atterberg dùng ñể ñánh giá trạng thái của ñất bao gồm : giới hạn dẻo và giới hạn 
nhão. 

 

Trạng thái cứng  Trạng thái dẻo   Trạng thái nhão 
 

Wñ(%)         Wnh(%)     W(%) 

 

• Giới hạn dẻo của ñất: là ñộ ẩm tương ứng khi ñất loại sét chuyển từ trạng thái cứng 
sang trạng thái dẻo. Ký hiệu Wd . 

• Giới hạn nhão của ñất: là ñộ ẩm tương ứng khi ñất loại sét chuyển từ trạng dẻo sang 
trạng thái nhão. Ký hiệu Wnh . 

• Chỉ số Id của ñất tính theo công thức : 

Id = Wnh – Wd 

• ðể ñánh giá trạng thái của ñất ta so sánh ñộ ẩm tự nhiên W (%) với các giới hạn 
Atterberg bằng ñộ sệt B :  

B = 
d

nh

I

WW −
 

 
2.2 Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm: 

• Cân kỹ thuật có ñộ chính xác ñến 0.1g. 

• Dụng cụ Casagrande. 

• Dao cắt rảnh. 

• Tủ sấy. 

• Tấm kính mờ và nhám. 

• Rây số 1, có ñường kính lổ 1mm. 

 

2.3 Trình bày thí nghiệm:  

a) Thí nghiệm xác ñịnh giới hạn nhão Wnh : ( 30-35% ) 

• Dùng khoảng 200g ñất ñã ñược sấy khô, nghiền nhỏ cho qua rây số 1. 
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• Trộn ñất với nước vừa ñủ nhão trên kính phẳng hoặc trong chén sứ và ủ ñất trong 
khoảng thời gian tối thiểu là 2 giờ. 

• Cho ñất vào chõm cầu Casagrande, tránh tạo lỗ rổng và bọt khí trong ñất (chỉ cho vào 

khoảng 2/3 chõm), chừa một khoảng trống khoảng 1/3 ñường kính chõm, ñảm bảo ñộ 
dày của lớp ñất không nhỏ hơn 10mm. 

• Dùng dao cắt rảnh chia ñất ra thành hai phần theo phương vuông góc với trục quay. 

• Quay ñều tay quay với vận tốc khoảng 2vòng/giây cho ñến khi 2phần ñất trong chõm 
khép lại, ñọc số lần rơi N. 

• Lấy khoảng 10g ñến 20g ñất ở vùng xung quanh rảnh ñem xác ñịnh ñộ ẩm. 

• Tăng hoặc giảm ñộ ẩm của mẫu ñất và thực hiện lại thí nghiệm 3lần sao cho số lần rơi 
của thí nghiệm nằm trong các khoảng : 10 ÷ 20 lần; 20÷30 lần; 30÷40 lần. 

b) Thí nghiệm xác ñịnh giới hạn dẻo : 200g, ( 20-30%) 

• Mẫu ñất ñược làm ẩm gần ñến giới hạn dẻo (cầm nắm không dính tay và có dấu hiệu 

dẻo). 

• Dùng tay lăn ñất trên kính mờ cho ñến khi trên thân các dây ñất có ñường kính 
khoảng 3mm xuất hiện các vết nứt mà khoảng cách giữa chúng khoảng 10mm. Nếu 
với ñường kính đĩ, dây ñất vẫn còn giữ ñược liên kết và tính dẻo thì đem vê nó thành 
hòn và tiếp tục lăn cho ñến khi ñạt ñược kết quả. 

• Lấy những dây ñất ñạt ñược ñiều kiện ñem xác ñịnh ñộ ẩm. ðộ ẩm này chính là giới 
hạn dẻo của ñất. 

 

Bảng số liệu thí nghiệm :  
 

 
 
2.4 Tính toán kết quả thí nghiệm: 

• Kết quả thí nghiệm giới hạn nhão ñược thể hiện trên biểu ñồ quan hệ W – N qua các 
ñiểm này vẽ ñường thẳng gần ñúng. 

• Giá trị ñộ ẩm tại ñiểm N=25 là giới hạn nhão của ñất. Giá trị kết luận sau cùng là trị 
trung bình của tối thiểu 2 lần thí nghiệm. 

• Các kết quả thí nghiệm ñược tính toán và biểu hiện theo bảng trên. 

• Tính chỉ số dẻo Id. 

 
 

  ðơn vị Giới hạn nhão  Giới hạn dẻo 

Số hiệu lon   Nh1 Nh2 Nh3 D1 D2 D3 
Số lần rơi (N) Lần             
A - klg ñất ẩm + lon g             
B - klg ñất khô + lon g             
C - khối lượng lon g             
ðộ ẩm: 

 W = 
CA

BA

−

−
×100% 

% 
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BÀI 3BÀI 3BÀI 3BÀI 3:::: 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ðỊNH ðỘ CHẶT TIÊU CHUẨN 
Công tác ñầm chặt dùng ñể xác ñịnh ñộ chặt k của nền ñất phục vụ thi công công trình. 

 
3.1 ðịnh nghĩa: 

• ðộ chặt của nền ñất ñược xác ñịnh thông qua hệ số ñầm chặt k: 

tck

knhtk
maxγ

γ
=  

Trong đĩ:  
γk nht  : dung trọng khô của ñất ngoài hiện trường. 
γk max tc   : là dung trọng khô lớn nhất của nền ñất khi ñất ñạt ñược ñộ chặt 

  lớn nhất ứng với những ñiều kiện ñầm, lu ñạt yêu cầu. 

• Trong phòng thí nghiệm γk max tc ñạt ñược bằng cối ñầm Proctor. 

• ðộ chặt k phụ thuộc vào các yếu tố sau : 

- Thành phần hạt : ứng với các loại ñất khác nhau thì hệ số ñầm chặt sẽ có giá trị 
khác nhau. 

- Công ñầm A : ñược tính bằng N.cm/cm
3 theo công thức sau : 

A = 
aF

hgmn

×

...
×10 

Trong đĩ: 

n :   số lần ñầm nện mỗi lớp.   

m :  khối lượng của búa ñầm (kg)  

g :   gia tốc trọng trường 981 cm/s
2
. 

h :   chiều cao rơi của búa (cm). 

F :   diện tích tiết diện cối ñầm (cm). 

a :   chiều dày mỗi lớp ñất ñầm (cm). 

• ðất ñược ñầm với công ñầm càng lớn thì hệ số ñầm chặt k càng cao. 

• ðộ ẩm của ñất : công ñầm sẽ ñạt hiệu quả cao nhất khi mẫu ñất ñạt ñến ñộ ẩm thích 
hợp nhất, ñộ ẩm ñó gọi là ñộ ẩm tốt nhất Wopt. 

• ðộ ẩm tốt nhất Wopt là lượng ngậm nước thích hợp ñể ñất có thể ñạt ñược thể tích 
khô lớn nhất ứng với công ñầm tiêu chuẩn mà ta vừa xác ñịnh ở trên. 

 
� Giải thích hiện tượng : 

• Khi ñộ ẩm của ñất còn nhỏ, ma sát giữa các hạt ñất rất lớn làm cho các hạt khó dịch 
chuyển dưới tác dụng của công ñầm, do ñó dung trọng khô (ñộ chặt) của ñất chưa thể 
ñạt giá trị tối ña. 

• Khi ñộ ẩm của ñất ñạt giá trị thích hợp nhất Wopt thì xung quanh các hạt ñất xuất hiện 
nước liên kết mặt ngoài vừa ñủ, có tác dụng bôi trơn làm cho các hạt ñất dễ dàng dịch 
chuyển, sắp xếp chặt lại, từ ñó ñất ñạt ñược dung trọng khô lớn nhất (ñộ chặt lớn 

nhất). 
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• Khi ñộ ẩm của ñất lớn hơn giá trị thì dung trọng khô (ñộ chặt) sẽ giảm do công ñầm 
chỉ tác dụng lên phần áp lực nước lỗ rỗng trong ñất. 

• Sau khi ñược ñầm chặt nền ñất sẽ : 

� Tăng cường ñộ chịu lực của ñất nền. 

� Tăng dung trọng khô. 

� Giảm tính nén lún. 

� Giảm hệ số thấm của ñất (ñặc biệt có ý nghĩa cho ñê, ñập,…). 

• Công tác ñầm phục vụ cho thi công các công trình bằng ñất như : ñê, ñập, nền nhà, 
xưởng, ñường xá. 

 
3.2 Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm: 

• Khuôn ñầm: bao gồm ñáy khuôn, thân khuôn có D = 152mm, H = 117mm ( thể tích 
V = 2122cm3). Viền nắp có D = 152mm. Trọng lượng khuôn Q = 6100g. 

• Búa ñầm có trọng lượng 700g; chiều cao rơi 30cm. 

• Cân kỹ thuật có ñộ chính xác ñến 0.1g. 

• Rây số 5, có DK = 5mm. 

• Tủ sấy, lon inox, bình phun nước. 

 
3.3 Trình tự thí nghiệm: 

• Dùng khoảng 3kg ñất ñã sấy, nghiền tơi và cho qua rây số 5. 

• Cho nước vào ñể tạo ñộ ẩm ban ñầu : 

� ðối với ñất cát là 5%. 

� ðối với ñất sét là 10%. 

• Cho ñất vào khuôn và tiến hành ñầm làm 3 lớp. Tùy theo mỗi loại ñất mà số búa ñầm 
trên mỗi lớp như sau :  

� 25 búa ñối với ñất cát và ñá cát. 

� 40 búa ñối với ñất ñá sét và sét có  ip < 30. 

� 50 búa ñối với ñất sét có Ip >30. 

• Khi ñầm lớp thứ 3 sao cho sau khi ñầm ñất nhô cao hơn mặt khuôn khoảng 5mm. 

• Tháo vành khuôn, dùng dao gạt bằng mặt. 

• Cân ñất ướt và khuôn ñể biết khối lượng riêng ñất ẩm. Dùng một ít ñất trong khuôn 
ñể xác ñịnh ñộ ẩm. 

• Lập lại thí nghiệm 3 lần với ñộ ẩm tăng dần. 

 
3.4 Tính toán kết quả: 

• Kết quả thí nghiệm ñược thể hiện trên biểu ñồ quan hệ W- γk. 

� Trong ñó khối lượng thể tích ñất ẩm : 
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   γw = 
V

P
  (g/cm3) 

Với:  P :  khối lượng ñất ẩm (g) 

         V :  thể tích ñất (cm
3
) 

� Khối lượng thể tích khô :  

     γk = 
W

w

×+ 01.01

γ
  (g/cm3) 

• Qua các ñiểm này ta sẽ vẽ ñường cong ñầm chặt.  

• Xác ñịnh các giá trị dung trọng khô lớn nhất γk max và ñộ ẩm tốt nhất Wopt. 

• Các kết quả thí nghiệm ñược tính toán và biểu diễn theo bảng. 

• Xác ñịnh khoảng ñộ ẩm ñể ñộ chặt 
maxk

knhtK
γ

γ
=  có giá trị lớn hơn 0,95. 

Trong đĩ: 

γ knht : Là khối lượng thể tích khô của mẫu ñất lấy ngoài hiện trường. 
 
Bảng số liệu thí nghiệm: 

 
Số thứ tự lần ñầm 

Các chỉ tiêu thí nghiệm ðơn vị 
ño 1 2 3 4 5 

A - Tr.lg ñất ẩm + khuôn g           

B - Trọng lượng khuôn g           

C - Thể tích khuôn cm3           

Dung trọng ẩm γw = 
C

BA −
 g/cm3 

          

Ký hiệu lon chứa mẫu             

A - Tr.lg ñất ẩm + lon g           

B - Tr.lg ñất khô + lon g           

C - Trọng lượng lon g           

ðộ ẩm  W = %100×
−

−

CA

BA
 % 

          

Dung trọng khô 
W

W
K 01.01+

=
γ

γ  g/cm3 
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KẾT QUẢ: 

1. Dung trọng khô lớn nhất γk max tc = ………..g/cm3 

2. ðộ ẩm tốt nhất Wopt = ……………………..% 
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BÀI 4BÀI 4BÀI 4BÀI 4::::    

CÁT. 
 

4.1 Thành Phần Cấp Phối – Mô Đun – Độ Lớn: 

a. Mục đích thí nghiệm : 

− Cát là cốt liệu nhỏ cùng với xi măng, nước tạo ra vữa xi măng ñể lấp ñầy lỗ rỗng giữa các 
hạt cốt liệu lớn (ñá, sỏi) và bao bọc xung quanh các hạt cốt liệu lớn tạo ra khối bê tông 
ñặc chắc. Cát cũng là thành phần cùng với cốt liệu lớn tạo ra bộ khung chịu lực cho bê 
tông.  

− Cát dùng ñể chế tạo bê tông có thể là cát thiên nhiên hay cát nhân tạo có cỡ hạt từ 0,14 
ñến 5 mm.  

− Chất lượng của cát ñể chế tạo bê tông nặng phụ thuộc chủ yếu vào thành phần hạt, ñộ lớn 
và hàm lượng tạp chất, ñó cũng là những yêu cầu kỹ thuật ñối với cát.  

− Thành phần hạt: Cát có thành phần hạt hợp lý thì ñộ rỗng của nó nhỏ, lượng xi măng sẽ 
ít, cường ñộ bê tông sẽ cao.  

b. Dụng cụ thí nghiệm : 

− Cân kỹ thuật có độ chính xác 10g. 

− Bay xúc cát. 

− Bộ ray có kích thước 5 ; 2 ;1 ; 0,5mm 

− Tủ sấy  

c. Thực hiện :  

− Cân 1000g cát sạch, sấy ở nhiệt độ 105 ÷ 110°C, để nguội .Cho vào rây trên cùng và 
thực hiện rây sàng. Lấy từng rây theo thứ tự từ trên xuống, cân lượng sót riêng biệt 
trên mỗi rây. 

d. Tính toán kết quả thí nghiệm : 

Gọi :  + G(g)   là tổng lượng thí nghiệm. 

      + mi(g)  là lượng sót riêng biệt bên sàng thứ  i. 

          + ai (%) là phần trăm của lượng sót riêng biệt. 

          + Ai (%)  là lượng sót tích lũy. 

ai =
G

mi ××××100 (%) 

Ai = a5 + a2 + a1 + a0.5 (%) 
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Bảng số liệu thí nghiệm: 
 

Cở sàng (mm) mi (g) ai (%) Ai (%) 

5    
2    
1    
0.5    
Đáy    
Tổng    

Mô đun độ lớn cở hạt 

Mñl=
100
∑Ai  

               
So sánh và kết luận: 

Loại cát Mđl 
Cát to  
Cát vừa  
Cát mịn 

≥ 2 
1,5 ÷ 2 
< 1,5 

 
� Để chế tạo bê tông thì thành phần cấp phối cát phải nằm trong phạm vi giới hạn 

sau : 
 

Cơ sàng  5 2 1 0,5 Đáy rây 
Lượng sót tích luỹ 0 0÷ 20 15÷45 35÷70 90÷100 
 
Vẽ biểu đồ đường cấp phối. 
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4.2 Khối Lượng Riêng:  

a. Mục đích thí nghiệm : 

− Phục vụ cho tính toán cấp phối bê tông. 

− Khối lượng riêng của vật liệu là khối lượng của một ñơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái 
hoàn toàn ñặc (không có lỗ rỗng).  

b. Dụng cụ thí nghiệm : 

− Bình định mức  

− Cân kỹ thuật có độ chính xác 5g. 

− Bay xúc. 

− Tủ sấy. 

c. Thực hiện : 

− Cát sau khi rửa sạch, sấy khô ở nhiệt độ 105÷110°C, để nguội cân 500g. 

− Đong nước vào bình đến mức 500ml. 

− Đổ từ từ 500g cát đã cân vào bình  

− Nghiêng bình một góc 45°  và lắc nhẹ cho bọt khí thoát lên hết. 

− Để bình thẳng đứng và chờ cho mực nước ổn định và đọc chữ số mực nước Vcn 

d. Tính toán : 

γcaùt = 
ncn

m

VV −
 (g/cm3) 

γcát  : khối lượng riêng của cát. 
m   : khối lượng cát đem thí nghiệm. 
Vcn  : thể tích cả phần cát và nước sau thí nghiệm. 
Vn   : thể tích nước ban đầu. 

 
4.3 Khối Lượng Thể Tích : 

a. Mục đích : 

− Phục vụ cho tính toán cấp phối bê tông. 

− Khối lượng thể tích của vật liệu là khối lượng của một ñơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái 
tự nhiên (kể cả lỗ rỗng).  

b. Dụng cụ thí nghiệm thí nghiệm : 

− Cân kỹ thuật có độ chính xác 5g 

− Bay xúc  

− Thước thép  

− Bình định mức /Thùng thể tích có thể tích là V cm³ 

− Tủ sấy  
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c. Thực hiện : 

− Cân 2000g cát đem sấy khô ở nhiệt độ 105 ÷110°C,để nguội . 

− Cân thùng thể tích được khối lượng m1 

− Đổ cát vào đầy thùng thể tích dùng thước thép gạt bằng mặt, đem cân được khối lượng 
m2. 

d. Tính toán kết quả : 

γv = 
V

mm 12 −  (g/cm3) 

γv   : khối lượng thể tích của cát  
m1  : khối lượng của thùng thể tích  
m2  : khối lượng của thùng thể tích và cát  
V  : thể tích của thùng thể tích  
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BÀI BÀI BÀI BÀI 5:5:5:5:    

ðÁ 
 

5.1 Thành Phần Cấp Phối : 

a. Mục đích thí nghiệm  

− Phục vụ tính toán cấp phối bê tông. 

− ðá, sỏi là cốt liệu lớn có cỡ hạt từ 5 - 70mm, chúng tạo ra bộ khung chịu lực cho bê tông. 
Sỏi có ñặc ñiểm là do hạt tròn nhẵn, ñộ rỗng và diện tích mặt ngoài nhỏ nên cần ít nước, 
tốn ít xi măng mà vẫn dễ ñầm, dễ ñổ, nhưng lực dính kết với vữa xi măng nhỏ nên cường 
ñộ của bê tông thấp hơn bê tông dùng ñá dăm.  

− Ngoài ñá dăm và sỏi khi chế tạo bê tông còn có thể dùng sỏi dăm (dăm ñập từ sỏi).  

− Chất lượng hay yêu cầu kỹ thuật của cốt liệu lớn ñược ñặc trưng bởi các chỉ tiêu cường 
ñộ, thành phần hạt, ñộ lớn và hàm lượng tạp chất.  

b. Dụng cụ thí nghiệm : 

− Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 10g 

− Bay xúc  

− Bộ rây sàng tiêu chuẩn 

c. Thực hiện thí nghiệm : 

− Cân 5kg đá, chia làm 3 phần và lần lượt cho từng phần vào sàng trên cùng, mỗi phần 
sàng trong khoảng 5 phút . 

− Sau đó đem cân lần lượt từ sàng trên cùng đến đáy sàng để xác định lượng sót riêng 
biệt và lượng sót tích luỹ. 

− Sau khi sàng người ta xác ñịnh lượng sót riêng biệt (ai ) và lượng sót tích lũy (Ai), ñồng 
thời cũng xác ñịnh ñường kính lớn nhất Dmax và ñường kính nhỏ nhất Dmin của cốt liệu.  

− Dmax là ñường kính lớn nhất của cốt liệu tương ứng với cỡ sàng có lượng sót tích lũy nhỏ 
hơn và gần 10% nhất.  

− D
min 

là ñường kính nhỏ nhất của cốt liệu tương ứng với cỡ sàng có lượng sót tích lũy lớn 

hơn và gần 90 nhất.  

− Thành phần hạt của cốt liệu lớn ñược xác ñịnh thông qua thí nghiệm sàng ñá (sỏi) khô 
trên bộ sàng tiêu chuẩn có kích thước lỗ sàng lần lượt là 70; 40; 20; 10; 5 mm.  

d. Tính toán kết quả : 

− Đá dùng làm cốt liệu trộn bê tông phải có thành phần  cấp phối nằm trong giới hạn 
sau: 

Cở hạt  DMin 0,5(DMax+DMin) DMax 1,25DMax 

Lượng sót tích luỹ Ai% 90÷100 40÷70 0÷10 0 
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5.2 Khối Lượng Riêng : 

a. Mục đích thí nghiệm : 

− Phục vụ tính toán cấp phối bê tông. 

b. Dụng cụ thí nghiệm : 

− Bình chỉnh mức  

− Cân kỹ thuật  

− Bay xúc  

− Tủ sấy  

c. Thực hiện thí nghiệm ; 

− Đá sau khi rửa sạch  sấy khô ở nhiệt độ 105÷110°C, để nguội cân 1000g. 

− Đong nước vào bình đến 500ml. 

− Cho từ từ 1000g đá đã cân vào bình. 

− Nghiêng bình 1 góc 45° và lắc nhẹ cho bọt khí thoát lên hết. 

− Để bình thẳng đứng chờ cho mực nước ổn định rồi đọc chuẩn số mực nước trong bình. 

d. Tính toán khối lượng : 

γñaù = 
nDN VV

m

−
 (g/cm3) 

γđá   : khối lượng riêng của đá. 
m   : khối lượng đá làm thí nghiệm. 
VĐN   : thể tích cả phần đá và nước sau thí nghiệm. 
Vn   : thể tích nước ban đầu. 

 

5.3 Kối Lượng Thể Tích : 

a. Mục đích thí nghiệm : 

− Phục vụ tính toán cấp phối bê tông  

 



TRƯỜNG ðH LẠC HỒNG – KHOA KTCT                THÍ NGHIỆM CƠ HỌC ðẤT - VLXD 

GV Phụ Trách : TRƯƠNG VĂN TÀI  16 

b. Dụng cụ thí nghiệm : 

− Bình chỉnh mức  

− Cân kỹ thuật  

− Bay xúc  

− Tủ sấy 

c. Thực hiện  

− Đá sau khi rửa sạch, sấy khô ở nhiệt độ 105÷110°C để nguội. 

− Cân thùng thể tích được khối lượng m1. 

− Đổ đá vào đầy thùng, dùng thước thép gạt bằng mặt, đem cân được khối lượng m2. 

d. Tính toán kết quả:  

γv = 
V

mm 12 −  (g/cm3) 

γV   : khối lượng thể tích của đá. 
m1   : khối lượng thùng thể tích. 
m2    : khối lượng thùng và đá. 
V  : thể tích của thùng. 
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BÀI BÀI BÀI BÀI 6:6:6:6:    

XIMĂNG 

 

6.1 Khối Lượng Riêng : 

a. Mục đích thí nghiệm : 

− Dùng để tính toán cấp phối bê tông. 

− Xi măng là thành phần chất kết dính ñể liên kết các hạt cốt liệu với nhau tạo ra cường ñộ 
cho bê tông. Chất lượng và hàm lượng xi măng là yếu tố quan trọng quyết ñịnh cường ñộ 
chịu lực của bê tông.  

− ðể chế tạo bê tông ta có thể dùng xi măng pooclăng, xi măng pooclăng bền sunfat, xi 
măng pooclăng xỉ hạt lò cao, xi măng pooclăng puzolan, xi măng pooclăng hỗn hợp, xi 
măng ít tỏa nhiệt và các loại xi măng khác thỏa mãn các yêu cầu quy phạm.  

− Khi sử dụng xi măng ñể chế tạo bê tông, việc lựa chọn mác xi măng là ñặc biệt quan 
trọng vì nó vừa phải ñảm bảo cho bê tông ñạt mác thiết kế, vừa phải ñảm bảo yêu cầu 
kinh tế.  

− Nếu dùng xi măng mác thấp ñể chế tạo bê tông mác cao thì lượng xi măng sử dụng cho 

1m
3 

bê tông sẽ nhiều nên không ñảm bảo kinh tế.  

− Nếu dùng xi măng mác cao ñể chế tạo bê tông mác thấp thì lượng xi măng tính toán ra ñể 
sử dụng cho 1m3 bê tông sẽ rất ít không ñủ ñể liên kết toàn bộ các hạt cốt liệu với nhau, 
mặt khác hiện tượng phân tầng của hỗn hợp bê tông dễ xảy ra, gây nhiều tác hại xấu cho 
bê tông.  

− Vì vậy cần phải tránh dùng xi măng mác thấp ñể chế tạo bê tông mác cao và ngược lại 
cũng không dùng xi măng mác cao ñể chế tạo bê tông mác thấp.  

b. Dụng cụ thí nghiệm : 

− Cân kỹ thuật. 
− Bay xúc. 
− Phiểu. 
− Bình thể tích. 
− Dầu hỏa. 

c. Thực hiện : 

− Bình thể tích rữa sạch sấy khô. 

− Đong dầu hỏa vào bình đến vạch 120ml. 

− Cân 200g xi măng ở trạng thái bình thường . 

− Cho xi măng từ từ vào bình thể tích nghiêng bình một góc 45° và lắc nhẹ cho bọt khí 
thoát lên hết. 

− Đặt bình thẳng đứng trong 1 phút, đọc mức dầu dâng lên trong bình. 
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d. Tính toán kết quả :  

γXM = 
12 VV

m

−
 (g/cm3) 

γXM : khối lượng của xi măng. 
m  : Khối lượng xi măng làm thí nghiệm. 
V1   : Thể tích dầu ban đầu. 
V2   : Thể tích dầu dâng lên sau thí nghiệm. 

 

6.2 Khối Lượng Thể Tích : 

a. Mục đích thí nghiệm : 

− Phục vụ tính toán cấp phối bê tông  

b. Dụng cụ thí nghiệm  

− Cân kỹ thuật  

− Bay xúc  

− Thùng thể tích 

− Thước thép 

c. Thực hiện : 

− Cân thùng thể tích được khối lượng m1. 

− Dùng bay xúc xi măng ở trang thái bình thường đổ vào thùng thể tích sao cho tạo hình 
chóp trên miệng thùng. 

− Dùng thướt thép gạt bằng mặt. 

− Cân khối lượng sau thí nghiệm được m2. 

d. Tính toán kết quả : 

γV = 
V

mm 12 −  (g/cm3) 

 
γV   : Khối lượng thể tích xi măng. 
m1   : Khối lương thùng thể tích (g). 
V   : Thể tích của  thùng. 
m2   : Khối lượng thùng và xi măng. 

 

6.3 Xác Định Lượng Nước Tiêu Chuẩn :  

a. Mục đích thí nghiệm : 

− Lượng nước tiêu chuẩn là lượng nước cần thiết để hồ xi măng đạt được độ dẻo tiêu 
chuẩn. Nó đóng vai trò quan trọng quyết định. 
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− Nước là thành phần giúp cho xi măng phản ứng tạo ra các sản phẩm thủy hóa làm cho 
cường ñộ của bê tông tăng lên. Nước còn tạo ra ñộ lưu ñộng cần thiết ñể quá trình thi 
công ñược dễ dàng.  

− Nước ñể chế tạo bê tông phải ñảm bảo chất lượng tốt, không gây ảnh hưởng xấu ñến thời 
gian ñông kết và rắn chắc của xi măng và không gây ăn mòn cho cốt thép.  

− Nước dùng ñược là loại nước dùng cho sinh hoạt như nước máy, nước giếng.  

− Các loại nước không ñược dùng là nước ñầm, ao, hồ, nước cống rãnh, nước chứa dầu 
mỡ, ñường, nước có ñộ pH < 4, nước có chứa sunfat lớn hơn 0,27% (tính theo hàm lượng 
ion ), lượng hợp chất hữu cơ vượt quá 15mg/l, ñộ pH nhỏ hơn 4 và lớn hơn 12,5.  

b. Dụng cụ thí nghiệm : 

− Cân kỹ thuật  

− Bay  

− Chảo trộn  

− Dụng cụ Vicat  

c. Thực hiện : 

− Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất ta có : 

� Lượng nước tiêu chuẩn  của xi măng pooclăng là 22÷28% 

� Lượng nước tiêu chuẩn của xi măng  có hoạt tính vô cơ là 32÷37% 

� Vậy để tiến hành thí nghiệm tìm ra lượng nước tiêu chuẩn của xi măng đem đi 
thí nghiệm, ta làm như sau : 

− Cân 200g xi măng. 

− Đong một lượng nước bằng 28% của lượng xi măng. 

− Lau sạch chảo và bay trộn. 

− Đổ xi măng vào chảo trộn. 

− Cho từ từ phần nước đã đong vào. 

− Tiến hành trộn trong khoảng 5 phút. 

− Sau khi hồ xi măng đã được trộn đều và đủ dẻo, dùng dẻ ẩm lau sạch dụng cụ Vicat, 
cho hồ xi măng vào đầy côn của vi ka, gạt bằng cả hai mặt. 

− Đặt côn vào dụng cụ Vicat. 

− Canh vạch kim trên dụng cụ Vicat ở vị trí 40mm. 

− Mở khoá cho thanh chạy rơi xuống, sau 30 giây ta vặn ốc giữ thanh chạy và đọc số 
trên băng đo. 

− Nếu giá trị nằm trong khoảng 5÷7 mm thì lượng nước thí nghiệm trên đây là lượng 
nước tiêu chuẩn  của xi măng sau khi đem làm thí nghiệm. 

− Nếu không đạt thì tiến hành tăng hoặc giảm lượng nước để tiến hành tạo lại. 

− Thời gian đông kết ủửụùc xác định bằng cách quan sát độ lún sâu của một kim loại 

hồ xi măng có độ dẻo tiêu chuẩn cho đến khi nó đạt ủửụùc giá trị quy định. 
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− Độ ổn định thể tích, theo phửụng pháp Le Chatelier, ủửụùc xác định bới sự nở thể 
tích của hồ xi măng có độ dẻo chuẩn, thông qua dịch chuyển tửụng đối của hai 
caứng khuôn. 

− Hồ xi măng có độ dẻo tiêu chuẩn laứ khi đó đạt khả năng cần thiết cản lại sự lún của 
một kim chuẩn. Lửụùng nửụực cần thiết cho một loại hồ nhử vậy được xác định bằng 
ba lần sụt kim với hồ có haứm lửụùng nửụực khác nhau. 

 

Bảng kết quả thí nghiệm : 

Lượng xi măng (g) 
Lượng nước 

(ml) 
Lương nước tc 

(%) 
Giá tri trên vi ka 

(mm) 

    
    
 

d. Kết luận : 
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Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt 

trong phòng thí nghiệm  
Soils - Laboratory methods of determination of grain size distribution 

 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thành phần hạt của đất loại cát và đất 
 loại sét trong phòng thí nghiệm, dùng cho xây dựng.  

1. Quy định chung  

1.1. Thành phần hạt của đất là hàm lượng các nhóm hạt có độ lớn khác nhau ở trong đất 
được biểu diễn bằng tỉ lệ phần trăm so với khối lượng của mẫu đất khô tuyệt đối đã 
lấy để phân tích.  

1.2. Xác định thành phần hạt là phân chia đất thành từng nhóm các cỡ hạt gần nhau về 
độ lớn và xác định hàm lượng phần trăm của chúng.  

1.3. Thành phần hạt của đất cát được xác định bằng phương pháp sàng (rây), theo hai 
cách:  

- Không rửa bằng nước (rây khô) để phân chia các hạt có kích thước từ 10 đến 
0,5mm  

- Có rửa nước (rây ướt), để phân chia các hạt có kích thước từ 10 đến 0,1mm. 

1.4. Thành phần hạt của đất loại cát và đất loại sét được xác định bằng phương pháp tỉ 
trọng kế khi phân chia các hạt có kích thước từ 0,01 đến 0,002 mm và bằng phương 
pháp rây với các hạt lớn hơn 0,1mm.  

1.5. Việc lấy mẫu đất thí nghiệm được thực hiện theo TCVN 2683: 1991 “Đất xây dựng. 
Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu”. Mẫu để xác định thành 
phần hạt cần được:  

a) Nghiền nhỏ trong cối sứ bằng chày có đầu bọc cao su, để tách các hạt có kích 
thước lớn hơn 0,1mm;  

b) Đun sôi trong nước sau khi đã được nghiền nhỏ và thay thế từng thành phần phức 
chất trao đổi của đất bằng ion NH4

+ để tách các hạt có kích thước nhỏ hơn 
0,1mm. 

Đối với đất có huyền phù (thể vẩn) bị kết tủa, khi thí nghiệm phải đun sôi mẫu trong 
nước và thay thế từng phần phức chất trao đổi của đất bằng ion Na+

 

1.6. Thành phần hạt của đất được xác định từ các mẫu ở trạng thái khô gió, đã được 
nghiền nhỏ trong cối sứ bằng chày có đầu bọc cao su, hoặc trong máy nghiền không 
làm vỡ hạt.  

Chú thích:  

Đối với bùn, đất than bùn vở than bùn, cho phép xác định thành phần hạt từ các mẫu có độ 
ẩm tự nhiên. 

1.7. Khi xác định thành phần hạt của đất cát bằng phương pháp rây có rửa nước, phải 
dùng nước máy, nước m|a hoặc nước sông đã được lọc sạch; còn khi xác đình thành 
phần hạt của đất loại sét bằng phương pháp tỉ trọng kế, phải dùng nước cất. 

1.8. Khi xác định thành phần hạt của đất bằng phương pháp tỉ trọng kế, phải giữ cho 
bình đựng huyền phù không bì rung, không chịu những tác động khác, không bị ảnh 
hưởng của nắng và nhiệt độ cao. 
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1.9. Các phép cân trên cân kĩ thuật phải được tiến hành với độ chính xác đến 0,01g; cân 
các mẫu đất có khối lượng 200g và lớn hơn cho phép tiến hành với độ chính xác đến 
1g. Các phép cân trên cân phân tích phải được tiến hành với độ chính xác đến 
0,001g. 

1.10. Mỗi mẫu đất để xác định thành phần hạt chỉ cho phép tiến hành thí nghiệm một lần. 

Số lượng mẫu phân tích ao nhiệm vụ nghiên cứu quyết định. Đối với những công 
trình quan trọng, khi chọn cấp phối hạt, chọn đất làm vật liệu đắp, v. v. thì cần phải 
tiến hành thí nghiệm song song để xác định thành phần hạt. Với hàm lượng của 
nhóm hạt ít hơn l0%, sai số được phép giữa hai lần là 1%, với hàm lượng nhóm hạt 
trên 10%, được phép dưới 3%. 

2. Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm 

2.1. Để xác định thành phần hạt của đất bằng phương pháp rây, cần dùng các dụng cụ và 
thiết bị sau đây: 

- Cân kĩ thuật, có độ chính xác đến 0,0lg; 

- Bộ rây (có ngăn đáy) có kích thước lỗ: 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25 và 0,lmm; 

- Cối sứ và chày bọc cao su; 

- Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ; 

- Bình hút ẩm có canxi clorua; 

- Bát đựng đất; 

- Quả lê bằng cao su (để dồn rửa hạt đất, hút nước); 

- Dao con; 

- Cân có độ chính xác đến 1g;  

- Máy sàng lắc. 

Chú thích: Cho phép sử dụng các bộ rây chuẩn của các nước phương Tây có kích thước 
tương đương. 

2.2. Để xác định thành phần hạt của đát bằng phương pháp tỉ trọng kế, cần dùng những 
dụng cụ và thiết bị chỉ dẫn ở Điều 2.l và những dụng cụ sau đây: 

- Cân phân tích; 

- Tỉ trọng kế có thang từ 0,995 đến l,030 và có giá trị của mỗi vạch chia là 
0,001(loại B) (hình 1) hoặc tỉ trọng kế có thang chia từ 0 đến 60 (loại A) (hình 2); 

- Bộ phận đun và làm lạnh bằng nước (hệ thống ống xoắn và bếp điện); 

- Các phễu có đường kính từ 2 đến 3cm và 14cm; 

- Các bình tam giác (hình 3) có dung tích 1000cm3 các ống đo bằng thủy tinh có 
dung tích l000cm3 và đường kính 60 r 2mm (hình 4); 

Nhiệt kế có độ chính xác 0,50C;  

- Que khuấy (hình 5);  

- Đồng hồ bấm giây;  

- Máy rửa;  

- ống hút cỡ 5cm3 và 50cm3;  

- Thước thẳng dài 20cm có vạch chia milimét.  

3. Các phương pháp thí nghiệm , 
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3.1. Xác định thành phần hạt của đất bằng phương pháp rây  

3.1.1. Chuẩn bị mẫu thí nghiệm  

a) Để phân chia đặt ra thành các nhóm hạt bằng phương pháp rây khô, cân  dùng 
bộ rây có kích thước lỗ 10; 5; 2; 1; 0,5mm; bằng phương pháp rây ướt cân dùng 
lại bộ rây có lỗ 10; 5; 2; l; 0,5 va thêm hai cỡ 0,25 và 0,25 và 0,1mm 

Lắp các rây thành chồng (cột) theo thứ tự tăng dần kích thước của lỗ kể từ đáy trở 
lên  

b) Mẫu trung bình để phân tích được lấy theo phương pháp chia t|. Để lấy mẫu 
cần trộn đều đất đã khô gió (phơi khô trong không khí), rồi rải thành một lớp 
mỏng trên tờ giấy dầy hoặc trên tấm gỗ mỏng. Dùng dao con, rạch thành hai 
đường vuông góc chia bề mặt lớp đất ra thành bốn phần tương đương và sau đó 
gạt bỏ đất ở hai phấn đối xứng ra ngoài. Đất ở hai phần còn lại được trộn đều và 
tiếp tục làm lại nh| trên cho đến khi nào khối lượng đất còn lại vào khoảng. 

- 100 - 200 g đối với đất không chứa các hạt có kích thước lớn hơn 2mm. 

- 300 - 900g đối với đất chứa đến 10% (theo khối lượng) các hạt có kích thước lớn 
hơn 2mm; 

- 1000 - 2000g đối với đất chứa 10 đến 30% các hạt có kích thước lớn hơn 2mm; 

- 2000 - 5000g đối với đất chứa trên 30% các hạt có kích thước 2mm. 

Chú thích: Hàm lượng các hạt lớn hơn 2mm được ước lượng bằng mắt. _ 

c) Cân mẫu đất trung bình trên cân kĩ thuật với độ chính xác quy định ở Điều  1.9 
của tiêu chuẩn này.  

3.1.2. Tiến hành phân tích theo phương pháp rây khô: 

a) Lấy một mẫu đất trung bình và cân khối lượng của nó (theo các Mục b và c 
Điều 3.1.1). Đổ mẫu đất vào rây trên cùng và lắc bằng tay hoặc bằng máy qua 
bộ sàng tiêu chuẩn (Mục a Điều 3.I.1). Khi sàng mẫu đất có khối lượng lớn hơn 
1000g thì nên đổ đất vào rây thành hai đợt. 

Từng nhóm hạt còn lại trên các rây, bắt đấu từ rây trên cùng, được đổ vào cối sứ và 
nghiền thêm bằng chày có đầu bọc cao su, sau đó lại sàng qua chính rây đó, cho 
đến khi đạt yêu cầu.  

Để kiểm tra việc sàng lắc các nhóm hạt đất đã đạt yêu cầu hay ch|a, cần rây đất 
lên trên mặt tờ giấy trắng; nếu thấy có các hạt đất rơi xuống tờ giấy thì đổ các hạt 
đó vào sàng tiếp cho đến khi kiểm tra không thấy một hạt đất nào rơi xuống giấy 
nữa mới thôi.  

b) Cân riêng từng nhóm hạt còn lại trên các rây và lọt xuống ngăn đáy. Lấy tổng 
khối lượng của tất cả các nhóm hạt và so sánh với khối lượng của mẫu đất trung 
bình lấy để phân tích. Nếu sai lệch của khối lượng quá l% thì phải phân tích lại. 

Khối lượng đất tổn hao khi dùng bộ rây được phân chia cho tất cả các nhóm hạt, 
theo tỉ lệ khối lượng của chúng. 

c) Hàm lượng của mỗi nhóm hạt (P), biểu diễn bằng phần trăm, được tính theo 
công thức (l): 

 

 

 

%100
m

m
P h 
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Trong đó: 

mh - khối lượng nhóm hạt, tính bằng gam; 

m – khối lượng của mẫu trung bình lay để phân tích, tính bằng gam. 

Kết quả tính toán được biểu diễn với độ chính xác đến 0,1% . 

d) Trìng bày các kết quả phân tích dưới dạng bảng số lượng chứa phần trăm trong 
đất của các nhóm hạt có kích thước lớn hơn 10; 10 đến 5; 5 đến 2; 2 đến 1; 1 
đến 0,5 và nhỏ hơn 0,5mm. 

Kết quả phân tích kèm theo chú thích về phương pháp xác định. 

3.1.3. Tiến hành phân tích theo phương pháp rây ướt. 

a) Lấy một mẫu đất trung bình, cân khối lượng của nó (theo các Mục b và c Điều 
3.1.1) và đổ đất vào các bát nhỏ đã được cân trước. Dùng nước làm ẩm đất và 
nghiền đất bằng chày có đầu bọc cao su. Sau đó đổ nước vào đất, khuấy đục 
huyền phù và để lắng 10 đến 15 giây. Đổ nước có các hạt không lắng (thể vẫn) 
qua rây có lỗ 0,1mm. 

Cứ tiến hành khuấy đục và đổ lên rây nh| vậy cho đến khi nước bên trên các hạt 
lắng xuống hoàn toàn trong mới thôi. 
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Dùng quả lê cao su bơm nước dội sạch các hạt còn lại trên rây vào bát, gạn đổ 
nước trong bát đi. 

Sấy đất trong các bát cho đến trạng thái khô gió và cân bát với đất để tìm khối 
lượng của đất sau khi dội rửa các hạt nhỏ hơn 0,1mm qua rây. 

Xác định khối lượng các hạt có kích thước nhỏ hơn 0,1mm theo hiệu số giữa khối 
lượng của mẫu trung bình lấy để phân tích và khối lượng của đất sau khi đã rửa đi 
các hạt có kích thước nhỏ hơn 0,1mm. 

Sàng đã được rửa bỏ các hạt có kích thước nhỏ hơn 0,1mm qua bộ rây tiêu chuẩn 
(mục a Điều 3.1.1.) và kiểm tra việc sàng các nhóm hạt qua từng rây, nh| chỉ dẫn 
ở mục a, Điều 3.1.2.  của tiêu chuẩn này. 

b) Cân riêng từng nhóm hạt bị giữ lại trên các rây. Lượng đất tổn hao khi sàng 
được phải chia cho các nhóm hạt theo tỉ lệ khối lượng của chúng. 

Tính hàm lượng phần trăm của mỗi nhóm hạt theo công thức (1). 

c) Kết quả phân tích được trình bày dưới dạng bảng, trong đó ghi lượng chứa phần 
trăm các nhóm hạt có kích thước lớn hơn 10; 10 đến 5; 2 đến 1; 1 đến 0,5; 0,5 
đến 0,25; 0,25 đến 0,1 và nhỏ hơn 0,1mm; đồng thời có chú thích về phương 
pháp xác định. 

3.2. Xác định thành phần hạt của đất bằng phương pháp tỉ trọng kế là tiến hành đo mật 
độ của huyền phù bằng tỉ trọng kế đã được hiệu chỉnh trước, theo chỉ dẫn ở các Điều 
từ 1.1 đến 1.6 của Phụ lục thuộc tiêu chuẩn này. 

3.2.1. Khi phân tích các mẫu đất có huyền phù không kết tủa, để rửa hạt và pha loãng 
huyền phù, đều phải dùng nước cất có thêm dung dịch NH4OH nồng độ 25% theo 
liều lượng 0,5cm3 cho một lít nước cất. 

3.2.2. Cách chuẩn bị mẫu trung bình để phân tích. 

a) Bằng phương pháp chia t|, lấy một mẫu đất 200g ở trạng thái khô gió và sàng 
qua bộ rây có kích thước lỗ 10; 5; 2; 1; 0,5mm. 

Cân các nhóm hạt bị giữ lại các rây và nhóm hạt đã lọt xuống ngăn đáy. Nếu trong 
mẫu đất không có hạt lớn, thì không cần phải sàng qua các rây có lỗ 1mm và lớn 
hơn. 

Đối với các mẫu đất nói trong phần chú thích của Điều 1.6 thì không tiến hành 
những công việc trên. 

b) Cũng bằng phương pháp chia t|, lấy một mẫu đát trung bình đã lọt qua rây có 
kích thước lỗ 0,5mm, cho vào trong một bát đã biết khối lượng và cân bát có 
chứa đất để xác định khối lượng của đát có cơ hạt nhỏ hơn 0,5mm dùng vào 
phân tích. 

Khối lượng của mẫu đất này được lấy vào khoảng: 

20g đối với đất sét; 

30g đối với đất sét pha; 

40g đối với đất cát pha; 

Đối với đất bùn, đất than bùn và than bùn, đã nói ở phần chú thích của điều 1.6, thì 
khối lượng của mẫu phân tích nên lấy lớn hơn nh|ng trị số nêu trên, tùy theo độ 
ẩm tự nhiên của chúng. 

Đồng thời với việc lấy mẫu trung bình để xác định thành phần hạt, phải lấy mẫu để 
xác định độ ẩm và khối lượng riêng của đất. 
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Chú thích: Cho phép lấy khối lượng riêng của đất theo số liệu ghi trong các sổ tay kỹ 
thuật về đất. 

c) Kiểm tra sự ng|ng keo (kết tủa) của huyền phù 

Bằng phương pháp chia t|, lấy một mẫu đất có khối lượng vào khoảng 2g, dùng 
chày có đầu bọc cao su nghiền mẫu đất đó với 4 đến 6cm3 nước cất trong bát, sau 
đó đổ thêm vào bát 14 đến 16cm3 nước cất và đun sôi huyền phù trong khoảng thời 
gian từ 5 đến 10 phút. Đổ huyền phù trong bát vào một ống nghiệm hoặc vào một 
ống đo có dung tích từ l00 đến 150cm3 và đổ thêm một lượng nước cất, sao cho thể 
tích của huyền phù lên đến khoảng l00cm3 đối với đất sét, 70cm3 đối với sét pha và 
50cm3 đối với đất cát pha. 

Lắc huyền phù rồi để yên trong bình. Nếu sau thời gian đó huyền phù kết tủa và 
vật kết tủa sau khi đã rơi xuống đáy ống nghiệm (hoặc đáy ống đo) có kết cấu rời, 
dạng bông và dịch thể trên chất kết tủa trong suốt, thì coi đất là có kết tủa và có 
muối hoà tan, cần phải xử li trước khi tiến hành phân tích. 

d) Tiến hành xử lí đất có kết tủa và có muối hòa tan bằng phương pháp rửa. 

Đem khối lượng đất dùng để phân tích cho vào phễu có lót giấy lọc. Rót nước cất 
đun sôi để nguội vào phễu có đất để lọc muối hòa tan vào trong bình tam giác 
1000cm3. Trong quá trình rửa, chú ý giữ cho mặt dung dịch cao hơn mặt đất trong 
phễu 5mm. 

Để kiểm tra việc rửa muối, cần lấy hai ống nghiệm, cho vào mỗi ống 2cm3 dung 
dịch nước lọc qua phễu, rồi thêm vào ống nghiệm thứ nhất vài giọt HC10% và 
Bacl2 5% ống thứ hai vài giọt HNO3 l0% và AgNO3 5% . Nếu cả hai ống không 
thấy hiện tượng kết tủa trắng, thì chứng tỏ đất đã được rửa sạch muối hòa tan. 

Sau khi đã rửa xong, xác định lượng chứa muối hòa tan trong đất bằng cách đổ 
nước lọc qua phễu vào một ống có khắc độ để đo thể tích của nó. Sau đó lắc đều 
ống và lấy ra hai mẫu nước lọc có thể tích khoảng 100cm3. Đổ nước này vào bát, 
khô ở l050C, để nguội trong bình hút ẩm và cân trên cân phân tích với độ chính xác 
tới 0,001g. 

Chú thích: Khi đất chứa ít chất kết tủa và muối hòa tan hoặc công trình nghiên cứu không 
quan trọng có thể bỏ qua điều này. Trong trường hợp đó không cần ngâm mẫu đất và tiếp 
đó cũng không phải đun sôi, mà tiến hành cho qua rây ngay sau khi khuấy lắc trong 
nước. 

e) Cho mẫu đất trung bình dùng để phân tích (loại không có kết tủa hoặc có kết 
tủa nh|ng đã được rửa nh| điều 3.2.3.d) vào bình tam giác có dung tích từ 750 
đến l000cm3; dùng tia nước rửa sạch phần đất còn lại trong bát hoặc trên phễu 
lọc. 

Đổ thêm nước vào bình tam giác, sao cho lượng nước tổng cộng gấp mười  lần 
khối lượng của mẫu đất và ngâm mẫu đất trong một ngày đêm.  

g) Cho thêm vào bình 1cm3 dung dịch NH4OH nồng độ 25%, đậy bình lại bằng 
một cái nút của bộ phận làm lanh (hệ thống ống xoắn) hoặc đậy bằng một cái 
phễu có đường kính từ 2 đến 3cm và đun sôi huyền phù trong thời gian 1giờ. 

Để nguội huyền phù cho đến nhiệt độ trong phòng, sau đó rót qua rây 0,1mm vào 
trong ống đo hình trụ có dung tích 1000cmđ. Để rót, cần đặt phễu có đường kính 
14cm trên miệng ống đo, rồi đặt rây vào miệng phễu. 

Chú thích: Đối với đất có huyền phù kết tủa khi kiểm tra ng|ng keo nh|ng thuộc loại đất 
trong chú thích của mục d Điều 3.2.2, thì sau khi cho mẫu vào bình tam giác và thêm 
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nước theo quy định trên, cần tiến hành lắc đều và độ huyền phù vào ống đo qua rây 
0,1mm; không phải ngâm trong 1 ngày đêm và cũng không phải đun sôi.  

h) Rửa trôi các hạt trên rây 0,1mm bằng tia nước vào bát và dùng chày có đầu bọc 
cao su nghiền kĩ, sau đó đổ huyền phù mới tạo thành trong bát qua rây 0,1mm 
vào ống đo. Cứ tiếp tục nghiền phần đất đọng lại trong bát và đổ huyền phù qua 
rây cho đến khi phần nước ở trên các hạt (còn lại dưới đáy bát) hoàn toàn trong. 
Chú ý khi không nên dùng nhiều nước, để bảo đảm huyền phù qua rây vào ống 
đo gần tới 1000cm3

. 

 Đổ dồn các hạt còn lại trên rây và các hạt lắng lại ớ đáy bát vào một bát hay lọ 
thủy tinh có khối lượng biết trước, đun cho bốc hơi. Sau đó, đem sấy đến khối 
lượng không đổi, rồi cho qua rây có kích thước lỗ 0,25 và 0,lmm, Trường hợp phân 
tích loại đất đã nói trong chú thích của Điều 1.6 thì sàng các hạt đã được sấy đến 
khối lượng không đổi qua bộ rây có kích thước lỗ 10; 5; 2; l; 0,5; 0,25; 0,1mm. 

Cho các hạt đã lọt qua rây có lỗ 0,1mm vào ống đo chứa huyền phù, để tiến hành 
phân tích bằng tỉ trọng kế. 

Cân các nhóm hạt bị giữ lại trên các rây để xác định lượng chứa của chúng. 

Đổ thêm nước vào ống đo (nếu cần) cho đúng l000cm3 

Khi phân tích loại đất có huyền phù kết tủa (có hiện tượng ng|ng keo) thì trước lúc 
đổ thêm nước, phải cho vào ống đo 25cm3 pirôphôtphat natri (Na4P2O7) có nồng độ 
4% hoặc 6,7% (4% tính cho pirôphôtphat natri không ngậm nước;6,7% tính cho 
pirôphôtphat natri ngậm nước). 

3.2.3. Tiến hành phân tích bằng tỉ trọng kế. 

a) Dùng que để khuấy huyền phù trong thời gian l phút (cứ 2 giây kéo lên đẩy 
xuống một lần), ghi điểm thôi khuấy và sau 20 giây thận trọng thả tỉ trọng kế 
vào trong huyền phù. Phải để tỉ trọng kế nổi tự do, không được chạm vào thành 
ống đo 

b) Tiến hành đọc đợt đầu mật độ của huyền phù theo mép trên của mặt khun qua 
30 giây, 1 phút, 2 phút, và 5 phút từ khi thôi khuấy và không lấy tỉ trọng kế ra 
khỏi ống đo. Thời gian đọc số trên tỉ trọng kế không được lâu  quá 5 đến 7 giây. 

Chú thích: Để tiện thao tác, khi đọc tỉ trọng kế loại B có thể đơn giản đi, tức là bỏ số 1và 
chuyển dấu phẩy lùi về phải 3 số lẻ; trong trường hợp này gạch chia phần nghìn sẽ là số 
nguyên, còn số lẻ phần mười nghìn ước lượng bằng mắt sẽ và số lẻ phần mười. 

c) Lấy tỉ trọng kế ra khỏi huyền phù và cho vào trong ống đựng nước cất. 

Khuấy lại huyền phù lần thứ hai và cho tỉ trọng kế vào huyền phù để đọc mật độ 
của nó. Đọc tiếp tỉ trọng kế sau 15 phút; 30 phút; l,5; 2; 3; và 4 giờ kể từ khi 
ngừng khuấy. Thời gian đọc có thể kéo dài và tùy theo yêu cầu mà quy định. Mỗi 
lần đọc nên thả tỉ trọng kế trước 5 đến 10 giây và hơi sâu hơn lần trước một chút. 
Sau mỗi lần đọc xong, lấy tỉ trọng kế ra khỏi huyền phù và nhúng vào ống đựng 
nước sạch, đo nhiệt độ và không khuấy lại. 

d) Kiểm tra nhiệt độ của huyền phù với độ chính xác đến 0,50C trong vòng 5 phút 
đầu (trước khi bắt đầu thí nghiệm) và sau mỗi lần đo mật độ của nó bằng tỉ 
trọng kế. Nếu nhiệt độ khác r200C thì phải ghi lại để hiệu chỉnh số đọc trên tỉ 
trọng kế theo bảng 1 của Phụ lục. 
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e) Cần phải hiệu chỉnh số đọc mật độ huyền phù về chỉ tiêu không" của tỉ trọng 
kế, về chất làm phân tán và về chiều cao mặt khum theo các điều từ A.1.3 đến 
A.16 của Phụ lục A. 

3.2.4. Chỉnh lí các kết quả phân tích 

a) Tính lượng chứa muối hòa tan theo công thức (2): 

 

 

 

Trong đó: 

Pm-  lượng chứa muối hòa tan,tính bằng phần trăm khối lượng; 

mm - khối lượng bình quân của muối trong hai mẫu nước lọc lấy ra, tính bằng 
gam; 

v- thể tích bình quân của 2 mẫu nước lọc lấy ra, tính bằng centimet khối; 

V- tổng thể tích nước lọc, tính bằng gam; 

m1- khối lượng mẫu đất trung bình ở trạng thái khô gió, được lấy để phân tích 
bằng tỉ trọng kế, tính bằng gam; 

W-  độ ẩm của mẫu đất ở trạng thái khô gió, tính bằng phần trăm. 

b) Tính khối lượng chứa phần trăm các nhóm hạt có kích thước lớn hơn l0; 10 đến 
5;5 đến 2; 2 đến l; l đến 0,5 và nhỏ hơn 0,5mm, theo Mục c Điều 3.l.2. Chú ý, 
khi tính khối lượng của mẫu đất (m) lấy để phân tích thành phần hạt, phải có 
hiệu chỉnh về độ hút ẩm hoặc độ ẩm tự nhiên. 

 

 

 

c) Tính khối lượng phần hạt của mẫu đất trung bình lấy để phân tích (mo) bằng tỷ 
trong kế theo công thức (S): 

 

 

 

 

 

Trong đó: 

m1- Khối lượng của, mẫu đất trung bình lấy để phân tích bằng tỉ trọng kế ở 
trạng thái khô gió (hoặc có độ ẩm tự nhiên trong trường hợp đất bùn, than bùn 
v.v…), tính bằng gam; 

W-  lượng hút ẩm (hoặc độ ẩm tự nhiên), tính bằng phần trăm. 

d) Tính lượng chứa phần trăm (P) của các nhóm hạt có kích thước nhỏ hơn 0,5mm 
và lớn hơn 0,25mm (hoặc lớn hơn 0,lmm) so với tổng khối lượng đất đem phân 
tích thành phần hạt, theo công thức (4):  
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Trong đó:  

mh - khối lượng của nhôm hạt trên rây 0,25 (hoặc 0,1mm) đã được sấy khô đến 
giá trị không đổi, tính bằng gam; 

m0 - khối lượng phần hạt của mẫu đắt trung bình lấy để phân tích bằng tỉ trọng 
kế, xác định theo Điều 3.2.5c, tính bằng gam;  

K - lượng chứa tổng cộng của căc nhóm hạt có kích thước lớn hơn 0,5mm, tính 
bằng phần trăm. 

e) Tính toán đường kính (d) của các hạt bằng milimet theo toán đồ Stokes nh| chỉ 
dẫn ở mục 2 của Phụ lục, hoặc theo công thức (5):  

 

 

 

 

Trong đó:  

HR - Cự li chìm lắng của các hạt kế từ bề mặt dịch the cho đến trọng tâm của 

bầu tỉ trọng kế ứng với số đọc đã hiệu chỉnh R trong thời gian T, tính 
bằng centimet;  

K - hệ số nhớt của nước tính bằng Poazơ, xác định theo bảng 2 của Phụ lục, 
phụ thuộc vào nhiệt độ; 

g- gia tốc trọng trường, bằng 981 cm/s2; 

U - khối lượng riêng của hạt đất, tính bằng gam trên centimet khối  

Un - khối lượng riêng của nước, lấy bằng 1 gam trên centimet khối;  

T- thời gian chìm lắng kể từ lúc bắt đầu thôi khuấy huyền phù cho đến khi đọc 
được R, tính bằng giây. 

f) Tính lượng chứa phần trăm (P) của các hạt có kích thước nhỏ bơn đường kính nào 
đó đã cho trước (xác định theo Mục e) của Điều 3.2:5, theo công thức (6) và (7) 

- Đối với tỉ trọng kế loại B: 

 

 

 

- Đối với tỉ trọng kể loại A:  

 

 

 

 

Trong đó:  

U0 - khối lượng riêng dùng để khắc độ, lấy bằng 2,65 gam trên cetimét khối 
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Các kí hiệu U, Un, m0 ,K giống nh| chỉ dẫn ở các điều trên  

R’A,R’B - số đọc đã hiệu chỉnh trên tỉ trọng kể loại A hoặc loại B. 

Với tỉ trọng kể loại A, dùng công thức (8): 

 R'A = RA + mA +nA - cA (8) 

ra- số đọc tỉ trọng kế loại A; 

nA - Số hiệu chỉnh mặt cong và độ khắc theo tỷ trọng kế A; 

mA- Số hiệu chỉnh nhiệt độ theo tỉ trọng kế A. 

Với tỉ trọng kế loại B, dùng công thức (9): 

R'B = pB + mH +nB - cB (9) 

RB – Số đọc tỉ trọng kế loại B (đã đơn giản hóa); 

nB - Số hiệu chỉnh mặt cong độ khắc theo tỉ trọng kế loại B (đã đơn giản hóa); 

mB - Số hiệu chỉnh nhiệt độ theo tỉ trọng kế loại B (đã đơn giản hóa); 

CB -Số hiệu chỉnh chất phân tán theo tỉ trọng kế B. 

Chú thích: Trong các công thức trên sẽ lấy K: 0 đối với trường hợp đất đem phân tích thành 
phần hạt không có các hạt lớn hơn 0,5mm. 

Độ không đồng nhất của đất được biểu diễn bằng hệ số không đồng nhất U - là tỉ số 
giữa các đường kính hạt ứng với các lượng chứa 60 và l0% so với tổng khối lượng 
mẫu đất phân tích thành phần hạt, được xác định theo công thức (l0): 

 

 

 

g) Vẽ đường thành phần hạt trong hệ tọa độ nửa lôgurit: trên trục hoành biểu thị 
lograit của đường kính hạt và trên trục tung - lượng chứa phần trăm của hạt  

Theo đường biểu diễn, xác định lượng chứa phần trăm của các nhóm hạt 0,5 đến 
0,25; 0,25 đến 0,1; 0,1 đến 0,5; 0,05 đến 0,01; 0,01 đến 0,005 (hoặc 0,01 đến ảnh và 
nhỏ hơn 0,005mm (hoặc nhỏ hơn 0,002mm) tùy theo yêu cầu nghiên cứu. 

h)  Kết quả phân tích được trình bày dưới dạng bảng, trong đó nêu rõ lượng chứa 
phần trăm của các hạt có kích thước lớn hơn l0; từ l0 đến 5; từ 5 đến 2; từ 2 đến 
1; từ 1 đến 0,5; từ 0,5 đến 0,25; từ 0,25 đến 0,1; từ 0,1 đến 0,05 , từ 0,05 đến 
0,01; từ 0,01 đến 0,005 (hoặc từ 0,01 đến 0,002) và nhỏ hơn 0,005 (hoặc nhỏ hơn 
0,002mm). 

Kèm theo kết quả phân tích phải có chú thích về độ hút ẩm (hoặc độ ẩm tự nhiên) 
của đất, về chất dùng để ổn định, phá kết tủa huyền phù, về quá trình rửa muối, v.v. 

 

Phụ lục A 

A.1. Hiệu chỉnh tỉ trọng kế  

Có nhiều loại tỉ trọng kế. Thường dùng nhất là tỉ trọng kế loại A (đo khối lượng của 
các hạt trong dịch thể) và tỉ trọng kế loại B (đo khối lượng riêng của dịch thể). Trước 
khi sử dụng chúng cần phải tiến hành hiệu chỉnh. 
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A.1.1. Xác định khoảng cách từ mặt dịch thể đến trọng tâm của khối nước do tỉ trọng kế 
choán chỗ HR ứng với mỗi một vạch chia trên thang tỉ trọng kế làm riêng cho từng 
chiếc và từng ống đo. 

Các trị số HR dùng để xác định đường kính các hạt theo Mục c Điều 3.2.5 của tiêu 
chuẩn này.  

A.1.3. Khoảng cách HR (cự li chìm lắng của các hạt đất), đo bằng cm, đối với mỗi vạch 
chia ở thang tỉ trọng kế, được tính theo công thức (l):  

HR = L1 + (a - b) (l) 

 

Trong đó: 

a - khoảng cách từ vạch chia cuối cùng đến trọng tâm của khối nước do bầu tỉ 
trọng kế choán chỗ, tính bằng centimet;  

b - chiều cao dâng nước trong ống đo, khi tỉ trọng kế chìm xuống đến trọng tâm 
của khối nước bị bầu tỉ trọng kế choán chỗ, tính bằng centimet;  

L1 - khoảng cách từ vạch chia cuối cùng trên thang tỉ trọng kế đến các vạch chia 
phía trên tính bằng centimet; 

A.l.2.l.  Đối với tỉ trọng kế loại B, khoảng cách L1 có thể xác định theo công thức. 

 

 

Trong đó:  

N - số vạch chia phần nghìn trên thang tỉ trọng kế kể từ vạch chia cuối cùng 
(thường 1.030 hoặc l.050) đến vạch chia l.000, là trị số không đổi đối với tỉ 
trọng kế đã cho. 

M - số vạch chia phần nghìn trên thang tỉ trọng kế kể từ vạch chia l.000 đến 
mặt huyền phù (là trị thay đổi-tùy theo độ chìm lắng của tỉ trọng kế). M luôn 
luôn bằng số đọc trên tỉ trọng kế; 

L – chiều dài của thang khắc trên tỉ trọng kế kể từ vạch cuối (l.080 hoặc 
1.050) đến vạch 1.000, tính bằng centimet, (là trị không đổi đối với tỉ trọng kế 
đã cho). 

Trong công thức trên, trị số của M được lấy từ l đến 30. 

Để thuận tiện cho việc dùng toán đồ sau này, nên lập sẵn biểu đồ quan hệ giữa 
HRvà M cho từng tỉ trọng kế và ống đo dùng trong phân tích.  

A.1. Chiều cao dâng nước trong ống đo khi tỉ trọng kế chìm xuống đến trọng tâm của 
khối nước bị bầu tỉ trọng kế choán chỗ (b), đo bằng cm, được xác định theo công 
thức (3): 

 

 

 

Trong đó:  

Vb - thể tích của bầu tỉ trọng kế (tính đến vạch chia cuối cùng trên thang tỉ trọng 
kế), tính bằng centimet khối; 

F - tiết diện ngang của ống đo, tính bằng centimet vuông.  
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Thể tích bầu tỉ trọng kế (Vb) được xác định nh| sau: 

Đổ 900 đến 920cm3 nước cất có nhiệt độ 200C vào trong môt ống đo bằng thủy 
tinh có dung tích 1000cm3. Nhúng chìm tỉ trọng kế cho đến vạch cuối cùng và ghi 
độ dâng lên của mực nước. Hiệu giữa mực nước trong khi nhúng chìm tỉ trọng kế 
và khi không có tỉ trọng kế chính là bằng thể tích (Vb) của bầu 

Tiết diện ngang của ống đo (F) được xác định bằng cách đo chiều cao(H) từng 
đoạn ống, ghi thể tích Vb tương ứng của đoạn đó và tìm tiết diện của nó F = V/H 
Cần đo chiều cao (H) nhiều lần ở các đoạn khác nhau để tìm trị số tiết diện trung 
bình của ống đo. 

A.1.2.1. Khoảng cách từ vạch chia cuối cùng đến trọng tâm của khối nước do bầu choán 
chỗ (a) được xác định nh| sau: 

Đổ 900cm3 nước cất ở nhiệt độ 200C vào trong ống đo bằng thủy tinh dùng để 
đựng huyền phù khi phân tích. 

Dán một miếng giấy kẻ li lên mặt bầu. Nhúng tỉ trọng kế vào ống đo cho đến khi 
mực nước trong ống dâng lên đúng bằng nửa thể tích (Vb) của bầu. Ghi chỗ tiếp 
xúc giữa mặt nước dâng lên và bầu, đó chính là trung tâm bầu. Đo khoảng cách 
từ vạch chia cuối cùng trên thang đến trung tâm bình tỉ trọng kế, được trị số a, 
tính bằng centimet. 

A.1.3. Xác định số hiệu chỉnh chỉ số "C" (tức là hiệu chỉnh độ khắc) của tỉ trọng kế nh| 
sau: 

Đổ đầy nước cất ở 200C vào một ống đo và nhúng tỉ trọng kế vào nước Tiến hành 
đọc mật độ của nước, số đọc được là mật độ đơn vị. 

Hiệu giữa vạch chia thang và số đọc lúc tỉ trọng kế đứng yên trong nước cất ở 200C 
bằng số hiệu chỉnh đưa vào tính toán. 

Cộng số hiệu chỉnh vào cho mỗi một số đọc trên thang tỉ trọng kế, nếu khi kiểm 
tra thấy tỉ trọng kế chỉ dưới l 000 và trừ đi, nếu tỉ trọng kế chỉ trên l.000 

Chú thích: Để chính xác hơn, có thể hiệu chỉnh các độ khắc của tỉ trọng kế bằng những 
dung dịch có mật độ lớn hơn mật độ của nước. 

Pha chế các dung dịch axit hoặc muối ở 200C có mật độ tương ứng với số đọc của 
tỉ trọng kế  

Thả tỉ trọng kế vào các dung dịch và lấy các số đọc tương ứng. Sau mỗi lần đọc, 
lấy các dung dịch cho vào bình tỉ trọng và cân ở 200C. Sau đó đổ nước cất, cũng 
vào bình tỉ trọng đó, và cân ở 200C với độ chính xác tới 0,0001 gam 

 Số đọc chuẩn xác của tỉ trọng kế loại B (200/200C) được tính theo công thức (4): 

 

 

 

Trong đó:  

md – khối lượng của dung dịch axit (hoặc muối) trong bình tỉ trọng ở 200C, 
tính bằng gam; 

mn -  khối lượng của nước cất trong bình tỷ trọng ở 200C, tính bằng gam. 

Đối với mỗi dung dịch xác định ít nhất hai lần trị số RB 

Sai số cho phép của hai lần xác định song song là 0,0002. 
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Số đọc chuẩn xác của tỉ trọng kế loại A tính theo công thức (5): 

 RA = (RB - l) 1601 x 5041 (5) 

Hệ số giữa số đọc thực đo khi thả tỉ trọng kế vào dung dịch và số đọc chuẩn xác là 
trị số hiệu chỉnh độ khắc. 

A.1.3. Trong tính toán phải hiệu chỉnh chiều cao mặt cong, nếu tỉ trọng kế được khắc 
theo mép dưới  của mặt cong. (Nếu tỉ trọng kế khắc theo mép trên của mặt cong thì 
không phải hiệu chỉnh). 

Thả tỉ trọng kế vào ống đo đựng đầy nước cất ở 200C. Tiến hành đọc theo các số 
dọc theo mép dưới và mép trên của mặt cong. Hiệu các số đọc trên tỉ trọng kế đã 
đứng yên chính là số hiệu chỉnh chiều cao mặt cong. Cộng thêm số hiệu chỉnh vào 
cho mỗi một số đọc trên thang tỷ trọng kế khi đo mật độ  của huyền phù. 

Chú thích: Nếu kết hợp hiệu chỉnh mặt cong với hiệu chỉnh độ khắc và vẽ đường biểu 
diễn quan hệ số đọc tỉ trọng kế với các số hiệu đó để dùng trong tính toán. 

A.1.5. Khi trong phân tích có dùng chất làm phân tán đất, thì phải xác định số hiệu chỉnh 
cho chất phân tán này. 

Đổ 950 cm3 nước cất vào trong một ống đo thả tỉ trọng kế vào và tiến hành đọc 
theo mép trên của mặt cong. 

Cho thêm chất phân tán vào ống đo với một lượng yêu cầu, sau đó đổ nước vào 
ống cho đến 1.000cm3, lắc hỗn hợp rồi thả tỉ trọng kế vào trong hỗn hợp đó và lại 
tiến hành đọc theo mép trên của mặt cong. 

Hiệu giữa số đọc lần thứ hai và số đọc lần đầu chính là số hiệu chỉnh cho chất 
phân tán. Khi đo mật độ huyền phù thì mỗi một số đọc trên thang tỉ trọng kế phải 
được trừ đi giá trị hiệu chỉnh này. 

A.1.6. Hiệu chỉnh nhiệt độ 

Nếu có sự sai khác giữa nhiệt độ dung dịch khi phân tích và nhiệt độ tỉ trọng kế 
khi hiệu chỉnh (200C), thì cần phải hiệu chỉnh số đọc theo các trị số hiệu chỉnh 
nhiệt độ trong bảng 1. 

Bảng A.1- Bảng trị số hiệu chỉnh nhiệt độ 

 

Nhiệt độ 
dung dịch, 
0C 

Số hiệu 
chỉnh tỉ 
trọng kế loại 
A 

Số hiệu 
chỉnh tỉ 
trọng kế loại 
B 

Nhiệt độ 
dung dịch, 
0C 

Số hiệu 
chỉnh tỉ 
trọng kế loại 
A 

Số hiệu chỉnh 
tỉ trọng kế 
loại B 
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10 

10,5 

11,0 

11,5 

12,0 

12,5 

13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

16,5 

17,0 

17,5 

18,0 

18,5 

19,0 

19,5 

20,0 

-2,0 

-1,9 

-1,9 

-1,8 

-1,8 

-1,7 

-1,6 

-1,5 

-1,4 

-1,3 

-1,2 

-1,1 

-1,0 

-0,9 

-0,8 

-0,7 

-0,5 

-0,4 

-0,3 

-0,1 

-0,0 

-0,0012 

-0,0012 

-0,0011 

-0,0011 

-0,0011 

-0,0010 

-0,0010 

-0,0009 

-0,0009 

-0,0008 

-0,0008 

-0,0007 

-0,0006 

-0,0006 

-0,0005 

-0,0004 

-0,0003 

-0,0003 

-0,0002 

-0,0001 

-0,000 

20,5 

21,0 

21,5 

22,0 

23,0 

23,5 

24,0 

24,5 

25,0 

25,5 

26,0 

26,5 

27,0 

27,5 

28,0 

28,5 

29,0 

29,5 

29,5 

30,0 

+0,1 

+,03 

+0,5 

+0,6 

+0,8 

+0,9 

+1,1 

+1,3 

+1,5 

+1,7 

+1,9 

+2,1 

+2,2 

+2,5 

+2,6 

+2,9 

+3,1 

+3,3 

+3,5 

+3,7 

+0,0001 

+0,0002 

+0,0003 

+0,0004 

+0,0005 

+0,0006 

+0,0007 

+0,0008 

+0,0009 

+0,0010 

+0,0011 

+0,0015 

+0,0014 

+0,0015 

+0,0016 

+0,0018 

+0,0019 

+0,0021 

+0,0022 

+0,0023 

 

Bảng A.2 – Hệ số của nước ứng với các nhiệt độ từ 10 đến 400C 

 

Nhiệt độ 0C Hệ số nhớt, Poazơ Nhiệt độ, 0C Hệ số nhớt, Poazơ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

0,01308 

0,01272 

0,01236 

0,01208 

0,01171 

0,01140 

0,01111 

0,01086 

0,01056 

0,01050 

0,01005 

0,00981 

0,00958 

0,00936 

0,00914 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

0,00874 

0,00854 

0,00836 

0,00818 

0,00801 

0,00784 

0,00768 

0,00752 

0,00737 

0,00722 

0,00718 

0,00695 

0,00681 

0,00668 

0,00656 
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25 0,00894 

 

A.2. Quy tắc dùng toán đồ 

A.2.1. Toán đồ Casagrande được thành lập theo công thức Stokes gồm 7 thang (xem hình 
vẽ). Kí hiệu các thang được trình bày trên hình vẽ. 

Trước khi dùng toán đồ, phải tiến hành hiệu chỉnh nó bằng cách ghi lên phía phải 
của thang VII các trị số M, tức là mang trị M đặt đố diện với các trị HRt|ơng ứng 
với chúng (ở phía trái của thang) tính theo công thức ở Điều 2.1 phụ lục này. 

A.2.2. Khi xác định đường kính của các hạt theo tính toán đồ thị thì dùng sơ đồ đọc trên 
tỉ trọng kế được tiến hành theo thứ tự sau đây: 

a) Đặt một cái thước lên thang III tại điểm ứng với khối lượng riêng của đất (U) và 
trên thang II tại điểm ứng với nhiệt độ (t0C) của huyền phù. Tìm giao điểm của 
đường thẳng đó với thang I. 

b) Trên phía phải của thang VII tại điểm ứng với số đọc đã hiệu chỉnh trên tỷ trọng 
kế (với các số hiệu chỉnh cho nhiệt độ, cho mặt khum, cho đất phân tán), vạch 
một đường thẳng nối với một điểm trên thang VI ứng với thời gian đọc (T) và 
tìm giao điểm của đường thẳng đó với thang V (thang tốc độ chìm lắng của các 
hạt) 

c) Vạch một đường thẳng nối các điểm đã tìm được trên thang I và thang V để tìm 
giao điểm của nó với thang IV. Giao điểm này chính là đường kính hạt (d) cần 
phải xác định. 
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Đất xây dụng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và  

giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm  
Soils- Methods of laboratory determination of Plastic limit and liquid limit 

 

 Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy 
 của đất trong phòng thí nghiệm để dùng cho xây dựng. 

 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất không gắn kết, chứa phần lớn các hạt có 
 kích thước nhỏ hơn 1mm và có giới hạn dẻo. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các đất 
 hữu cơ (than bùn, đất than bùn hóa).  

1. Quy định chung  

1.1. Giới hạn dẻo của đất tương ứng với độ ẩm mà đất loại sét có kết cấu bị phá hoại 
chuyển từ trạng thái cứng sang trạng thái dẻo. Giới hạn dẻo (Wp) được đặc tr|ng 
bằng độ ẩm (tính bằng phần trăm) của đất sau khi đã nhào trộn đều với nước và lăn 
thành que có đường kính 3mm, thì que đất bắt đấu rạn nứt và đứt thành những đoạn 
ngắn có chiều dài khoảng từ 3 đến l0mm.  

1.2. Giới hạn chảy của đất tương ứng với độ ẩm mà đất loại sét có kết cấu bị phá hoại 
chuyển từ trạng thái dẻo sang trạng thái chảy. Giới hạn chảy (WL) được đặc tr|ng 
bằng độ ẩm (tính bằng phần trăm) của bột đất nhào với nước mà ở đó quả dọi thăng 
bằng hình nón dưới tác dụng của trọng lượng bản thân sau 10 giây sẽ lún sâu hơn 
l0mm.  

Chú thích: Có thể xác định giới hạn chảy của đất theo phương pháp Casagrande theo chỉ 
dẫn phụ lục của tiêu chuẩn này.  

1.3. Chỉ số dẻo (Ip) của đất được tính theo công thức (l):  

Ip = WL - Wp (l) 

Trong đó:  

WL - giới hạn chảy của đất;  

Wp – giới hạn dẻo của đất.  

1.4. Chỉ số sệt (B) của đất được tính theo công thức (2):  

 

Trong đó:  

W độ ẩm tự nhiên của đất, tính bằng phần trăm  

1.5. Dụng cụ thí nghiệm.  

1.5.1. Xác định giới hạn chảy, cần dùng các dụng cụ chủ yếu sau dây (hình l):  

Quả dọi thăng bằng mà bộ phận chủ yếu của nó là  

một khối hình nón nhẵn bằng thép không rỉ, có góc  

đỉnh 300 và cao 25mm. Trên quả dọi, theo chiều cao  

của hình nón, cách đỉnh l0mm có khắc một ngấn  
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tròn. Bộ phận thăng bằng gồm hai quả cầu bằng kim  

loại gắn vào hai đầu một thanh thép nhỏ uốn thành 

hình nửa vòng tròn, đường kính 85mm, lồng qua và  

gắn chặt với đáy quả dọi. Để tiện sử dụng và đặt thẳng 
đứng khi thí nghiệm, ở đáy quả dọi có một núm tay 
cầm. Khối lượng của dụng cụ là 76 r 0,2g; Khuôn hình 
trụ bằng kim loại không rỉ có đường kính lớn hơn 
40mm và chiều cao lớn hơn 20mm để thăng bằng; 
đựng mẫu đất thí nghiệm; 

Đế gỗ để đặt khuôn đựng mẫu thí nghiệm. 

1.5.2. Để xác định giởi hạn dẻo, cần dùng các tấm kính nhám 
(hoặc vật có khả năng thấm, hút nước có kích thước 
khoảng 40 x 60cm. 

1.5.3. Các dụng cụ khác cần dùng cho thí nghiệm: 

- Rây với kích thước lỗ lmm; 

- Cối sứ và chày có đầu bọc cao su; 

- Bình thủy tinh có nắp; 

- Cân kĩ thuật có độ chính xác đến 0,01g; 

- Cốc nhỏ bằng thủy tinh hoặc hộp nhôm có nắp dùng để xác định độ ẩm; 

- Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ; 

- Bát sứ tráng men hoặc sứ; 

- Dao để nhào trộn. 

Chú thích: Khi xác định giới hạn chảy của đất theo phương pháp Casagrande, cần có 
dụng cụ quay đập Casagrande, với tấm gạt được mô tả và chỉ dẫn ở Phụ lục của tiêu 
chuẩn này. 

1.6. Phần mẫu đất để xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy phải có tính chất đại diện 
cho toàn mẫu đất. 

Đặc biệt, các chỉ tiêu giới hạn chảy và giới hạn dẻo có quan hệ mật thiết với độ ẩm 
tự nhiên qua chỉ số sệt của đất, cho nên các mẫu để xác định ba chỉ tiêu này phải 
đảm bảo có tính đại diện, tiêu biểu cho đất cấn thí nghiệm. Để làm mẫu thí nghiệm, 
có thể dùng đất thiên nhiên, đất hong gió, nh|ng không dùng đầt sấy khô ở nhiệt độ 
lớn hơn 600C. 

1.7. Chuẩn bị mẫu 

Nếu mẫu đất đã được hong khô trong điều kiện tự nhiên, dùng phương pháp chia t|  
để lấy khoảng 3000g đất, loại bỏ các di tích thực vật lớn hơn 1mm rồi cho vào cối sứ 
và dùng chày có đầu bọc cao su để nghiền nhỏ. Cho đất đã nghiền qua rây lmm và 
loại bỏ phần trên rây. Đưa đất lọt qua rây đựng vào bát, rót nước cất (hoặc nước 
ngầm ở nơi lấy mẫu) vào bát đựng đất, dùng dao con trộn đều cho đến trạng thái nh| 
hồ đặc. Sau đó, đặt mẫu thí nghiệm vào bình thủy tinh, đậy kín trong khoảng thời 
gian không ít hơn 2 giờ trước khi đem thí nghiệm.  

Nếu là đất ẩm ướt tự nhiên, lấy khoảng 150cma cho vào bát, nhào kĩ. Có thể dùng 
tay nhặt bỏ phần hạt và tàn tích thực vật có đường kính lớn hơn lmm hoặc dùng rây 
1mm để loại trừ (có thể thêm ít nước cất vào nếu thấy cần). Sau đó, đặt mẫu đất vào 
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bình thủy tinh đậy kín trong khoảng thời gian không ít hơn 2 giờ trước khi đem thí 
nghiệm  

Chú thích:  

1. Nên nhào đất với nước vào hai bát, sao cho đất trong mỗi bát có trạng thái khác 
nhau để xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo. Có thể dùng đất còn thừa lúc 
xác định giới hạn chảy để xác định giới hạn dẻo. 

2. Nếu phần hạt lớn hơn 1mm bị loại trừ nhiều hơn 10% khối lượng mẫu đất, thì 
phải hiệu chỉnh các giới hạn dẻo và chảy thí nghiệm được cho phù hợp với tính 
chất của đất thiên nhiên. Trong trường hợp này, trước khi xác định các giới hạn 
chảy và giới hạn dẻo, cần phải lấy một phần mẫu đất để phân tích thành phần 
hạt.  

1.8. Để đánh giá các giới hạn dẻo và chảy thực tế của đất, có thể nhân giới hạn tìm được 
từ thí nghiệm với một hệ số hiệu chỉnh (K = G) khi hàm lượng các hạn có đường  
    G1 

kính (d) lớn hơn 0,1mm không vượt quá 50% (trong đó, G1 - khối lượng phần trăm 
chỉ gồm các hạt lọt qua rây lmm, G - khối lượng toàn bộ mẫu kể cả phần hạt trên rây 
1mm). Kết quả nhận được sẽ là giới hạn dẻo hoặc giới hạn của đất thiên nhiên.  

Chú thích: - K là lượng chứa các hạt có đường kính nhỏ hơn 1mm. Có thể xác định phân 
tích thành phần hạt hoặc bằng cách cho lọt qua rây 1mm, nh| quy định trong điều 1.7 của 
tiêu chuẩn này.  

1.9. Cùng với kết quả xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo của đất phải ghi kèm lượng 
chứa phần trăm các di tích thực vật so với khối lượng phần khoáng của đất. 

2. Phương pháp xác định giới hạn dẻo của đất  

2.1. Mẫu đất dùng để xác định giới hạn dẻo được chuẩn bị nh| Điều l.5 và 1.6 của tiêu 
chuẩn này.  

2.2. Dùng dao con nhào kĩ mẫu đất đã được chuẩn bị với nước cất (với lượng nước vừa 
phải để có thể lăn đất được; nếu đất ướt quá thì dùng vải sạch thấm khô bớt nước). 
Sau đó lấy một ít đất và dùng mặt phẳng trong lòng bàn tay hoặc các đầu ngón tay 
lăn đất nhẹ nhàng trên kính nhám (hoặc vật thể hút nước) cho đến khi thành que tròn 
có đường kính bằng 3mm.  

Nếu với đường kính đó, que đất vẫn còn giữ được liên kết và tính dẻo, thì đem vê nó 
thành hòn và tiếp tục lăn đến chừng nào que đất đạt đường kính 3mm, nh|ng bắt đầu 
bị rạn nứt ngang và tự nó gãy ra thành những đoạn nhỏ dài khoảng 3 đến 10mm. 

Chú thích: Khi lăn, phải nhẹ nhàng, khẽ ấn đều lên que đất và chiều dài của que đất 
không được vượt qúa chiều rộng lòng bàn tay. Nếu với đường kính lớn hơn 3mm que đất đã 
rạn nứt, độ ẩm của đất còn thấp hơn giới hạn dẻo; nếu với đường kính đúng bằng 3mm và 
có rạn nứt, nh|ng bị rỗng ở giữa, vẫn phải loại bô que đất.  

Nếu từ hồ đất đã được chuẩn bị không thể lăn thành que có đuờng kính 3mm (đất chỉ rời 
ra), thì có thể xem đất này không có giới hạn dẻo. 

2.3. Nhặt các đoạn của que đất vừa đứt, bỏ vào cốc bằng thủy tinh hoặc hộp nhôm có 
nắp, đã biết trước khối lượng, nhanh chóng đậy chặt nắp lại để giữ cho đất trong hộp 
khỏi bị khô. 

2.4. Ngay sau khi khối lượng đất trong hộp đạt tối thiểu 10g, tiến hành xác định độ ẩm 
của đất trong hộp. Kết quả tính toán được biểu diễn bằng phần trăm, với độ chính 
xác đến 0,1%. 
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2.5. Đối với mỗi mẫu đất phải tiến hành không ít hơn hai lần thí nghiệm song song để 
xác định giới bạn dẻo. 

Lấy giá trị trung bình cộng của các kết quả xác định song song làm giới hạn dẻo của 
mẫu đất. 

Sai lệch cho phép về độ ẩm trong các lần xác định song song không được lớn hơn 
2%. 

3. Phương pháp xác định giới hạn chảy của đất bằng quả dọi thăng bằng 

3.1. Hồ đất được chuẩn bị nh| Điều l.5 và 1.6 của tiêu chuẩn này. 

Dùng dao nhào kĩ lại và lấy một ít cho vào khuôn hình trụ. Trong quá trình cho vào 
khuôn nên chia đất thành từng lớp và gõ nhẹ khuôn lên một mặt đàn hồi để tránh 
phát sinh trong vữa đất những hốc nhỏ chứa không khí. Sau khi nhồi đầy đất vào 
khuôn, dùng dao gạt bằng mặt mẫu đất với mép khuôn (không gạt nhiều lần qua lại). 

3.2. Đặt khuôn đựng mẫu đất lên giá gỗ và đưa quả dọi thăng bằng hình nón (đã được lau 
sạch và bôi một lớp mỡ hoặc vadơlin mỏng) lên mặt mẫu đất đựng trong khuôn, sao 
cho mũi nhọn hình nón vừa chạm bề mặt mẫu đất; thả dụng cụ hình nón để nó tự lún 
vào trong đất dưới tác dụng của trọng lượng bản thân. 

3.3. Nếu sau 10 giây mà hình nón lún vào ch|a được 10mm, thì độ ẩm của đất ch|a đạt 
tới giới hạn chảy. Trong trường hợp đó, lấy đất ra khỏi khuôn và nhập vào vữa đất đã 
chế tạo trong bát, cho thêm ít nước vào bát, nhào trộn thật kỹ, rồi làm lại các công 
việc nh| điều 3.1 và 3.2 của tiêu chuẩn này.  

Khi độ lún của hình nón sau l0 giây lớn hơn 10mm (điều này chứng tỏ độ ẩm lớn 
hơn giới hạn chảy), phải lấy đất ra khỏi khuôn và nhập vào cùng với vữa đất trong 
bát, nhào trộn lại vữa này bằng dao để nó khô bớt nước. Sau đó lặp lại các bước nh| 
Điều 3.1 và 3.2 của tiêu chuẩn này. 

3.4. Nếu sau 10 giây mà hình nón lún vào vữa đất đúng l0mm (mặt tiếp xúc của đất 
ngang với vạch khắc trên quả dọi hình nón), thì độ ẩm của đất đã đạt đến giới hạn 
chảy. 

Lấy dọi thăng bằng ra và gạt bỏ phần đất dính vadơlin trong khuôn. 

3.5. Dùng dao lấy trong khuôn một khối lượng đất không ít hơn l0g và cho vào hộp 
nhôm hoặc cốc thủy tinh có nắp để xác định độ ẩm. 

3.6. Giới hạn chảy được tính theo công thức (3): 

 

Trong đó: 

WL - giới hạn chảy của đất, tính bằng phần trăm; 

m1 – khối lượng đất ẩm và hộp nhôm hoặc cốc thuỷ tinh có nắp, tính bằng 
gam; 

m2 – khối lượng đất khô và hộp nhôm hoặc cốc thuỷ tinh có nắp, tính bằng 
gam; 

m – khối lượng của hộp nhôm hoặc cốc thuỷ tinh có nắp, tính bằng gam. 

Kết quả được tính toán chính xác đến 0,1%. 
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3.7. Đối với mỗi mẫu tiến hành không ít hơn hai lần thí nghiệm song song xác định giới 
hạn chảy. 

Sai số về độ ẩm giữa hai lần xác định song song không được lớn hơn 2%. 

Lấy trị số trung bình cộng của kết qủa các lần xác định song song làm giới hạn chảy 
của mẫu đất. 

 

Phụ lục A 

 

Xác định giới hạn chảy của đất theo phương pháp Casagrande 

A.2. Giới hạn chảy của đất theo phương pháp Casagrande là độ ẩm của bột đất nhào với 
nước, được xác định bằng dụng cụ quay đập Casagrande, khi rãnh đất được khít lại 
một đoạn gần 13mm ( 0,5 inch = 12,7mm) sau 25 nhát đập. 

Chú thích: Giới hạn chảy của đất xác định theo phương pháp Casngrande (Wc) lớn hơn giới 
hạn chảy của đất xác định bằng quả dọi thăng bằng (WL). Quan hệ giữa WL và Wc được thiết 
lập theo công thức: 

WL= a Wc -b 

Trong đó:  

a và b – các hệ số phụ thuộc vào loại đất. Đối với đất có giới hạn chảy từ 20 đen 
l00% có thể lấy a = 0,73 và b = 6,47%, 

W1 và Wc - giới hạn chảy của đất tương ứng, xác định bằng quả dọi thăng bằng và 
dụng cụ Casagrande, tính bằng phần trăm 

A.2. Dụng cụ thí nghiệm 

Dụng cụ dùng để xác định giới hạn chảy theo Casagrande gồm một đĩa khum bằng 
đồng đựng mẫu có khối lượng 200g, được gắn vào trục tay quay và một đế có đệm 
cao su (có sức đàn hồi đẩy theo Sibol từ 35 đến 40% và có độ cứng bằng 70 theo 
Shere). Dùng tay quay, có thể nâng và hạ đĩa khum so với tấm đệm cao su. Chiều cao 
rơi xuống của đĩa khum đựng mẫu được điều chỉnh bằng các vít trên bộ phận điều 
chỉnh (hình 2). 

Trước khi tiến hành thí nghiệm, phải đo và khống chế chiều cao rơi xuống của đĩa 
khum vừa đúng 11mm (sai số điều chỉnh không lớn hơn 0,2mm). 

Một que gạt chuyên môn để tạo rãnh đất có chiêu sâu 8mm, chiều rộng 2mm ở phấn 
dưới và 11mm ở phần trên (hình 3). 

Các dụng cụ khác cùng nh| chỉ dẫn ở điểm l.5.3 của tiêu chuẩn này 

A.3. Chuẩn bị mẫu đất 

Mẫu đất được chuẩn bị theo chỉ dẫn ở Điều l.6 và l.7 của tiêu chuẩn này 

A.4. Tiến hành thí nghiệm 

Nhào trộn lại mẫu đất cho kỹ, tạo mẫu có độ ẩm thấp hơn giới hạn chảy. 

A.4.2. Đặt dụng cụ Casagrande trên một vị trí vững chắc và cân bằng. Dùng dao cho từ từ 
đất đã nhào trộn vào đĩa khum để tránh bọt khí bị l|u giữ trong mẫu. Không cho 
đất vào đắy đĩa mà để một khoảng trống ở phần trên chỗ  tiếp xúc với móc treo 
chừng l/3 đường kính của đĩa, bảo đảm độ dày của lớp đất không nhỏ hơn l0mm. 

A.4.3. Dùng que gạt để rạch đất trong đĩa thành một rãnh dài khoảng 40mm, vuông góc 
với trục quay. Chú ý, khi rạch rãnh phải giữ cho que gạt luôn luôn vuông góc với 
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mặt đáy của đĩa và miết sát đĩa. Có thể gạt từ hai đến ba lần để rãnh được tạo ra 
thẳng đứng và sát với đáy. 

A.4.4. Quay đập đối với tốc độ 2 vòng trong l giây và đếm số lần đập cần thiết để phấn 
dưới của rãnh đập vừa khép lại một đoạn dài 13mm. Rãnh đất phải được khép lại 
do đất chảy ra khi quay  đập, chứ không phải do sự trượt của đất với đáy đĩa. 

A.4.5. Lấy đất trong đĩa ra nhào lại với đất còn d| trong bát. Sau đó lặp lại các bước 4.2, 
4.3, 4.4 và tiến hành xác định hai lần nữa. Giữa các lấn xác định, số lần đập không 
được khác nhau quá 1. Nếu ba lần xác định có số lần đập khác nhau nhiều, thì phải 
tiến hành xác định thêm lần thứ t| để lấy kết quả của những lần trùng nhau. Nh| 
vậy, sẽ có số lấn đập ứng với độ ẩm của đất đã được chuẩn bị.  

A.4.6. Lấy khoảng l0g đất ở vùng xung quanh rãnh đã khép kín cho vào hộp nhôm hoặc 
cốc thuỷ tinh có nắp để xác định độ ẩm.  

A.4.7. Lấy toàn bộ đất còn lại trong đĩa đựng mẫu ra và cho vào bát đất còn d, đổ thêm 
nước rồi trộn đều để có độ ẩm cao hơn. Tiến hành xác định lại theo các bước từ 
4.2. đến 4.6. 
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A.4.8. Cứ tiếp tục thí nghiệm nh| vậy với lượng nước thay đổi theo chiều tăng lên. Xác 
định ít nhất bốn giá trị của độ ẩm ứng với số lấn đập cấn thiết trong khoảng từ 12 
đến 35 để rãnh khép lại.  

Chú thích: Cần khống chế độ ẩm của đất, sao cho số động tác đập của lần thí nghiệm 
đầu tiên không quá 35 và của lần cuối cùng không ít hơn 12 để rănh đât khép kín 13mm. 
Phải dùng nước cất cho thêm vào đất và trộn thật kỹ trước khi cho đất vào đĩa đựng mẫu. 

Bất kì trường hơp nào cũng không được dùng tủ sấy hoặc phơi nắng để làm khô bớt mẫu. 
Muốn làm giảm độ ẩm của đất trong quá trình thí nghiệm, phải nhờn trộn mẫu trong bát 
hoặc dùng vật thấm hút bớt nước.  

A.4.9. Căn cứ vào số liệu thí nghiệm, vẽ đồ thị quan hệ giữa số lần đập và độ ẩm tương 
ứng của đất trên tọa độ nửa logarit. Để vẽ, trên trục hoành logarit biểu diễn số lắn 
đập, còn trục tung biểu diễn độ ẩm (%). Quan hệ của chúng được xem xét nh| là 
một đường thẳng trong khoảng số lần đập chỉ dẫn ở Điều 4.8. 

Độ ẩm đặc tr|ng cho giới hạn chảy của đất theo phương pháp Casagrande được lấy 
tương ứng với số lần đập 25 trên đồ thị, với độ chính xác đến 0,1% (hình 4). 

A.5. Giới hạn chảy của đất xác định phương pháp quả dọi thăng bằng có thể tính được 
từ kết quả thí nghiệm bằng phương pháp Casagrande, theo công thức thực nghiệm 
ở Điều 1 của phụ lục này. 
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Đất xây - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn 

trong thí nghiệm 
Soil – Standard compaction laboratoly test 

 

 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn của đất loại cát và 
 đất loại sét (trừ than bùn, đất than bùn và bùn) trong phòng thí nghiệm để phục vụ 
 cho thi công các công thức xây dựng bằng đất. 

1. Quy định chung  

1.1. Độ chặt tiêu chuẩn (Jtc) là độ chặt ứng với khối lượng thể tích khô (cốt đất) lớn nhất 
của mẫu đất sau khi được đầm nện theo những điều kiện nêu trong tiêu chuẩn này. 

ứng với khối lượng thể tích khô lớn nhất có lượng ngậm nước thích hợp. 

1.2. Độ ẩm tốt nhất của đất là lượng ngậm nước thích hợp cho sự nén chặt để có thể đạt 
được khối lượng thể tích khô lớn nhất khi đầm nện tốn ít công nhất.  

Công đầm nện A được tính bằng Niu-tơn centimét trên centimét khối, theo công 
thức (l): 

 

Trong đó: 

n- số lần đầm nện mỗi lớp; 

m- khối lượng của búa đấm nện, tính bằng kilôgam; 

g- gia tốc trọng trường, bằng 981 centimét trên giây bình phương; 

h – chiều cao rơi của búa, tính bằng centimet; 

F- diện tích tiết diện cối đầm nện, tính bằng centimet vuông 

a-  chiều dày lớp đất đầm nện, tính bằng centimet. 

1.3. Thiết bị và dụng cụ để xác định 

1.3.1. Cối đầm nện và cần dẫn búa bằng kim loại (hình l) có các thông số và kích thước 
chế tạo bảng 1 với sai số cho phép 0,l%. 

Bảng l 

 

Kích thước cối đầm nện Loại thiết 
bị   Đường kính 

trong cối 
d1(cm) 

Chiều cao 
của cối h1 

(cm) 

Thể tích cối 
V, (cm3) 

Đường kính 
của đế đập 
d2 (cm) 

Khối lượng của búa 
(kg) 

A 

B 

10,0 

10,0 

12,7 

12,7 

1,000 

1,000 

10,0 

5,0 

2,5 

2,5 

 

Chú thích: 

10u 
aF

hgmn
A

.

...
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1. Khối lượng của cần dẫn và đế đập không được quá l,2 lần khối lượng của búa. 

2. Có thể chế tạo thành máy đầm nén, song mọi yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được 
thoả mãn. 

3. Để đạt được độ chặt theo phương pháp Proctor cải tiến cần sử dụng thiết bị có kích 
thước  nh| sau: 

- Cối, với đường kính trong 125mm, chiều cao 127mm; thể tích 22234cm3; 

- Đầm, với đường kính đế 50mm. 

1.3.2. Các dụng cụ khác:  

- Cân kĩ thuật có độ chính xác 0,01kg , 

- Sảng có lỗ 5mm; 

- Bình phun nước; 

- Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ;  

- Bình hút ẩm có carlxi clorua; 

- Hộp nhôm hoặc cốc thủy tinh có nắp để xác định độ ẩm ,  

- Dao gọt đất;  

- Khay để trộn đất, có kích thước khoảng 40 x 60cm;. 

- Vải để phủ đất; 

- Vồ để đập vỡ đất cục; 

- Cối sứ và chày bọc cao su để nghiền đất.  

2. Chuẩn bị mẫu thí nghiệm  

2.1. Lấy mẫu thí nghiệm theo TCVN 2683: 1991 "Đất xây 
dựng, Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản 
mẫu”. Khi mẫu đất có độ ẩm tự nhiên lớn hơn không nhiều 
so với độ ẩm tốt nhất, thì trước khi thí nghiệm, phải làm 
khô đất bằng cách phơi nắng gió hoặc sấy khô ở niliệt độ 
nhỏ hơn 500C.  

 

2.2. Rải mẫu đất đã làm khô trên nền bằng phẳng, dùng vồ bằng 
gỗ đập vụn đất và dùng chày cao su nghiền nhỏ rồi cho qua 
sàng 5mm. Phần trên sàng được tiếp tục nghiền cho đến khi 
không có khả năng tác những hợp thể đất nửa thì thôi.  

Tính lượng hạt lớn hơn 5mm bằng tỉ số phần trăm so với 
toàn bộ lượng đất dùng để thí nghiệm theo công thức (2): 

Trong đó:  

P - lượng chứa các hạt lớn hơn 5mm, tính bằng 

phần trăm; 

mp- khối lượng ẩm của phấn đất có hạt lớn hơn  

5mm, tính bằng kilôgam  
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M– khối lượng ẩm của toàn bộ mẫu đất thí nghiệm, tính bằng kilôgam; 

Wp- độ ẩm của phần hạt lớn hơn 5mm, tính bằng phần trăm; 

W0- độ ẩm của toàn bộ mẫu đất thí nghiệm, thí bằng phần trăm. 

  Chú thích: Cần chọn một ít đất đại diện cho mẫu để xác định khối lượng riêng, chỉ 
  số dẻo và thành phần hạt. Có thể xác định lượng chứa P theo kết quả phân tích  
  thành phần hạt. 

2.3. Chọn khoảng 15 kg đất đã qua sàng 5mm, chia ra ít nhất năm phần, mỗi phần hơn 
2,5kg, cho vào các khay và phun vào lượng nước khác nhau để có độ ẩm từ 5 đến 
30% (trong đó có hai trị số ẩm lớn hơn và hai trị số độ ẩm nhỏ hơn độ ẩm tốt nhất). 

Lượng nước phun vào đất để dự chế độ ẩm được tính theo công thức (3): 

 

 

 

Trong đó: 

q- lượng nước phun thêm, tính bằng gam; 

w- độ ẩm của đất cần dự chế, tính bằng phần trăm; 

w1- độ ẩm của đất trước khi làm ẩm thêm, tính bằng gam. 

Nếu khối lượng đất dùng để thí nghiệm bị hạn chế, cho phép sử dụng lại đất sau lần 
thí nghiệm đầu tiên để chế bị mẫu cho các lần thí nghiệm tiếp theo. Trong trường 
hợp này, cần chọn khoảng 8kg đất đã qua sàng 5mm và chia ra làm ba phần để dự 
chế các độ ẩm khác nhau cho lần thí nghiệm đầu tiên. 

Chú thích: Đối với một số loại đất đặc biệt nh|  đất đỏ bazan, đất sét có tính dẻo cao thì 
không được dùng đất đã làm để chế bị mẫu. 

2.4. Đối với đất loại cát, lần thí nghiệm đầu tiên bắt đầu độ ẩm 5% và những thí nghiệm 
tiếp theo sẽ tăng lên từ 1 đến 2% cho mỗi lần. Nếu độ ẩm tự nhiên của đất thấp hơn 
quy định nói trên (cho lần thí nghiệm đầu tiên) thì phải thêm nước vào cho đủ. Độ 
ẩm của đất phải được xác định trước khi đầm nện. 

Trước khi thí nghiệm, mẫu đất phải được trộn đều và kĩ, sau đó, để mẫu trong bình 
kín hoặc ủ bằng vải thấm nước ít nhất 1 giờ sau khi trộn. 

Mẫu sử dụng sau lần thí nghiệm đầu tiên phải làm tơi vụn và trộn kĩ nh| trên. Khi sự 
chênh lệch khối lượng giữa hai lần thí nghiệm vượt quá 10g thì phải điều chỉnh lại 
độ ẩm cho bằng độ ẩm đã quy định đối với lần thí nghiệm đầu tiên, sau đó mới tính 
toán lượng nước phun thêm vào cho thích ứng với lần tiếp theo. Sau khi thêm nước, 
phải trộn lại cho đều và để trong bình kín hoặc ủ vải thấm nước ít nhất 15 phút mới 
lấy ra thí nghiệm. 

2.5. Đối với đất sét 

Lần thí nghiệm đầu tiên bắt đầu từ độ ẩm 10%, những lần tiếp theo sẽ tăng lên từ 2% 
(đối với đất pha sét) đến 5% (đối với đất sét). Sau khi cho thêm nước, phải trộn kĩ và 
để trong bình kín hoặc phủ vải thấm nước ít nhất 15 phút mới lấy ra thí nghiệm. Mẫu 
sử dụng lại sau lần thí nghiệm đầu tiên phải đảm bảo nh| mẫu ch|a thí nghiệm và 
sau phun thêm nước vào phải ủ kín ít nhất 15 phút. 

3. Tiến hành thí nghiệm  
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3.1.  Đặt cối dầm nện trên nền cứng và bằng phẳng. Lấy đất đã chuẩn bị ở mỗi khay cho 
vào cối thành ba lớp, mỗi lớp chiếm khoảng một phần ba thể tích của cối đầm. Dùng 
búa nặng 2,5kg cho rơi tự do ở độ cao 30cm để đầm riêng cho từng lớp. 

3.2. Khi đầm đệm, phải để cho bùn rơi tự do và phân bố đều trên mặt đất. Số lần đập cho 
mỗi lớp quy định theo loại đất. 

- Đối với đất cát và cát pha: đập 25 búa. 

- Đối với sét cát pha và sét có chỉ số dẻo nhỏ hơn 30: đập 40 búa; 

- Đối với đất sét có chỉ số dẻo lớn hơn 30: đập 50 búa. 

Chú thích:  

1. Đối với thiết bị đầm loại B thì khi đã đầm được 5 búa, phải thay đổi cần dẫn búa theo ở 
vị trí đều nhau trên bề mặt của mỗi lớp. 

2. Để tránh phân lớp và tạo điều kiện tiếp xúc tốt giữa các lớp, phải dùng dạo rạch bề mặt 
của lớp đã đầm, trước khi cho thêm đất vào cối để đầm lớp tiếp theo. 

3. Khi đầm nện lớp thứ ba, mẫu đất sau khi đã đầm đủ số búa chỉ được nhô cao hơn mép 
cốt không quá 0,5cm. 

4. Khi đầm nén theo phương pháp Proctor cải tiến, dùng búa  nặng 4,5KG, cho rơi tự do ở 
độ cao 45cm; năng lượng dầm đơn vị đạt tới 25KG.cm/cm3. Mỗi cối được đầm thành 5 
lớp; số lần đập cho mỗi lớp là 55 nhát búa. 

Vết lõm lúc đo phải lấy đất d| lấp đầy lại. 

3.3. Khi đầm xong, cẩn thận tháo phần  nối bên trên của cối và dùng dao gọt bỏ phần đất 
thừa cho phẳng. Khi gạt bằng, do trong đất có  nhiều hạt thô, trên bề mặt mẫu có thể 
có những vết lõm. Lúc đó phải lấy đất d| lấp đầy lại. 

3.4. Tháo cối ra khỏi đế và đem cân đất cùng cối với độ chính xác đến 1 gam. Sau đó xác 
định khối lượng của đất ẩm. 

Khối lượng của đất ẩm tính theo công thức: 

Trong đó:  

JW_ khối lượng thể tích của đất ứng với độ ẩm W, tính bằng gam trên centimét 
khối; 

mW – khối lượng đất ở độ ẩm w, tính bằng gam; 

V – thể tích cối dầm, tính bằng centimét khối. 

Chú thích: Mỗi lần thí nghiệm phải xác định độ ẩm của đất. Đối với đất loại cát cần lấy 
mẫu xác định độ ẩm trước khi đầm nện; đối với đất sét sau khi cân xong lấy đất ở phần giữa 
của mẫu đất đã đầm để xác định độ ẩm. 

3.5. Tiếp tục thí nghiệm nh| vậy với ít nhất năm cối đất đã chuẩn bị. Nếu thấy khối 
lượng thể tích đất ẩm tăng dần và sau đó giảm dần thì thôi. Nếu ch|a đạt, phải lấy 
đất làm lại từ đầu, hoặc làm thêm với các độ ẩm khống chế thích hợp. Khi đầm, ứng 
với một trị số độ ẩm nào đó thấy có dấu hiệu thoát nước ra từ cối thì cho phép dừng 
lại. 

3.6. Tính toán kết quả và vẽ biểu đồ. 

Khối lượng thể tích khô (Jc) được xác định theo công thức (5): 
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Trong đó: 

Jc – khối lượng thể tích của đất khô, tính 
bằng gam trên centimét khối. 

w- độ ẩm của đất, tính bằng phần trăm; 

Jw – khối lượng thể tích của đất ẩm, tính 
bằng gam trên centimét khối. 

3.7. Dùng số liệu thí nghiệm để tính toán và vẽ 
đường cong quan hệ giữa độ ẩm và khối lượng 
thể tích khô lên giấy kẻ ly. Đỉnh cao nhất của 
đường cong có toạ độ ứng với khối lượng thể 
tích khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất của đất 
(hình 2) 

3.8. Nếu trong mẫu đất có hạt lớn hơn 5 mm chiếm trên 3%, phải loại trừ khi đầm nệm 
thì dùng các công thức hiệu chỉnh (6) sau đây để tính toán: 

W' = W  (1 - 0,01p) 

 Trong đó: 

J’c – khối lượng thể tích khô của đất có chứa hạt lớn hơn 5mm, tính bằng gam trên 
centimét khối; 

Jc - khối lượng thể tích khô của đất có chứa hạt nhỏ hơn 5mm, tính bằng gam trên 
centimét khối; 

p’- khối lượng riêng của phần hạt lớn hơn 5mm, tính bằng centimét khối; 

w - độ ẩm của đất chỉ có hạt nhỏ hơn 5mm, tính bằng phần trăm; 

w’ - độ ẩm của đất chỉ có hạt lớn hơn 5mm, tính bằng phần trăm. 

p- hàm lượng của các hạt lớn hơn 5mm, tính bằng phần trăm. 

3.9. Dùng số liệu để tính toán hiệu chỉnh vẽ đường cong liên hệ giữa độ ẩm và khối 
lượng thể tích khô trên giấy kẻ ly (có thể vẽ trên cùng một biểu đồ khi ch|a hiệu 
chỉnh). Đỉnh cao nhất của đường cong có toạ độ ứng với khối lượng thể tích khô lớn 
nhất và độ ẩm tốt nhất của đất có chứa trên 3% các hạt lớn hơn 5mm. 

Với đất cát và đỉnh cao nhất của đường cong thường thể hiện không rõ ràng, vì vậy 
không chỉ có một giá trị độ ẩm tốt nhất. Trường hợp này cần thuyết minh khi báo 
cáo kết quả thí nghiệm. 

3.10. Để kiểm tra đường hầm chặt đạt tiêu chuẩn, phải tiến hành biểu diễn thêm đường 
bão hoà. Đường này biểu diễn khối lượng thể tích khô hạt được do khí trong mẫu 
hoàn toàn thoát khỏi lỗ rỗng nhờ dầm chặt liên tục. Đường bão hoà là đường cong lý 
thuyết và phụ thuộc vào khối lượng riêng của đất, được tính theo công thức (7): 
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 Trong đó: 

Jc(ch) – khối lượng thể tích khô của đất hoàn toàn bão hoà, tính bằng gam trên 
centimét khối; 

U - khối lượng riêng của đất, tính bằng gam trên centimét khối; 

Un – khối lượng riêng của nước, tính bằng gam trên centimét khối; 

W- độ ẩm của đất, tính bằng phần trăm. 

Những cấp giá trị cần thiết để biểu diễn đường bão hoà được phép rút ra từ bảng 2, 
khi biết khối lượng riêng của đất. 

Những giá trị trung gian được xác định bằng phương pháp nội suy. 

 

Bảng 2- Khối lượng thể tích khô Jc(bh) ứng với khối lượng riêng của đất 

 

Khối lượng thể tích khô của đất (g/cm3) ở các độ ẩm (%) Khối 
lượng 
riêng của 
đất 
(g/cm3) 

5 10 15 20 25 30 

2,52 

2,54 

2,56 

2,58 

2,60 

2,62 

2,64 

2,65 

2,66 

2,68 

2,70 

2,72 

2,74 

2,76 

2,238 

2,254 

2,270 

2,285 

2,301 

2,317 

2,332 

2,339 

2,348 

2,363 

2,379 

2,894 

2,410 

2,425 

2,013 

2,026 

2,038 

2,051 

2,064 

2,076 

2,089 

2,099 

2,101 

2,114 

2,126 

2,138 

2,151 

2,163 

 

1,829 

1,839 

1,850 

1,860 

1,871 

1,881 

1,891 

1,896 

1,901 

1,912 

1,922 

1,932 

1,942 

1952 

1,676 

1,684 

1,693 

1,702 

1,711 

1,719 

1,728 

1,732 

1,736 

1,745 

1,753 

1,762 

1,770 

1,778 

1,546 

1,554 

1,561 

1,568 

1,576 

1,583 

1,590 

1,594 

1,598 

1,605 

1,612 

1,619 

1,626 

1,633 

1,435 

1,442 

1,448 

1,454 

1,461 

1,467 

1,473 

1,476 

1,479 

1,486 

1,492 

1,498 

1,504 

1,510 
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Nhóm H 

 

Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt và 
môđun độ lớn  
Sand for construction works - Metho® fer determination of sand particle 

compositions and size modulus.  

 

Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 342 : 1970. 

1. Thiết bị thử 

Cân kĩ thuật;  

Độ lưới sàng có kích thước mắt sàng là l0; 5; 2,5; l,25; 0,63; 0,315; 0,14mm;  

Tủ sấy. 

2. Tiến hành thử 

2.1. Lấy 2 kg cát theo TCVN 337 : 1986, rồi sấy ở nhiệt độ l05 y 1100C đến khối lượng 
không đổi.  

2.2. Sàng mẫu đã chuẩn bị ở mục 2.l qua sàng có kích thước mắt sàng l0 và 5mm. 

2.3. Cân khối lượng hạt còn lại trên sàng (Mlo và M5) Và tính tỷ lệ phần trăm lượng hạt 
sỏi chứa trong cát có kích thước cỡ hạt 5- l0mm (S5) và lớn hơn l0 mm (S10) chính 
xác đến 0,l% theo công thức : 

 

 

 

 

Trong đó :  

M10 -  Khối lượng sỏi còn lại trên sàng có kích thước mắt sàng là l0mm, tính bằng g.  

M5 –  Khối lượng sỏi còn lại trên sàng có kích thước mắt sàng là 5mm, tính bằng g.  

M -  Khối lượng mẫu thử, tính bằng g.  

2.4. Lấy l000 g cát dưới sàng có kích thước mắt sàng 5mm, để xác định thành phần hạt 
cát không có sỏi, khi đánh giá chất lượng của cát thì việc xác định này tiến hành sau 
khi đã rửa cát. Khi đó lượng bụi, bẩn cũng tính vào lượng lọt qua sàng có kích thước 
mắt sàng nhỏ nhất và tính vào khối lượng của mẫu thử. 

Khi thử đồng loạt, cho phép sàng thử với khối lượng 500g (không có sỏi) sau khi đã 
rửa cát.  

Khi kiểm tra chất lượng của cát, cho phép sàng mẫu thử không cần phải rửa trước trừ 
trường hợp thử cát có chứa nhiều tạp chất đất sét. 

2.5. Sàng mẫu thử đã chuẩn bị được ở trên qua bộ lưới sàng có kích thước mắt sàng 2,5; 
1,25; 0,63; 0,315; 0,14mm. Có thể tiến hành sàng bằng tay hay bằng máy. Khi sàng 
bằng tay thì thời gian kéo dài đến khi kiểm tra thấy trong l phút lượng cát lọt qua mối 
sàng không lớn hơn 0,l% khối lượng mẫu thử.  
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Cho phép xác định thời gian sàng bằng phương pháp đơn giản sau : Đặt tờ giấy 
xuống dưới mỗi lưới sàng rồi sàng đều, nếu không có cát, lọt qua sàng thì thôi không 
sàng nữa.  

Khi sàng bằng máy thì thời gian đó được quy định từng loại máy theo kinh nghiệm. 

Cân lượng cát còn lại trên mỗi lưới sàng chính xác đến l%. 

3. Tính kết quả  

3.1. Lượng sót riêng (ai) trên sàng kích thước mắt i được tính bằng (%), chính xác đến 
0,l% theo công thức : 

 

 

Trong đó :  

ml -  Khối lượng cát còn lại trên sàng kích thước mắt i, tính bằng g. 

m -  Khối lượng mẫu thử trên sàng, tính bằng g. 

3.2. Lượng sót tích luỹ ai trên sàng kích thước mắt i là tổng lượng sót trên sàng có kích 
thước mắt sàng lớn hơn nó và phần sót trên bản thân nó. Lượng sót tích luỹ bằng %, 
chính xác đến 0,l% theo công thức: 

Trong đó : 

 a2,5….ai- Lượng sót riêng trên các sàng có kích thước mắt sàng từ 2,5 đến kích thước 
mắt sàng i, tính bằng (%)  

ai - Lượng sót riêng trên sàng kích thước mắt i, tính bằng (%)  

3.3. Mô đun độ lớn của cát (M) trừ sỏi có kích thước hạt lớn hơn 5 mm được tính chính 
xác tới 0,l theo công thức: 

 

 

 

 

Trong đó :  

A2,5; A1,25; A0,63; A0,315; A0,14 - Lượng sót tích luỹ trên các sàng kích thước mắt sàng 
tương ứng là : 2,5; l,25; 0,63; 0,815; 0,14mm. 

3.4. Kết quả xác định thành phần hạt của cát được ghi vào bảng sau và được biểu diễn 
bằng biểu đồ đạng đường cong gáp khúc nh| hình 1. 
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Kích thước mắt sàng (mm) 
Phần còn lại trên sàng(%) 

2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 

Lượng cát qua 
sàng 0,14mm 

Lượng sót riêng trên mỗi sàng 

Lượng sót tích luỹ trên sàng 

a2,5 

 

A2,5 

a1,25 

 

A1,25 

a0,63 

 

A0,63 

a0,135 

 

A0,135 

a0,14 

 

A0,14 

a0,14 
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Nhóm H 

Cát xây dựng  - Phương pháp xác định khối lượng riêng 
Sand for construction works – Methods for determination of density 

 

Tiêu chuẩn ban hành để thay thế TCVN 339:1970 

1. Thiết bị thử 

Bình khối lượng riêng (hình 1) 

Cân kĩ thuật với độ chính xác 0,01g; 

Bình hút ẩm; 

Bếp cách cát hoặc bếp cách thuỷ 

2. Chuẩn bị mẫu thử 

2.1. Lấy 30 g mẫu theo TCVN 337 : 1986 rồi sàng mẫu qua sàng 
có kích thước mắt sàng 5mm. 

2.2. Sàng lẫy mẫu thử ở nhiệt độ 105- 1100C đến khối lượng không đổi theo TCVN 337 
:1986, sau khi sấy, mẫu được để nguội trong bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng rồi đem 
trộn đều và chia làm 2 phần để tiến hành thử 2 lần song song nhau. 

3. Tiến hành thử 

3.1. Đổ mỗi đầu thử vào một bình khối lượng riêng đã rửa sạch, sấy khô và cân sẵn (m1) 
cân bình khối lượng riêng chứa mẫu cát (m2), Đổ nước cất có nhiệt độ phòng mẫu cát 
và nước đặt hơi nghiêng lên bếp cách  cát hay bếp cách thuỷ và đun sôi trong khoảng 
15-20 phút để đuổi hết bọt khí ra khỏi bình. Cũng có thể đuổi hết bọt khí ra khỏi 
bình bằng cách hút  không khí tạo chân không trong bình hút ẩm. 

3.2. Sau khi đuổi hết bọt khí ra khỏi bình, lau sạch xung quanh bình và để nguội đến 
nhiệt độ phòng. Đổ thêm nước cất vào bình đến vạch định mức  ở cổ bình rồi cân 
bình chứa cát và nước cất (m3). Sau đó đổ mẫu thử ra, rửa sạch bình, đổ nước cất vào 
đến vạch định mức rồi lại cân (m4). 

4. Tính kết quả 

4.1. Khối lượng riêng của từng mẫu (U), tính bằng g/cm3 chính xác đến 0,01g/cm3, tính 
theo công thức : 

 

 

Trong đó : 

m1 –   Khối lượng bình không, tính bằng g. 

m2 –  Khối lượng bình chứa cát, tính bằng g. 

m3 –  Khối lượng bình chứa cát và nước cất, tính bằng g. 

m4 – Khối lượng bính chứa nước cất, tính bằng g. 

n   –  Khối lượng riêng của nước cất lấy bằng 1g/cm3. 

4.2. Khối lượng riêng của cát là trung bình cộng kết quả của hai lần thử, khi kết quả của 
hai  lần thử chênh lệch không quá 0,02g/cm3. 
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Trường hợp kết quả cuả hai lần thử chênh lệch quá 0,02g/cm3 thì phải xác định lần 
thứ ba và khi khối lượng riêng của cát là trung bình cộng kết quả của hai lần thử có  
kết quả gần nhau. 

Chú thích: 

1. Khi thử cát gồm vcác loại xốp thì ngoại việc xác định khối lượng riêng của cát (khối 
lượng thể tích của hạt) còn có thể xác định khối lượng riêng của hạt. Khi đó phải nghiền cát 
để có cỡ hạt nhỏ hơn 0,11mm, và tiến hành  thử theo thứ tự ghi ở trên. 

2. Cho phép xác định dung tích bình một lần và dùng cho tất cả các lần thử thay cho việc 
cân khối lượng bình chứa nước trong mỗi lần thử. Dung tích của bình xác định theo khối 
lượng nước cất  chứa trong bình. Khối lượng riêng của nước cất lấy bằng 1g/cm3. Khi đó 

khối lượng riêng của cát (U) tính theo công thức : 

 

 

Trong đó :  

V – dung tích bình, tính bằng m1 

ý nghĩa những kí hiệu còn lại cũng nh| trong công thức ở điều 4.1. 
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Nhóm H 

 

Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích 
xốp và độ xốp  
Sand for construction works - Method for determination of volummetric mass and 

porosity 

Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 340 : 1970  

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp ở 
trạng thái không nén chặt.  

1. Thiết bị 

ống đong dung tích l lít (kích thước bên trong : đường kính 108mm, chiều cao 
l08mm);  

Cân kĩ thuật;  

Tủ sấy;  

Thước lá kim loại;  

Loại sàng có kích thước mắt sàng 5mm.  

2. Chuẩn bị mẫu thử  

2.1. Lấy 5 y l0 kg (tuỳ theo lượng sỏi trong cát) mẫu theo TCVN 337 : 1986 rồi sấy đến 
khối lượng không đổi. Sau đó để nguội mẫu đến nhiệt độ phòng rồi sàng qua lưới 
sàng có kích thước mắt sàng 5mm.  

3. Tiến hành thử 

Lấy cát đã chuẩn bị ở trên, đổ từ độ cao l0 cm vào ống đong sạch, khô và cân sẵn cho 
đến khi cát tạo thành hình chóp trên miệng ống đong, dùng thước kim loại gạt ngang 
miệng ống rồi đem cân.  

4. Tính kết quả  

4.1. Khối lượng thể tích xốp của cát (pv) tính bằng kg/m3, chính xác đến l0 kg/cm3 theo 
công thức:  

 

 

Trong đó :  

ml - Khối lượng ống đong, tính bằng kg;  

m2 - Khối lượng ống đong chứa cát ngang miệng, tính bằng kg;  

v - Thể tích ống đong, tính bằng m3.  

4.2. Tiến hành thử hai lần hai mẫu thử khác nhau. Khối lượng thể tích xốp của cát là 
trung bình cộng kết quả của hai lần thử.  

4.3. Xác định độ xốp của cát dựa vào kết quả thử khối lượng riêng theo TCVN 339 : 
1986, và khối lượng thể tích xốp (pv) theo mục 4.l. Độ xốp của cát (X0) tính bằng % 
chính  xác đến 0,l% , theo công thức: 
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Trong đó :  

Uv - Khối lượng thể tích xốp của cát, tính bằng kg/m3 

U - Khối lượng riêng của cát, tính bằng g/cm3. 
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Nhóm H 

 

Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng – Yêu cầu kĩ thuật 

Fine and coarse aggregates, grovels – Technical requirements 

 

 

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1771: 1975 

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kĩ thuật cho dăm đập từ đá thiên nhiên (đá dăm), sỏi và 
dăm đập từ cuội (sỏi dăm) dùng trong xây dựng. 

Tuỳ theo mục đích sử dụng, đá dăm, sỏi và sỏi dăm phải phù hợp với yêu cầu kĩ thuật riêng 
đối với mỗi loại công tác xây dựng. 

1. Yêu cầu kĩ thuật 

1.1. Sỏi răm phải chứa các hạt đập vỡ với số lượng không nhỏ hơn 80% theo khối    
lượng. 

Chú thích: Hạt đập vỡ là hạt mà diện tích mặt vỡ của nó lớn hơn một nửa tổng diện tích bề 
mặt của hạt vỡ đó. 

1.2. Tuỳ theo độ lớn của hạt, đá dăm, sỏi và sỏi dăm được phân ra các cỡ hạt sau:       

5 đến 10 mm;  

lớn hơn 10 đến 20 mm; 

lớn hơn 20 đến 40 mm; 

lớn hơn 40 đến 70 mm; 

Chú thích: 

1. Theo sự thoả thuận giữa các bên có thể cung cấp đá dăm, sỏi và sỏi dăm có cỡ hạt từ 3 
: 10 mm; 10 : 15 mm; 15 : 20 mm; 25 : 40 mm và cỡ hạt lớn hơn 70 mm. 

2. Theo sự thoả thuận giữa các bên cung cấp đá dăm, sỏi và sỏi dăm ở dạng hỗn hợp hai 
hoặc hơn hai cỡ hạt tiếp giáp nhau. 

1.3. Thành phần hạt của mỗi cỡ hạt hoặc hỗn hợp vài cỡ hạt phải có đường biểu diễn  
thành phần hạt nằm trong vùng xiên của biểu đồ hình 1. 

Chú thích: Đối với cỡ hạt 5 đến 10 mm cho phép chứa 
hạt có kích thước dưới 5mm  đến 15 %. 

1.4. Tuỳ theo công dụng đá dăm, sỏi và sỏi dăm cần có 
chỉ tiêu độ bền cơ học sau đây: 

Dùng cho bê tông: độ nén đập trong xi lanh: Dùng 
cho xây dựng đường ô tô: độ nén đập trong xi 
lanh, độ mài mòn trong tang quay. 

1.5. Tuỳ theo độ nén đập trong xi lanh, mác của đá 
dăm từ đá thiên nhiên được chia thành 8 mác và 
xác định theo bảng 1. 
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Bảng 1 

Độ nén đập ở trạng thái bão hoà nước, % 

Mác của đá dăm  
Đá trầm tích 

Đá phún xuất xâm 
nhập và đá biến 

chất 
Đá phún xuất phun trào 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

300 

200 

- 

đến 11 

Lớn hơn 11 đến 13 

" 13 " 15 

" 15 " 20 

" 20 " 28 

" 28 " 38 

" 38 " 54 

Đến 12 

Lớn hơn 12 đến 16 

" 16 " 20 

" 20 " 25 

" 25 " 34 

- 

- 

- 

Đến 9 

Lớn hơn 9 đến 11 

" 11 " 13 

" 13 " 15 

" 15 " 20 

- 

- 

- 

 

1.6. Mác của đá dăm từ đá thiên nhiên xác định theo độ nén đập trong xi lanh (105 N/m2) 
phải cao hơn mác bê tông. 

Không dưới 1,5 lần đối với bê tông mác dưới 300; 

Không dưới 2 lần đối với bê tông mác 300  và trên 300; 

Đá dăm từ đá phún xuất trong mọi trường hợp phải có mác không nhỏ hơn 800. 

Đá dăm từ đá biến chất: không nhỏ hơn 600. 

Đá dăm từ đá trầm tích: không nhỏ hơn 100. 

Chú thích: Cho phép dùng đá dăm từ đá cacbônat mác 400 đối với bê tông mác 300, nếu 
hàm lượng hạt mềm yếu trong đó không quá 5%. 

1.7. Mác của sỏi và sỏi dăm theo độ nén đập trong xi lanh dùng cho bê tông mác khác 
nhau, cần phù hợp yêu cầu của bảng 2. 

Bảng 2 

Độ nén đập ở trạng thái bão hoà nước, không lớn hơn,% 
Mác bê tông  

Sỏi Sỏi dăm 

400 và cao hơn 

 300 " 

 200 và thấp hơn 

8 

12 

16 

10 

14 

18 

 

1.8. Theo độ mài mòn trong tang quay đá dăm, sỏi và sỏi dăm được phân ra 4 mác, 
tương ứng với bảng 3. 
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Bảng 3 

Độ mài mòn, % 

Mác của đá dăm, 
sỏi và sỏi dăm  

Đá trầm tích  

cacb«nat 

Đá phún xuất biến  

chất và các đá trầm 

tích khác 

Sỏi  

sáid¨m  

Mn – I 

Mn – II 

Mn – III 

Mn – IV 

Đến 30 

Lớn hơn 30 đến 40 

" 40 " 50 

" 50 " 60 

Đến 25 

Lớn hơn 25 đến 35 

" 35 " 45 

" 45 " 55 

Đến 20 

Lớn hơn 20 đến 30 

" 30 " 45 

" 45 " 55 

 

1.9. Theo độ chống va đập khi thí nghiệm trên máy thử va đập “II.M” đá dăm, sỏi và sỏi 
dăm được phân ra 3 mác tương ứng với bảng 4. 

Bảng 4 

Mác đá dăm, sỏi và đá dăm Độ chống va đập trên máy thử va đập " II.M " 

Vd 40 

Vd 50 

Vd 75 

Từ 40 đến 49 

Từ 49 đến 74 

Từ 75 và cao hơn 

 

1.10. Hàm lượng hạt thoi dẹt trong đá dăm, sỏi và sỏi dăm không được vượt quá 35% theo 
khối lượng. 

Chú thích: Hạt thoi dẹt và hạt có chiều rộng hoặc chiều dày nhỏ hơn hay bằng 1/3 
chiều dài. 

1.11. Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hoá trong đá dăm, sỏi và sỏi dăm không được lớn 
hơn 10% theo khối lượng. 

Chú thích:  

1. Hạt đá dăm mềm yéu là hạt đá dăm gốc trầm tích hay loại phún xuất, có giối hạn bền 
khi nén ở trạng thái bão hoà nước, nhỏ hơn 200.105 N/m2. Đá dăm phong hoá là các hạt 
đá dăm gốc đá phún xuất có giới hạn bền khi nén ở trạng thái bão hoà nước, nhỏ hơn 
800.105 N/m2, hoặc là các hạt đá dăm gốc đá biến chất có giới hạn bền khi nén ở trạng 
thái bão hoà nước nhỏ hơn 400.105 N/m2; 

2. Đá dăm mác 200 và 300 cho phép được chứa hạt mềm yếu đến 15% theo khối lượng; 

3. Sỏi làm lớp đệm đường sắt cho phép  được  chứa hạt mềm yếu đến 15% theo khối lượng; 

1.12. Hàm lượng tạp chất sulfat và sulfit (tính theo SO3) đá dăm, sỏi và sỏi dăm không 
được quá 1% theo khối lượng. 

1.13. Hàm lượng silic ôxyt vô định hình trong đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng làm cốt liệu 
cho bê tông nặng, thông th|òng không được quá 50 milimol/1000 ml NaOH. 

1.14. Hàm lượng hạt sét, bùn, bụi trong đá dăm, sỏi và sỏi dăm xác định bằng cách r|a 
không được quá trị số ghi ở bảng 5; trong đó cục sét không quá 0.25%. không cho 
phép có màng sét bao phủ các hạt đá dăm, sỏi và sỏi dăm và những tạp chất bẩn 
khác nh| gỗ mục, lá cây, rác rưởi…lẫn vào. 
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Bảng 5 

Hàm lượng sét, bùn, bụi cho phép không lớn hơn, % khối lượng

Loại cốt liệu  Đối với bê tông  

mác dưới 300 

Đối với bê tông mác 300  

và cao hơn 

Đá dăm từ đá phún xuất và 
đá biến chất 

Đá dăm từ đá trầm tích 

Sỏi và sỏi dăm 

8 

12 

16 

10 

14 

18 

 

1.15. Tạp chất hữu cơ trong sỏi, sỏi dăm dùng làm cốt liệu bê tông khi thí nghiệm bằng 
phương pháp so màu không được đậm hơn màu chuẩn. 

2. Quy tắc nghiệm thu 

2.1. Trước khi xuất xưởng, đá dăm, sỏi và sỏi dăm phải được bộ phận KCS của cơ sở 
nghiệm thu về chất lượng theo lô. Số lượng của mỗi lô nghiệm thu là 300 tấn (hoặc 
200m3) chó đá dăm, sỏi và sỏi dăm của một cỡ hạt hoặc hỗn hợp một vài cỡ hạt có 
cùng cấp chất lượng. Số lượng hạt nhỏ hơn 300 tấn (hoặc 200m3) cũng được xem 
nh|  lô đủ. 

2.2. Từ mỗi lô nghiệm thu sẽ tiến hành lấy mẫu trung bình theo TCVN 1772: 1987 để 
kiểm tra các chỉ tiêu 1.2; 1.10; 1.11 và 1.14 của tiêu chuẩn này.. 

2.3. Điều kiện chấp nhận lô và các kết quả kiểm tra phù hợp với mức chất lượng nêu 
trong các chỉ tiêu kiểm tra quy định là ở điều 2.2 hoặc đảm bảo yêu cầu của hợp 
đồng với khách hàng. 

Những lô bị loại phải được tiến hành xử lý và nghiệm thu lại. 

3. Phương pháp thử 

3.1. Mẫu thử được lấy theo TCVN 1772:1987. 

3.2. Hàm lượng sunphát, sunphít tính ra SO3 được xác định theo TCVN 141: 1986. 

3.3. Các chỉ tiêu khác được xác đinh theo TCVN 1772: 1987 

4. Vận chuyển và bảo quản 

4.1. Khi xuất xưởng, cơ sở sản xuất phải cấp giấy phép chứng nhận chất lượng của mỗi 
lô cho khách hàng, trong đó ghi rõ: 

Tên cơ sở sản xuất đá soỉ; 

Tên đá sỏi; 

Số thứ tự của lô, thời gian sản xuất; 

Kết quả các chỉ tiêu chất lượng đã kiểm tra ở điều 2.2; 

Số hiệu của tiêu chuẩn này và số hiệu của tiêu chuẩn dùng để thí nghiệm đá sỏi; 

Chữ kí của trưởng KCS cơ sở sản xuất. 

4.2. Khi vận chuyển hay bảo quản ở bãi (hoặc kho chứa) đá dăm sỏi và sỏi dăm cần được 
để riêng theo từng cỡ hạt, tránh làm bẩn hoặc lẫn các tạp chất khác. 
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Sỏi - Phương pháp xác định hàm lượng các tạp chất  

trong sỏi  
Gravel - Methed for determinatien of content erganic impurity in gravel 

 

Hàm lượng tạp chất hữu cơ trong sỏi; 

Hàm lượng hạt bị đập vỡ trong sỏi dăm đập từ cuội; 

Hàm lượng silic ôxyt vô định hình trong đá dăm (sỏi); 

Chú thích: Một số phương pháp thử nhanh và đơn giản được đưa vào phụ lục của tiêu chuẩn 
này để tham khảo không coi là phương pháp trọng tài. 

Số lượng các chỉ tiêu kỹ thuật cần phải xác định cho một loại đá dăm (sỏi) được quy 
định tuỳ theo đặc điểm vật liệu và yêu cầu kỹ thuật của công việc cần dùng đến loại đá 
dăm (sỏi) đó. 

1. Quy định chung. 

1.1. Nếu trong các phương pháp thử của tiêu chuẩn này không quy định cụ thể về độ 
chính xác cân đong cần thiết thì khi cân mẫu thử và mẫu phân tích, vật liệu phải cân 
với độ chính xác đến 0,l%. 

1.2. Sấy khô vật liệu đến khối lượng không đổi được tiến hành trong tủ sấy ở nhiệt độ  l05 
– 1100C cho tới khi độ chênh lệch giữa hai lần cân không được vượt quá 0,l% khối 
lượng mẫu. Thời gian giữa hai lần cân cuối cùng không ít hơn 3 giờ. 

1.3. Kích thước các mẫu hình trụ hay hình khối phải đo bằng thước kẹp với độ chính xác 
đến 0,lmm. 

Để xác định diện tích mặt đáy (trên hoặc dưới) của mẫu hình khối, thì lấy giá trị 
trung bình chiều đài của mỗi cặp cạnh song song. Sau đó lấy tích của hai giá trị trung 
bình đó.  

Diện tích của mỗi đáy hình trụ xác định theo số trung bình của hai đường kính thẳng 
góc với nhau. 

Diện tích mặt cắt ngang của mẫu hình trụ lấy bằng giá trị trung bình của diện tích 
đáy trên và đáy dưới của mẫu hình khối lấy bằng giá trị trung bình của cạnh đáy trên 
và cạnh đáy dưới; sau đó nhân hai giá trị trung bình của hai cạnh kế tiếp nhau. 

Chiều cao của mẫu hình trụ lấy bằng giá trị trung bình của trị số đo chiều cao thành 
trụ ở các điểm trên phần t| chu vi đáy. Chiều cao của mẫu hình khối lấy bằng giá trị 
trung bình của chiều cao mẫu ở bốn cạnh đứng.  

Thể tích của các mẫu tính bằng số nhân diện tích mặt cắt ngang với chiều cao.  

1.4. Để xác định thành phần hạt đá dăm (sỏi) dùng bộ sàng tiêu chuẩn có lỗ hình tròn, 
thành bằng gỗ hoặc bằng sắt, hình vuông mỗi cạnh 300mn hay hình tròn với đường 
kính không nhỏ hơn 300mm.  

Bộ sàng tiêu chuẩn bao gỗm các sàng có đường kính lỗ sàng nh| sau:3; 5; 10; 15; 20; 
25; 40; và 70mm. 
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Bộ sàng thông dụng gồm các cỡ sàng có đường kính lỗ sàng nh| sau: 5; 10; 20; 40 và 
70mm. Để xác định kích thước các hạt trên 70mm có thể dùng 1 tấm tôn mỏng trên 
đó các lỗ tròn đường kính 70mm; l00mm; 110mm; 120mm, hoặc lớn hơn. 

1.5. Xác định giới hạn bền khi nén hoặc độ nén đập của đá dăm (sỏi) được tiến hành trên 
máy nén thuỷ lực, lực nén tối đa (Pmax) đảm bảo sau khi ép mẫu chỉ dùng tới 0,3 đền 
0,6 Pmax 

1.6. Nếu trong các phương pháp thử của tiêu chuẩn này không quy định cụ thể và mức độ 
chính xác tương đối của kết quả thử thì tính kết quả thử sẽ lấy tới số thứ hai sau dấu 
phẩy của hàng đơn vị.  

1.7. Kết quả thử được lấy bằng giá trị trung bình số học cua hai mẫu thử.  

2. Lấy mẫu thử 

2.1. Khi kiểm tra chất lượng đá dăm (sỏi) ở tại nơi khai thác thì mỗi ca phải lấy mẫu 
trung bình một lần. Mẫu trung bình lấy cho từng cỡ hạt hoặc cho từng hỗn hợp các 
cỡ hạt nếu, không phân cỡ ở mỗi dây chuyền sản xuất.  

2.2. Khi kiểm tra chất lượng đá dăm (sỏi) để ở kho (nơi sản xuất hoặc nơi tiêu thụ) thì cứ 
300 tấn (hoặc 200m3) phải lấy mẫu trung bình một lần cho từng loại cỡ hạt riêng. 

2.3. Mẫu trung bình được chọn bằng cách gộp các mẫu cục bộ đã lấy theo chỉ dẫn các 
điều 2.11; 2.3; 2.4; và 2.5 của bàn tiêu chuẩn này. Khối lượng mẫu trung bình của đá 
dăm (sỏi) dùng để thử mỗi loại chỉ tiêu phải không nhỏ hơn bốn lần khối lượng ghi ở 
bảng l. 

Bảng 1 

Khối lượng nhỏ nhất của đá dăm (sỏi) cần thiết để thử 
(kg) tuỳ theo cỡ hạt (mm) Tên chỉ tiêu cần thử 

5 đến 10 10 đến 20 20 đến 40 40 đến 70 Trên 70

1 2 3 4 5 6 

1. Xác định khối lượng riêng 0,5 1,0 2,5 2,5 2,5 

2. Xác định khối lượng thể 
tích. 

2,5 2,5 2,5 5,0 5,0 

3. Xác định khối lượng thể tích 
xốp 

6,5 15,5 30,0 60,0 60,0 

4. Xác định thành phần cỡ hạt. 5,0 5,0 15,0 30,0 30,0 

5. Xác định hàm lượng bụi sét 
bÈn 

10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 

6. Xác định hàm lượng hạt thoi 
dẹt 

0,25 1,0 5,0 15,0 15,0 

7. Xác định hàm lượng hạt 
mềm yếu và phong hoá 

0,25 1,0 5,0 15,0 - 

8. Xác định độ ẩm 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 

9. Xác định độ hút nước 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 
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10. Xác định độ nén dập trong  
xi lanh  

Đường kính 75mm 

Đường kính 150mm 

 
 

0,8 

6,0 

 
 

0,8 

6,0 

 
 

+ 

6,0 

 
 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

11. Xác định độ mài mòn 10,0 10,0 20,0 + + 

12. Xác định độ chống va đập - - 3,0 + + 

13. Xác định hàm lượng tạp chất 
hữu cơ trong sỏi 

1,0 1,0 - - - 

14. Xác định hàm lượng hạt bị 
đập vỡ trong sỏi đá dăm đập 
từ cuội 

0,25 1,0 5,0 15,0 - 

15. Xác định hàm lượng silic 
oxyt vô hình 

0,25 1,0 5,0 15,0 + 

 Chú thích: 

1. Đá dăm thuộc cỡ hạt có dấu cộng (+) trước khi đem thử phải đập vỡ nhỏ bằng cỡ hạt 
đứng trước nó trong bảng 1. Sau đó lấy khối lượng mẫu bằng khối lượng mẫu của cỡ hạt mới 
nhận được. 

2. Để tiến hành một số phép thử đá dăm (sỏi) thì khối lượng mẫu cần thiết lấy bằng tổng 
khối lượng các mẫu cần thiết cho mỗi phép thử đó. 

2.4. Lấy mẫu trung bình ở tại nơi khai thác bằng cách chọn gộp các mẫu cục bộ. Mẫu cục 
bộ được lấy bằng cách chặn ngang băng tải theo chu kỳ để lấy phần vật liệu rơi ra. 

Tuỳ theo độ đồng nhất của vật liệu, cứ nửa giờ đến một giờ lại lấy mẫu cục bộ một 
lần. 

Chú thích: 

1. Khi chiều rộng băng tải lớn hơn hay bằng 1000 mm thì chọn mẫu cục bộ bằng cách 
chặn ngang một phần băng tải cho vật liệu rơi ra. 

2. Nếu vật liệu đồng nhất thì việc lấy mẫu có thể th|a hơn. 

2.5. Lấy mẫu trung bình ở các kho (của nơi sản xuất hoặc nơi tiêu thụ) bằnh cách chọn 
gộp l0 đến 15 mẫu cục bộ cho một lô đá dăm (sỏi). 

2.5.1. Nếu kho là bãi ngoài trời thì mẫu cục bộ lấy ở các điểm khác nhau theo mặt bằng 
và chiều cao của các đồng đá (sỏi). 

2.5.2. Nếu kho là các hộc chứa thì mẫu cục bộ lấy ở lớp trên mặt và lớp dưới đáy hộc 
chứa. Lớp dưới đáy lấy bằng cách mở cửa đáy hộc chứa cho vật liệu rơi ra. 

2.6. Tuỳ theo độ lớn của hạt đá dăm (sỏi) khối lượng mẫu cục bộ lấy theo bảng2. 

Bảng 2 

 

Kích thước lớn nhất của hạt (mm) Khối lượng mẫu cục bộ (kg) 

5 

10 

20 

40 

2,5 

2,5 

5,0 

10,0 
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70 15,0 

 

Sau khi lấy mẫu, các mầu cục bộ đem gộp lại, trộn kĩ để có mẫu trung bình. Mẫu 
trung bình này cần được rút gọn trước khi đưa về phòng thí nghiệm. Khối lượng mẫu 
đưa về phòng thí nghiệm ít nhất phải bằng hai lần khối lượng ghi ở bảng l. 

Mẫu trung bình được rút gọn bằng cách chia t| hoặc dùng máng chia mẫu (hình l). 
Khi rút gọn mẫu bằng cách chia t|, thì trộn thật đều mẫu, dàn mỏng rồi xẻ hai đường 
vuông góc với nhau đi qua tâm đống vật liệu, sau đó lấy hai phần đối diện nhau làm 
thành một mẫu. Mẫu được rút gọn nh| vậy nhiều lần cho tới khi đạt được khối lượng 
yêu cầu. Khi dùng máng chia mẫu, thì đổ vật liệu chảy qua máng để chia thành hai 
phần. Mỗi phần lại đổ lại vào máng để chia mẫu. Cứ nh| vậy mẫu được rút gọn nhiều 
lần cho tới khi đạt được khối lượng yêu cầu.  

Chiều rộng khe chảy của máng chia mẫu phải lớn hơn kích thước hạt lớn nhất của đá 
dăm (sỏi) 1,5 lần.  

3. Các phương pháp thử  

3.1. Xác định khối lượng sỏi riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi). 

3.1.1. Thiết bị thử. 

Bình khối lượng riêng l00ml, nút 
có ống mao dẫn (h.2); 

Cân kỹ thuật với độ chính xác 
0,0lg;  

Cốc thuỷ tinh nhỏ để đựng mẫu; 

Cốc, chày đồng, gang hoặc bằng 
sứ; 

Bình hút ẩm đường kính 150 đến 
200; 

Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh 
nhiệt độ; 

Bếp cách cát hoặc cách thuỷ; 

Bàn chải sắt.    

 

3.1.2. Chuẩn bị mẫu thử  

Khi xác định khối lượng riêng của các nguyên khai hay đá dăm thì lấy một số viên 
đá với tổng khối lượng không nhỏ hơn l kg. Khi xác định khối 
lượng riêng của sỏi thì lấy khối lượng mẫu theo bảng 3.  

Mẫu lấy được chải sạch bụi, rồi đập thành các hạt lọt qua sàng 
5mm. Sau đó trộn đều và rút gọn mẫu đến 150g, bằng cách chia t|. 
Mẫu mới thu được tiếp tục nghiêng nhỏ bằng cối chày đồng cho 
lọt qua sàng l,25mm. Trộn đều mẫu mới nghiền và rút gọn lần thứ 
hai đến khoảng 30g. Mẫu mới thu  được tiếp tục nghiền mịn tới 
khi sờ thấy mát tay thì bỏ mẫu vào cốc thuỷ tinh, rồi cho vào tủ 
sấy. Mẫu được sắy khô đến khối lượng không đối để nguội trong 
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bình hút ẩm có axit sunfuric đặc hay tinh thể clorua canxi. Khi mẫu nguội bằng 
nhiệt độ phòng, dùng cân kĩ thuật cân lấy hai mẫu nhỏ, mỗi mẫu l0g để thử.  

Bảng 3 

 

Kích thước lớn nhất của hạt, mm Khối lượng mẫu không lớn hơn, kg 

10 

20 

40 

70 và lớn hơn 

0,5 

1,0 

2,5 

5,0 

3.1.3. Tiến hành thử 

Cân mỗi mẫu l0 gam mẫu theo 3. l.2 rồi cho vào một bình khối lượng riêng 100 ml 
đã rửa sạch và sấy khô. Đổ nước cất vào bình không quá một nửa thể tích của bình. 
Đặt các bình nằm hơi nghiêng trên bếp cách cát hoặc cách thuỷ và đun sôi trong 
15 đến 20 phút để cho bọt khí thoát hết. Sau đó nhấc bình ra, để nguội đến nhiệt 
độ phòng, tiếp tục đổ nước cất vào cho đầy hoàn toàn rồi lau khô mặt ngoài bình 
và đem cân. Cân xong đổ nước và bột đá trong bình đi. Rửa sạch bình, đổ nước cất 
khác vào cho đầy hoàn toàn, lau khô mặt ngoài bình rồi đem cân lại.  

Chú ý:  trước khi cân bình, phải kiểm tra đảm bảo cho hình đầy nước hoàn toàn. 

3.1.4. Tính kết quả  

Khối lượng riêng của vật liệu (p), tính bằng g/cm3 được tính chính xác tới 0,01 
g/cm3 theo công thức: 

  

 

 

 

Trong đó:  

m -  Khối lượng mẫu bột khô trong bình, tính bằng g; 

ml-  Khối lượng bình chứa đầy nước cất, tính bằng g; 

m2 - Khối lượng bình có mẫu và đầy nước cất, tính bằng g; 

Un-   Khối lượng riêng của nước, lắy bằng lg/cm3. 

Khối lượng riêng của đá (sỏi) lấy bằng giá trị trung bình số học của hai mẫu thử 
làm song song. Sai số giữa hai kết quả thử không được vượt quá 0,02g/cm3. Nếu 
lệch quá trị số trên, phải làm thêm mẫu thứ ba và giá trị cuối cùng sẽ lấy bằng giá 
trị trung bình số học của hai kết quả thử nào gần nhau nhất. 

3.2. Xác định khối lượng thể tích của đá nguyên khai và đá dăm (sỏi). 

3.2.1. Thiết bị thử. 

Cân kĩ thuật với độ chính xác 0,01g  

Cân thuỷ tĩnh (hình 3); 

Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ; 

Thùng hoặc xô để ngâm đá dăm (sỏi) hoặc để đun paraphin bọc quanh mẫu thử; 

21
mmm

mn

��
 

.U
U
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Bộ sàng tiêu chuẩn theo điều l.4; 

Thước kẹp theo điều l.3;  

Bàn chải sắt. 

3.2.2. Chuẩn bị mẫu thử 

Xác định khối lượng thể tích của đá nguyên khai được tiến hành trên 5 mẫu đá 
hình dáng bất kỳ có kích thước 40 đến 70mm. 

Mẫu được tẩy chải sạch bụi bằng bàn chải sắt, rồi sấy khô đến khối lượng không 
đổi. Có thể lấy các mẫu dá hình trụ hoặc hình khối để thay thế cho mẫu trên và 
cũng sấy khô đến khối lượng không đổi. Khi xác định khối lượng thể tích của đá 
dăm (sỏi) cách chuẩn bị nh| sau: 

Đối với cỡ hạt nhỏ hơn hay bằng 40mm, từ đống vật liệu cần thử lấy một mẫu 
2,5kg. Đối với cỡ hạt lớn hơn 40mm, lấy 5kg đập nhỏ dưới 40mm rồi rút gọn lấy 
2,5kg.  

Mẫu đá dăm (sỏi) đem sấy khô đến khối lượng không đổi, sàng qua sàng tương 
ứng với cỡ hạt nhỏ nhất. Phần vật liệu còn lại trên sàng này được cân lấy hai  mẫu 
mỗi mẫu 1000g để thử.  

3.2.3. Tiến hành thử 

Các mẫu đá dăm (sỏi) đã tạo (theo điều 3.2.2) được ngâm nước 2 giờ liền. Khi 
ngâm, cần giữ cho mức nước cao hơn bề mặt mẫu ít nhất 20 mm. Khi vớt mẫu ra, 
dùng vài mềm lau khô mặt ngoài rồi cân ngay mẫu trên cân kỹ thuật ngoài không 
khí. Sau đó cân ở cân thuỷ tĩnh theo trình tự thao tác; bỏ mẫu vào cốc lưới đồng, 
rồi nhúng cốc chứa  mẫu vào bình nước để cân. Trước khi dùng cân thuỷ tĩnh phải 
điều chỉnh thăng bằng cân khi có cốc lưới đồng trong nước. Nhúng cốc lưới đồng 
không có mẫu vào thùng nước; đổ nước vào thùng cho đầy tràn qua vòi, rồi đặt cốc 
có hạt chì lên đĩa để thăng bằng cân. Khi cân mẫu phải để cho nước trong bình tràn 
hết qua vòi rồi mới đọc cân.  

3.2.4. Tính kết quả  

Khối lượng thể tích (pv) tính bằng g/cm3 được tính chính xác tới 0,01g/cm3 theo 
công thức: 

 

 

 

Trong đó:  

m-   Khối lượng mẫu khô, tính bằng g 

ml- Khối lượng mẫu bão hoà nước cân ở 
ngoài không khí, tính bằng g;  

m2 - Khối lượng mẫu bão hoà nước cân trong 
nước, tính bằng g; 

Un -  Khối lượng riêng của nước, lấy bằng 
lg/cm-

3. 

Trường hợp đá nguyên khai có nhiều lỗ rỗng thông nhau có thể thay thế việc bão 
hoà nước bằng, cách bọc xung quanh mẫu một lớp paraphin dầy chừng lmm. 

21
mm

m n
v �
 

U
U
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Muốn vậy, lấy mẫu đá đã sấy khô đến khối lượng không đổi; nhúng từng mẫu vào 
paraphin đã đun chảy rồi nhấc ra ngay để nguội trong không khí, nếu ở lớp bọc 
paraphin có lớp bọt khí hoặc chỗ khuyết, thì lấy que sắt hơ nóng, trà kín chỗ đó lại.  

Mẫu bọc paraphin xong, đem cân ở cân kĩ thuật ngoài không khí. Sau đó cân ở cân 
thuỷ tĩnh (mẫu thả trong nước). 

Khối lượng thể tích (Uv) tính bằng g/cm3 theo công thức:  

 

 

 

Trong đó:  

m -  Khối lượng mẫu khô hoàn toàn, tính bằng g; 

ml -  Khối lượng mẫu đã bọc paraphin cân trong không khí, tính bằng g; 

m2 - Khối lượng mẫu đã bọc paraphin cân trong nước, tính bằng g; 

Un -  Khối lượng riêng cửa nước, lấy bằng lg/cm3; 

 Up- Khối lượng riêng của paraphm lấy bằng 0,93g/cm3 

Xác định khối lượng thể tích của đá nguyên khai, có mẫu hình trụ hoặc hình khối 
làm nh| sau: dùng thước kẹp đo mẫu để xác định thể tích của mẫu theo chỉ dẫn ở 
điều 1.3.  

Khối lượng thể tích vật liệu tính theo công thức: 

 

 

 

Trong đó:  

m -  Khối lượng mẫu khô hoàn toàn, tính bằng g; 

v -  Thể tích mẫu tính bằng cm3;  

Khối lượng thể tích của đá nguyên khai lấy bằng giá trị trung bình số học kết quả 
của 5 mẫu thử. 

Khối lượng thể tích của đá dăm (sỏi) lấy bằng giá trị trung bình số học của hai 
mẫu thử làm song song. Sai lệch giữa hai kết quả thử không được vượt quá 
0,02g/cm3. Nếu lệch quá trị số trên, phải làm thêm mẫu thứ ba và giá trị cuối cùng 
sẽ lấy bằng giá trị trung bình số học của hai kết quả thử nào gần nhau nhất. 

Chú thích: Đá dăm (sỏi) bẩn phải rửa sạch trước khi thử. 

3.3. Xác định khối lượng thể tích xốp của đá dăm (sỏi). 

3.3.1. Thiết bị thử. 

Cân thương nghiệp loại 50kg; 

Thùng đong có thể tích 2; 5; l0; 20 lít; 

Phễu chứa vật liệu (hình 4); 

Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ; 

3.3.2. Tiến hành thử 

pn
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Khối lượng thể tích xốp được xác định bằng cách cân đá dăm (sỏi) đã sấy khô đến 
khối lượng không đổi, đựng trong thùng đong đã chọn trước. Kích thước thùng 
đong chọn theo bảng 4.  

 

Bảng 4 

 

Kích thước thùng đong, mm 
Kích thước lớn nhất của hạt, mm 

Thể tích thùng 
đong, lít Đường kính Chiều cao 

Không lớn hơn10 

Không lớn hơn 20 

Không lớn hơn 40 

Lớn hơn 40 

2 

5 

10 

20 

137 

185 

234 

294 

136 

186 

233 

294 

 

Đá dăm (sỏi) sau khi đã sấy khô đến khối lượng không đổi để nguội rồi cho  vào 
phễu chứa (hình 4). Đặt thùng đong dưới cửa quay, miệng thùng cách cửa quay 
10cm theo chiều cao. Sau đó xoay cửa quay cho vật liệu rơi tự do xuống thùng 
đong: cho tới khi đầy có ngọn. Dùng thanh gỗ gạt bằng tương đối mặt thùng rồi 
đem cân. Nếu xác định khối lượng thể tích xốp ở trạng thái lèn chặt, thì sau khi đổ 
đầy vật liệu từ phễu chứa vật liệu, đặt thùng đong lên máy đầu rung và rung tới khi 
vật liệu chặt hoàn toàn. Gạt bằng tương đối mặt thùng rồi đem cân.  

3.3.3. Tính kết quả 

Khối lượng thể tích xốp (Uvx) của đá dăm (sỏi), tính bằng kg/m3 chính xác tới 
10kg/m3 được xác định theo công thức:  

 

Trong đó:  

m1 -  Khối lượng thùng đong, tính bằng kg,  

m2- Khối lượng thùng đong có mẫu vật liệu, tính 
bằng kg  

v -  Thể tích thùng đong, tính bằng m3;  

Khối lượng thể tích xốp được xác định hai lần, trong 
đó vật liệu đã làm lần trước khòng dùng để làm lại 
lần sau.  

Kết quả chính thức lấy bằng giá trị trung bình số học 
của kết quả hai lần thử.  

Chú thích: Tuỳ theo yêu cầu kiểm tra, có thể xác định 
khối lượng thể tích xốp ở trạng thái khô tự nhiên trong 
phòng.  

3.4. Xác định độ rỗng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) 

v

mm
vx

12
�

 U

                                                                             



tiêu chuẩn việt nam                                                          tcvn 1772 : 1987 
 

 

TTTCXDVN – TX  

 1 

 

Độ rỗng (Vr) của đá nguyên khai hoặc đá dăm (sỏi) được xác định bằng phần trăm 
thể tích và tính chính xác tới 0,l% theo công thức: 

 

 

 

 

Trong đó:  

U - Khối lượng riêng của đá nguyên khai hoặc đá dăm (sỏi) tính bằng g/cm3 xác 
định theo 3. l;  

Uv-  Khối lượng thể tích của đá nguyên khai hoặc đá dăm (sỏi) tính bằng g/cm3, Uv 
xác định theo 3.2.  

3.5. Xác định độ hổng giữa các hạt đá dăm (sỏi)  

Độ hổng (Vh) gia các hạt đá dăm (sỏi) được xác định bằng phần trăm theo thể tích và 
tính chính xác tới 0,l% theo công thức:  

 

 

Trong đó:  

Uv -  Khối lượng thể tích của dá dăm (sỏi), tính bằng g/cm3 xác ,định theo 3.2. 

Uvx -  Khối lượng thể tích xốp của đá dãm (sỏi), tính bằng kg/m3; 

pv xác định theo 3.3.  

Chú thích: Khi cần thiết có thể xác định  độ hồng giữa các hạt đá dăm (sỏi) ở trạng thái lèn 
chặt. 

3.6. Xác định thành phần hạt của đá dăm (sỏi); 

3.6.1. Thiết bị thử: 

- Cân kĩ thuật với độ chính xác 0,0lg; 

- Bộ sàng tiêu chuẩn theo điều l.4 và tấm tôn có các lỗ tròn đường kính 90, l00, 
110, 120mm hoặc lớn hơn; 

- Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ. 

3.6.2. Chuẩn bị mẫu. 

Đá dăm (sỏi) đem sấy khô đến khối lượng không đổi để nguội tới nhiệt độ phòng, 
rồi lấy mẫu theo bảng 5. 

Bảng 5 

 

Kích thước lớn nhất của hạt, mm Khối lượng mẫu, kg, không nhỏ hơn 

Nhỏ hơn hay bằng 10 

Nhỏ hơn hay bằng 20 

Nhỏ hơn hay bằng 40 

Nhỏ hơn hay bằng 70 

Lớn hơn 70 

5 

5 

10 

30 

50 
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3.6.3. Tiến hành thử. 

Đặt bộ sàng tiêu chuẩn chồng lên nhau theo thứ tự mặt sàng lớn ở trên. Sau đó đổ 
dần mẫu vật liệu vào sàng. Chiều dày lớp vật liệu đổ vào mỗi sàng không được quá 
kích thước của hạt lớn nhất trong sàng. Quá trình sàng được kết thúc khi nào sàng 
liên tục trong một phút mà khối lượng các hạt lọt qua mỗi sàng không vượt quá 
0,l% tổng số khối lượng các hát nằm trên sàng đó. Khi sàng phải để cho đá dăm 
nhỏ (sỏi) chuyển động tự do trên mặt lưới sàng. Không dùng tay xoa hoặc tấn vật 
liệu lọt qua sàng, các hạt lớn hơn 70mm thì nhặt từng hạt bỏ qua các lỗ của tấm 
tôn từ nhỏ đến lớn.  

Cân số liệu còn lại trên từng sàng và ký hiệu khối lượng cân được cửa mỗi sàng là: 
nhỏ hơn ml; m3; m5; ml0; m15;...m70. 

3.6.4. Tính kết quả 

Tính tổng số khối lượng (g) vật liệu đọng trên các sàng theo công thức: 

6m = m3+ m5 +m10 + … m70 

Khi có các hạt còn lại trên sàng 70mm, thì kích thước các hạt này lấy bằng kích 
thước lỗ tròn trên tấm tôn mà tất cả các hạt trên sàng 70 mm đều lọt qua nó. Sau 
đó tính lượng sót trên mỗi sàng (% ) theo công thức: 

 

 

 

Trong đó:  

mi -  Khối lượng vật liệu còn lại trên từng sàng (phần trăm lượng sót tích luỹ của 
mỗi sàng được tính bằng tổng số phần trăm lượng sót trên sàng đó và trên các 
sàng có kích thước mắt sàng lớn hơn nó). 

Đem kết quả thu được, dựng đường biểu diễn thành phần hạt (hay đường biểu diễn 
cấp phối). Kẻ hai trục tọa độ thẳng góc 
nhau. Trên trục hoành ghi kích thước lỗ 
sàng (mm) theo chiều tăng dần; trên trục 
tung ghi phần trăm lượng sót tích luỹ của 
mỗi sàng. Nối các điểm vừa thu được, ta 
có đường biểu diễn thành phần dạng nh| 
hình 5. Riêng lượng hạt nhỏ hơn 3mm 
không dựng vào biểu đồ. 

Theo trục tung kẻ đường thẳng song song 
với trục hoành ở các giá trị 10% và 90%. 
Tại giao điềm giữa đường 10% với đường 
biểu diễn thành phần hạt, dóng xuống trục 
hoành sẽ có kích thước lớn nhất của hạt 
(Dmax). Giao điểm giữa đường 90% với 
đường biểu diễn thành phần hạt sẽ cho ta 
kích thước nhỏ nhất của hạt (Dmin) 

Hai giá trị Dmax và Dmin lấy theo kích thước  

100.
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mắt sàng gần nhất của bộ sàng tiêu chuẩn. Lượng mất khi sàng không được quá l% 
khối lượng toàn bộ mẫu. 

Chú thích: 

1. Có thể dùng bộ sàng thông dụng theo điều 1.4 để xác định thành phần của đá dăm 
(sỏi). Khi đó Dmax và Dmin sẽ lấy tròn theo kích thước lỗ của bộ sàng này. 

2. Đá dăm (sỏi) bẩn, có nhiều đất cát bám quanh thì phải rửa sạch trước khi thử. 

3.7. Xác định hàm lượng bụi, bùng và sét trong đá dăm sỏi. 

3.7.1. Thiết bị thử  

Cân kĩ thuật với độ chính xác 0,01g; 

Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ;  

Thùng rửa (hình 6);  

3.7.2. Chuẩn bị mẫu  

Đá dăm (sỏi) sấy khô đến khối lượng không đổi, rồi cân máu theo bảng 6.  

Bảng 6 

 

Kích thước lớn nhất của hạt, mm Khối lượng mẫu, kg, không nhỏ hơn 

Nhỏ hơn hay bằng 40 

Lớn hơn                40 

5 

10 

 

3.7.3. Tiến hành thử.  

Để mẫu thử vào thùng rửa, nút kín hai ống và cho nước ngập trên mẫu và để yên 
15 đến 20 phút cho bụi bẩn và đất cát rữa ra. Sau dó đổ 
ngập nước trên mẫu khoảng 200mm.  

Dùng que gỗ khuấy đều cho bụi, bùn bẩn rã ra. Để yên 
trong 2 phút, rồi xả nước qua hai ống xả. Khi phải để lại 
lượng nước trong thùng ngập trên vật liệu ít nhất 30mm. 
Sau đó nút kín hai ống xả và cho nước vào để rửa lại. Công 
việc tiến hành đến khi nào rửa thấy trong thì thôi. 

Rửa xong, toàn bộ mẫu trong thùng được sấy khô đến khối 
lượng không đổi (chú ý không làm mất các hạt cát nhỏ có 
lẫn trong mẫu) rồi cân lại. 

3.7.4. Tính kết quả.  

Hàm lượng bụi bùn và sét (B) tính bằng phần trăm theo 
khối lượng, chính xác tới 0,l% theo công thức:  

 

 

 

Trong đó: 

m - Khối lượng mẫu khô trước khi rửa, tính bằng g; 

ml -Khối lượng mẫu khô sau khi rửa, tính bằng g; 
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Hàm lượng bụi, bẩn, sét của đá dăm (sỏi) lấy bằng giá trị trung bình số học của kết 
quả hai lần thử. 

Chú thích: Mẫu vật có kích thước hạt trên 40mm có thể xẻ đôi rửa  làm hai lần. 

3.8. Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong đá dăm (sỏi). 

3.8.1. Thiết bị thử 

Cân thương nghiệp  

Thước kẹp cải tiến (hình 7)  

Bộ sàng tiêu chuẩn theo điều l.4; 

3.8.2. Chuẩn bị mẫu: 

Dùng bộ sàng tiêu chuẩn để sàng đá dăm (sỏi) đã sắy khô thành từng cỡ hạt, tuỳ 
theo cỡ hạt khối lượng mẫu được lấy theo bảng 7. 

 

Bảng 7 

 

Cỡ hạt, mm Khối lượng mẫu, kg, không nhỏ hơn 

5-10 

10-20 

20-40 

40-70 

Lớn hơn 70 

0,25 

1,00 

5,00 

15,00 

35,00 

 

3.8.3. Tiến hành thử 

Hàm lượng hạt thoi dẹt của đá dăm (sỏi) được xác định riêng cho từng cỡ hạt. Nếu 
cỡ hạt nào trong vật liệu chỉ chiếm dưới 5% khối lượng, thì hàm lượng thoi dẹt của 
cỡ hạt đó không cần phải xác định.  

Đầu tiên nhìn mắt, chọn ra những hạt thấy rõ ràng chiều dầy hoặc chiều ngang của 
nó nhỏ hơn hoặc bằng l/3 chiều dài. Khi có nghi ngờ thì dùng thước kẹp (hình 7) 
để xác định chính xác bằng cách đặt chiều dài hòn đá vào thước kẹp để xác định 
khoảng cách L; sau đó cố định thước ở khoảng cách 
đó và cho chiều dày hoặc chiều ngang của hòn đá lọt 
qua khe d. Hạt nào lọt qua khe d thì hạt đó là hạt thoi 
dẹt. Phân loại xong đem cân các hạt thoi dẹt, rồi cân 
các hạt còn lại.  

3.8.4. Tính kết quả 

 

Hàm lượng hạt thoi dẹt (Tđ) trong đá dăm (sỏi)  

được tính bằng phần trăm theo khối lượng, chính xác 
tới 1% theo công thức:  

100
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Trong đó:  

ml -  Khối lượng các hạt thoi dẹt, tính bằng g; 

m2 - Khối lượng các hạt còn lại, tính bằng g;  

Hàm lượng hạt thoi dẹt của mẫu lấy bằng trung bình cộng theo quyển của các kết 
quả đã xác định cho từng cỡ hạt.  

Chú thích: Cách tính trung bình cộng theo quyền quy định ở p + mục 5 của phụ lục tiêu 
chuẩn.  

3.9. Xác định hàm lượng hạt mềm yếu và phong hoá trong đá dăm (sỏi). 

3.9.1. Thiết bị thử.  

Cân kĩ thuật với độ chính xác 0,0lg  

Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ; 

Bộ sàng tiêu chuẩn theo điều l.4;  

Kim sắt và kim nhôm 

Búa con;  

3.9.2. Chuẩn bị mẫu. 

Đá dăm (sỏi) đã sấy khô đến khối lượng không đổi được sàng thành từng cỡ hạt 
riêng rồi lấy mẫu theo bảng 8.  

Bảng 8 

 

Cỡ hạt (mm) Khối lượng mẫu (kg) 

5 đến 10 

10 đến 20 

20 đến 40 

40 đến 70 

Lớn hơn 70 

0,25 

1,00 

5,00 

15,00 

35,00 

 

3.9.3. Tiến hành thử.  

Hạt mềm yếu và phong hoá thuộc TCVN 1771: 1987 được lựa chọn và loại ra theo 
các dấu hiệu sau đây: 

Các hạt mềm yếu, phong hoá, thường dễ gẫy hay bóp nát bằng tay. Dễ vỡ khi đập 
nhẹ bằng búa con, khi dùng kim sắt cạo lên mặt các hạt đá dăm (sỏi) loại phun 
xuất hoặc biến chất, hoặc dùng kim nhôm cạo lên mặt các hạt đá dăm (sỏi) loại 
trầm tích, thì trên mặt các hạt mềm yếu hoặc phong hoá, sẽ có vết để lại. 

Các hạt đá dăm mềm yếu gốc trầm tích, thường có hình mòn nhẵn, không có góc 
cạnh. 

Chọn xong đem cân các hạt mềm yếu và phong hoá.  

3.9.4. Tính kết quả.  

Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hoá (Mg) được xác định bằng phần trăm khối 
lượng tính chính xác tới 0,0l% theo công thức: 
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Trong đó: 

ml -  Khối lượng các hạt mềm yếu và phong hoá, tính bằng g; 

m -  Khối lượng mẫu khô, tính bằng g; 

Kết quả cuối cùng là trung bình số học của hai lần thử 

Chú thích: 

1. Để tăng thêm độ chính xác khi thử, có thể dùng các thiết bị cơ khí để lựa chọn các hạt 
mềm yếu và phong hoá theo giới hạn bền khi nén nêu trong TCVN 1771: 1987. 

2. Nếu đá dăm (sỏi) là hỗn hợp của nhiều cỡ hạt thì sàng chúng ra thành tửng cỡ hạt để 
thử riêng. Kết quả chung cho cả mẫu lấy bằng trung bình cộng theo quyền của các 
loại cỡ hạt. 

3.10. Xác định độ ẩm của đá dăm (sỏi). 

3.10.1. Thiết bị thử. 

Cân kĩ thuật với độ chính xác 0,0lg; 

Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ. 

3.10.2. Chuẩn bị mẫu 

Mẫu thử lấy theo bảng 9 

Bảng 9 

 

Kích thước lớn nhất của hạt,mm Khối lượng mẫu,kg,không nhỏ hơn 

Không lớn hơn 10 

Không lớn hơn 20 

Không lớn hơn 40 

Không lớn hơn 70 

Lớn hơn 70 

1,0 

1,0 

2,5 

5,0 

10,0 

 

3.10.3. Tiến hành thử:  

Mẫu lấy ra phải cân ngay, rồi đem sấy đến khối lượng không đổi. Sau đó cân lại. 

3.10.4. Tính kết quả.  

Độ ẩm (W) của đá dăm (sỏi) được tính bằng phần trăm khối lượng, chính xác tới 
0,1% theo công thức: 

    
100

0

01 .
m

mm
W

�
 

 
Trong đó:  

ml -  Khối lượng mẫu tự nhiên, tính bằng g;  

m0 - Khối lượng mẫu sau khi sấy khô, tính bằng g  

Độ ẩm lấy bằng trung bình số học của kết quả hai mẫu thử. 

100.1

m

m
M g  
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3.11. Xác định độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)  

3.11.1. Thiết bị thử.  

Cân kĩ thuật với độ chính xác 0,0lg;  

Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ;  

Thùng để ngâm mẫu;  

Bàn chải sắt.  

3.11.2. Chuẩn bị mẫu.  

Đối với đá nguyên khai lấy 5 viên đá 40 - 70mm (hoặc 5 viên mẫu hình khối hoặc 
hình trụ) mẫu được tẩy sạch bằng bàn chải sắt sau đó sấy khô đến nhiệt độ không 
đổi rồi cân.  

Đối với đá dăm (sỏi) thì đem rửa sạch sấy khô đến khối lượng không đổi, rồi cân 
mẫu theo bảng 9. 

3.11.3. Tiến hành thử  

Đổ mẫu vào thùng ngâm, cho nước ngập trên mẫu ít nhất là 20mm ngâm liên tục 
48 giờ. Sau đó vớt mẫu ra, lau ráo mặt ngoài bằng khăn khô rồi cân ngay (chú ý 
cân cả phần nước chảy từ các lỗ rỗng của vật liệu ra khay). 

3.11.4. Tính kết quả.  

Độ hút nước (WH) tính bằng phần trăm khối lượng, chính xác tới 0,l%, theo công 
thức: 

 

 

 

Trong đó:  

ml -  Khối lượng mẫu bão hoà nước, tính bằng g;  

m -  Khối lượng mẫu khô, tính bằng g;  

Độ hút nước lấy bằng trung bình số học của kết quả thử 5 viên đá nguyên khai 
hoặc kết quả thử hai mẫu đá dăm (sỏi). 

3.12. Xác định giới hạn bền khi nén của đá nguyên  

3.12.1. Thiết bị thử  

Máy ép thuỷ lực theo điều l.5;  

Máy khoan và máy c|a đá; 

Máy mài nước; 

Thước kẹp; 

Thùng hoặc chậu để ngâm mẫu. 

3.12.2. Chuẩn bị mẫu 

Từ các hòn đá gốc, dùng máy khoan hoặc máy ca để lấy ra 5 mẫu hình trụ, có 
đường kính và chiều cao từ 40 đến 50mm, hoặc hình khối có cạnh từ 40 đến 
50mm. Hai mặt mẫu đặt lực ép phải mài nhẵn bằng máy mài và phải luôn song 
song nhau. 

100.1

m

mm
W

�
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Nếu đá có nhiều lớp thì phải tạo mẫu sao cho hướng đặt lực ép thẳng góc với thớ 
đá. 

Cũng có thể dùng các mẫu đá khoan bằng các mũi khoan khi thăm dò địa chất có 
đường kính 40 đến 110mm và chiều cao bằng đường kính. Các mẫu này không ®|-
ược có chỗ sứt mẻ và hai mặt đáy phải được gia công nhẵn. 

3.12.3. Tiến hành thử.  

Dùng thước kẹp để đo chính xác kích thước mẫu theo điều l.3, sau đó ngâm mẫu 
bão hoà theo điều 3.11.3. Sau khi ngâm, vớt mẫu ra lau ráo mặt ngoài rồi ép trên 
máy thuỷ lực. Lực ép tăng, dầm với tốc độ từ 3 đến 5. l05N/m2 trong một phút, cho 
tới khi mẫu bị phá huỷ. 

3.12.4. Tính kết quả.  

Giới hạn bền khi nén (VN) của đá nguyên khối tính bằng N/m2, chính xác tới 
10N/m2 , theo công thức: 

 

 

 

 

Trong đó: 

P -  Tải trọng phá hoại của mẫu ép trên máy ép, tính băng N; 

F -  Diện tích mặt cắt ngang của mẫu, tính bằng m2; 

Giới hạn bền khi nén lấy bằng giá trị trung bình số học của kết quả 5 mẫu thử 
trong đó ghi rõ cả giới hạn cao nhất và thấp nhất trong các mẫu. 

3.13. Xác định độ nén đập của đá dăm (sỏi) trong xi lanh. 

3.13.1. Thiết bị thử 

Máy ép thuỷ lực có sức nén (Pmax) 50 tấn;  

Xi lanh bằng thép có đáy rời, đường kính 75 và 150mm chỉ ra ở hình 8 và bảng 10 

           Bảng 10 

 

D d d1 L L1 

87 

170 

75 

150 

73 

148 

75 

150 

70 

120 

 

Cân; 

Bộ sàng tiêu chuẩn theo điều l.4;  

Sàng 2,5mm và l,25mm  

Tủ sấy;  

Thùng ngâm mẫu.  

3.13.2. Chuẩn bị mẫu.  

F

P
N  V
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Đá dăm sỏi các loại 5 – l0; l0 - 20; hoặc 20 - 40mm đem sàng qua sàng tương ứng 
với cỡ hạt lớn nhất và nhỏ nhất của từng loại đá dăm (sỏi). Sau đó mỗi loại đều lấy 
mẫu nằm trên sàng nhỏ. Nếu dùng xi lanh đường kính trong 75mm thì lấy mẫu 
mẫu không ít hơn 0,5kg. Nếu dùng xi lanh đường kính trong 150mm, thì lấy mẫu 
không ít hơn 4kg.  

Nếu đá dăm (sỏi) là loại hỗn hợp của nhiều cỡ hạt thì phải sàng ra thành từng loại 
cỡ hạt để thử riêng.  

Nếu cỡ hạt lớn hơn 40mm thì đập thành hạt l0 - 20, hoặc 20 - 40mm để thử. 

Khi hai cỡ hạt 20 - 40 và 40 - 70mm có thành phần thạch học nh| nhau thì kết quả 
thử cỡ hạt trước có thể dùng làm kết quả cho cỡ hạt sau.  

Xác định độ nén đập trong xi lanh, được tiến hành cả cho mẫu ở trong trạng thái 
khô hoặc trạng thái bão hoà nước.  

Mẫu thử ở trạng thái khô, thì sấy khô đến khối lượng không đổi, còn mẫu boã hoà 
nước thì ngâm trong nước hai giờ. Sau khi ngâm, lấy mẫu ra lau các mặt ngoài rồi 
thử ngay.  

3.13.3. Tiến hành thử. 

Khi xác định mác đá dăm (sỏi) theo độ nén dập, thì phải dùng xi lanh có đường 
kính 150mm. Khi kiểm tra chất lượng đá dăm (sỏi) ở cỡ hạt 5 – l0 và l0 –20mm thì 
có thể dùng xi lanh đường kính 75mm.  

Khi dùng xi lanh đường kính 75mm thì cân 400g mẫu đã chuẩn bị ở trên. Còn khi 
dùng xi lanh đường kính 150mm thì lấy mẫu 3kg.  

Mẫu đá dăm (sỏi) đố vào xi lanh ở độ cao 50mm. Sau đó dàn phẳng, đặt pitông sắt 
vào và đưa xi lanh lên máy ép.  

Máy ép tang lực nén với tốc độ từ l00 đến 200N trong một giây. Nếu dùng xi lanh 
đường kính 75mm thì dừng tải trọng ở 5 tấn. Còn xi lanh đường kính 150mm thì 
dừng tải trọng ở 20 tấn.  

Mẫu nén xong đem sàng bỏ các hạt lọt qua sàng tương ứng với cỡ hạt chọn trong 
bảng 11.  

 

Bảng 11 

 

Cỡ hạt Kích thước mắt sàng 

5 - 10 

10 - 20 

20 - 40 

1,25 

2,50 

5,00 

 

Đối với mẫu thử ở trạng thái bão hoà nước, thì sau khi sàng phải rửa phần mẫu còn 
lại trên sàng để loại hết các bột dính đi; sau đó lại lau các mẫu bằng khăn khô rồi 
mới cân. Mẫu thử ở trạng thái khô, thì sau khi sàng, đem cân ngay số hạt còn lại 
trên sàng.  

3.13.4. Tính kết quả. 
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Độ nén dập (Nd) của đá dăm (sỏi) được tính bằng phần trăm khối lượng, chính xác 
tới 1% theo công thức: 

 

 

 

 

Trong đó:  

ml -  Khối lượng mẫu bỏ vào xi lanh, tính bằng g; 

m2 - Khối lượng mẫu còn lại trên sàng sau khi sàng, tính bằng g, 

Giá trị Nd của đá dăm (sỏi) một cỡ hạt lấy bằng trung bình số học của hai kết quả 
thử song song. Nếu đá dăm (sỏi) là hỗn hợp của nhiều cỡ hạt thì giá trị Nd chung 
cho cả mẫu, lấy bằng trung bình cộng theo quyền của các kết quả thu được khi thử 
từng cỡ hạt.  

Chú thích: Cách tính trung bình cộng theo quyền được quy định ở mục của phụ lục tiêu 
chuẩn. 

3.14. Xác định hệ số hoá mềm của đá nguyên khai 

Làm theo điều 3.12 để có giới hạn bền khi nén của đá nguyên khai ở trạng thái bão 
hoà nước. Làm nh| điều 3.12, nh|ng ép 5 viên mẫu sấy khô đến khối lượng không 
đổi để có giới hạn bền khi nén ở trạng thái khô: 

Sau đó tính hệ số hoá mềm (KM) theo công thức: 

 

 

 

Trong đó: 

VN -  Giới hạn bền khi nén của đá ở trạng thái bão hoà nước tính bằng N/m2; 

V’N -  Giới hạn bền khi nén cửa đá ở trạng thái khô tính bằng N/m2. 

Hệ số hoá mềm được tính chính xác tới 0,0l.  

3.15. Xác định hệ số hoá mềm của đá dăm (sỏi) làm theo điều 3.13 cho hai trạng thái của 
đá dăm (sỏi) bão hoà nước và khô hoàn toàn.  

Hệ số hoá mềm (KM) của đá dăm (sỏi) tính theo công thức: 

 

 

 

Trong đó:  

Nd -  Độ nén dập của đá dăm (sỏi) ở trạng thái khô hoàn toàn, tính bằng phần trăm;  

N’d -  Độ nén dập của đá dăm (sỏi) ở trạng thái bão hoà nước tính bằng phần trăm 

Hệ số hóa mềm KM của đá dăm (sỏi) được tính chính xác tới 0,01. 

Chú thích: Khi chuẩn bị mẫu phải đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng vật liệu giữa mẫu 
khô và mẫu bão hoà nước.  

1

21

m

mm
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3.16. Xác định độ mài mòn của đá dăm (sỏi). 

3.16.1. Thiết bị thử. 

Máy mài tang quay (hình 9) 

Cân thương nghiệp; 

Bộ sàng tiêu chuẩn theo điều l.4, 

Sàng 125 mm 

3.16.2. Chuẩn bị mẫu thử.  

Đá dăm (sỏi) đã phân thành các cỡ hạt 5 – l0; l0 - 20 và 20 - 40mm ở trạng thái ẩm 
tự nhiên, đem sàng qua hai sàng tương ứng với kích thước hạt lớn nhất và hạt nhỏ 
nhất. Sau đó lấy mẫu ở trên các sàng cỡ hạt nhỏ nhất. Nếu đá (sỏi) có kích thước 
hạt lớn nhất, nhỏ hơn hoặc bằng 20 mm thì lấy khối lượng mẫu bằng 5kg.  

Nếu cỡ hạt là 20 - 40mm thì mẫu lấy 10kg.  

Nếu đá dăm (sỏi) ch|a phân cỡ, đang là hỗn hợp của nhiều cỡ hạt, thì phải sàng 
qua sàng để phân ra các cỡ hạt trên, rồi tiến hành xác định độ mài mòn riêng cho 
từng cỡ hạt.  

Đá dăm (sỏi) lớn hơn 40mm thì đập ra cho nhỏ hơn 40mm rồi lấy khối lượng mẫu 
theo cỡ 20 - 40mm.  

Nếu hai cỡ hạt 20 - 40mm và 40 - 70mm có thành phần thạch học đồng nhất, thì 
kết quả xác định độ mải mòn của cỡ hạt 20 - 40mm có thể dùng làm kết quả cho 
loại cỡ hạt 40 - 70mm.  

Đá dăm (sỏi) đem thử phải đảm bảo có hàm lượng bụi, bùn sét (xác định theo điều 
3.7) không quá l% theo khối lượng. Trường hợp bẩn hơn thì phải rửa và sấy khô 
trước khi thử.  

3.16.3. Tiến hành thử. 

Mẫu đá dăm (sỏi) chuẩn bị xong, đem đổ vào máy tang quay (hình 9) cùng với bi 
gang và bi sắt. Bi có đường kính khoảng 48mm và khối lượng mỗi viên là 405 - 
450 gam. Sau đó, cài chặt nắp thùng quay và cho máy chạy với tốc độ quay 30 – 
33 vòng phút.  

Số lượng bi gang hoặc bi sắt và tổng số vòng qay cho mỗi lần thử đá dăm (sỏi) lấy 
theo bảng 12. 

Máy quay xong, thì lấy vật liệu ra và trước hết sàng qua sàng 5mm. Sau đó sàng lại 
phần dưới sàng 5mm qua sàng l,25mm, phần mẫu còn lại trên hai sàng đem nhập 
lại, rồi cân.  

Bảng 12 

Kích thước cỡ hạt đá dăm 
(sỏi) (mm) 

Số lượng bi sắt hoặc bi gang 
cần để thử mẫu (viên) 

Số vòng quay của tang quay 
cho mỗi lần thử (vòng) 

5-10 

5-15 

10-20 

20-40 

8 

9 

11 

12 

500 

500 

500 

1000 
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3.16.4. Tính kết quả 

Độ mài mòn (Mm) của đá dăm (sỏi) tính theo phần trăm khối lượng, chính xác tới 
0,l% theo công thức: 

 

 

Trong đó: 

m -  Khối lượng mẫu ban đầu, tính bằng g; 

ml -  Khối lượng mẫu trên sàng 5mm và l,25mm sau khi mài trên máy, tính 
bằng g; 

Tiến hành thử hai lần, mỗi lần lấy một tổ mẫu khác nhau. Kết quả chung lấy bằng 
trung bình số học của hai lần thử. 

Khi thử đá dăm (sỏi) là hon hợp của hai hay nhiều cỡ hạt, thì kết quả chung sẽ lấy 
bằng trung bình cộng theo quyền của các kết quả thu được khi thử từng cỡ hạt. 

Chú thích: Cách tính trung bình cộng theo quyền quy định ở mục 5 của phụ lục tiêu 
chuẩn. 

3.17. Xác định độ chống va đập của đá dăm (sỏi). 

3.17.1. Thiết bị thử.  

Máy búa 3M (hình l0);  

Cân thương nghiệp; 

Các sàng 8; 5; 20 (25); 40mm và các sàng 0,5mm và lmm;  

3.17.2. Chuẩn bị mẫu  

Xác định độ chống va đập của đá dăm (sỏi) chỉ làm cho cỡ 
hạt 20 (25) - 40mm. Cỡ hạt lớn hơn thì đập ra để có cỡ hạt 
nêu trên.  

Đá dăm (sỏi) không được chứa hàm lượng bụi, bùn, sét trên 
l% theo khối lượng. 

Nếu bẩn quá thì phải rửa và sấy khô trước khi thử.  

Đá dăm (sỏi) cỡ hạt 20 (25) - 40mm láy khoảng 3kg ở trạng 
thái ẩm tự nhiên rồi sàng qua sàng 40mm và 20 (25)mm  

Lấy hai mẫu vật liệu trên sàng 20 (25)mm.  

Khối lượng mỗi mẫu, tính bằng g, được xác định theo công thức: 

     m = 500.Uvx 

Trong đó: 

pvx- Khối lượng thể tích xốp của đá thử tính bằng g/cm3 

500 - Thể tích bát chứa mẫu của máy, tính bằng cm3. 

3.17.3. Tiến hành thử 

Cho từng mẫu vật liệu đã chuẩn bị vào bát chứa mẫu 500cm3 của máy. Dàn đều 
mẫu trong bát để bảo đảm chiều dày mẫu ở mọi chỗ trong bát nh| nhau Tao cho 
mẫu nằm phẳng mặt trong bát. 

Cho búa 5kg của máy rơi tự do nện xuống mẫu từ độ cao 50cm.  

100.
1

m

mm
M m

�
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Máy phải đặt hoàn toàn thẳng đứng. Độ mòn răng búa không được quá lmm. Sau 
một búa lại dùng tay quay, xoay bát mẫu đi 450 (theo chiều chỉ dẫn ở máy).  

Sau 40 búa, lấy mẫu ra, sàng qua sàng 5; 3; l và 0,5mm.  

Cân phần vật liệu còn lại trên các sàng, rồi tính lượng sót tích luỹ trên các sàng. 

3.17.4. Tính kết quả  

Chỉ số độ chống va đập (Vd) tính theo công thức:  

Trong đó:  

A - Chỉ số độ lớn của hạt mẫu vật liệu sau khi thử A tính theo công thức: 

 

Trong đó:  

m5; m3; ml; m0,5 - Lượng sót tích luỹ trên các sàng có kích thước lỗ 5,3,1 và 
0,5mm, tính bằng g; 

m - Khối lượng mẫu ban đầu, tính bằng g;  

Độ chống va đập của đá dăm (sỏi) láy bằng trung bình số học của hai giá trị làm 
trên hai mẫu thử.  

Chú thích: Lượng sót tích luỹ trên các sàng, xem điều 3.6. 

3.18. Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ trong sỏi. 

Hàm lượng tạp chất hữu cơ trong sỏi được xác định bằng phương pháp so mầu. 

3.18.1. Thiết bị thử  

Cân kỹ thuật;  

Sàng có kích thước lỗ 20mm;  

ống đong bằng thuỷ tinh 250ml,  

3.18.2. Chuẩn bị mẫu  

Chỉ tiến hành thử cho sỏi có cỡ hạt lớn nhất là 20mm. Lấy khoảng lkg sỏi ẩm tự 
nhiên, sàng qua sàng 20mm và chỉ lấy mẫu ở dưới sàng.  

3.18.3. Tiến hành thử.  

Đổ mẫu vào ống đong 250ml đầy đến mức 130ml sau đó đổ dung dịch NaOH 3% 
vào ống đong có sỏi cho đến mức 200ml. Lắc đảo đều sỏi trong ống đong và để 
yên 24 giờ. Sau đó so sánh mầu của dung dịch ở trên sỏi và mầu của dung dịch 
chuẩn.  

Nếu mầu của dung dịch ở trên sỏi sáng hơn mầu của dung dịch chuẩn rõ rệt, thì sỏi 
đó dùng vào bê tông sẽ không có hại (về mặt tạp chất hữu cơ). 

Nếu mầu dung dịch trên sỏi sẫm hơn mầu của dung dịch chuẩn rõ rệt, thì việc 
dùng sỏi đó vào bê tông cần nghiên cứu trực tiếp trong bê tông.  

A
Vd �

 
4

25

m

mmmm
A

50135 ,
���
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Nếu mầu của dung dịch trên sỏi sáng hơn mầu của dung dịch chuẩn không rõ rệt, 
thì đặt ống đong có sỏi vào bếp cách nước và đun ở nhiệt độ 60 đến 700C trong 2 
đến 3 giờ. Sau đó so lại với mẫu chuẩn để kết luận. 

Dung dịch mẫu chuẩn được tạo nh| sau: 

Pha dung dịch tananh 2% với dung môi là dung dịch rượu etylic 1%, lấy 2,5ml 
dung dịch mới nhận được đổ vào ống đong thuỷ tinh (hoặc lọ thuỷ tinh trong suốt); 
tiếp vào ống đong (hoặc lọ thuỷ tinh) đó 97,5ml dung dịch NaOH 3%. 

Dung dịch nhận được sau cùng này là dung dịch mầu chuẩn. Lắc đều, để yên sau 
24 giờ, rồi đem dùng ngay. 

Thử lần nào, tạo dung dịch mầu chuẩn lần ấy. 

3.19. Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ trong sỏi dăm đập từ cuội. 

3.19.1. Thiết bị thử 

Cân thương nghiệp; 

Kính lúp; 

3.19.2. Chuẩn bị mẫu. 

Mẫu sỏi dăm đập từ cuội được lấy theo bảng 13. 

Bảng 13 

Cỡ hạt lớn nhất của sỏi dăm dập từ sỏi 
cuội, mm 

Khối lượng mẫu, kg 

10 

20 

40 

70 

0,25 

1,00 

5,00 

15,00 

 

Mẫu ở trạng thái khô tự nhiên, đem sàng qua sàng tương ứng với Dmin và Dmax chỉ 
cân phần vật liệu nằm trên sàng Dmin 

3.19.3. Tiến hành thử 

Nhìn mắt (và khi cần thì dùng kính lúp) chọn ra các hạt có bề mặt vỡ lớn hơn 
khoảng một nửa tổng số diện tích bề mặt hạt đó. Các hạt này được coi là hạt bị đập 
vỡ. Cân các hạt chọn được. 

3.19.4. Tính kết quả 

Hàm lượng hạt bị đập vỡ (Dv) tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức: 

 

 

 

Trong đó: 

m -  Khối lượng mẫu thử, tính bằng g; 

ml -  Khối lượng các hạt bị đập vỡ, tính bằng g;  

Kết quả tính chính xác tới l%. 

100.1

m

m
Dv  
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3.20. Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình tác dụng với kiềm xi măng của đá dăm và 
sỏi bằng phương pháp hoá học.  

3.20.1. Thiết bị thử và thuốc thử:  

Sàng tiêu chuẩn kích thước mắt sàng 5; 0,3; 0,14mm; 

Cân kĩ thuật;  

Lò nung với nhiệt độ đốt nóng tới 11000C;  

Bình kim loại làm bằng thép 
không rỉ (hình 11); 

Tủ sấy có bộ phận điều 
chỉnh nhiệt độ; 

Bếp cách thuỷ; 

Bình thuỷ tinh 20ml;  

Chén sứ hoặc chén bạch 
kim;  

Giấy lọc không tro băng 
trắng;  

Nước cất; 

Dung dịch NaOH, lM;  

HCl đặc (khối lượng riêng 1,19g/cm3)  

Hỗn hợp dung dịch AgNO3 (trong l00ml dung dịch có lg AgNO3 và 5ml HNO3) 

3.20.2. Chuẩn bị mẫu.  

Đá nguyên khai hoặc đá dăm (sỏi) được lấy mẫu với khối lượng theo bảng 14 

Bảng 14 

 

Cỡ hạt lớn nhất cuả cốt liệu (mm) Khối lượng mẫu (kg) 

10 

20 

40 

70 

Đá nguyên khai 

0,25 

1,00 

5,00 

15,00 

1kg/1 loại khoáng thể 

 

Mẫu được loại sạch tạp bẩn và đập nhỏ thành các hạt lọt qua sàng 5mm, sau đó 
trộn đều và rút gọn đến 250g, bằng cách chia t| hoặc bằng máng chia mẫu.  

Mẫu mới tạo được tiếp tục được đập nhỏ để lấy l00g cỡ hạt 0,14 - 0,3mm. Mẫu 
này được đặt trên sàng 0,14mm rửa sạch bằng tia nước rồi sấy khô đến khối lượng  
không đổi. Từ đó lấy ra mẫu nhỏ, mỗi mẫu 25g để thử. 

3.20.3. Tiến hành thử.  

Cho mỗi mẫu thử 25g vào một bình kim loại bằng thép không rỉ và đổ vào mỗi 
bình 25ml dung dịch NaOH lM. Xoay tròn bình vài lần để bọt khí thoát ra, xong 
đậy nắp vào đặt bình vào tủ sấy có nhiệt độ 80 r 20C. Sau 24 giờ, nhấc bình ra làm 
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nguội trong 15 phút bằng nước lạnh tới nhiệt độ phòng. Tiếp đó đem bình lọc qua 
giấy lọc vào một ống nghiệm khô. Đầu tiên không lắc bình cho dung dịch chảy từ 
từ theo đũa thuỷ tinh vào phễu đến hết, sau đó gắp các chất không hoà tan ra bỏ 
lên giấy lọc. Quá trình lọc được kết thúc khi dung dịch chảy qua giấy lọc không 
quá l giọt trong thời gian l0 giây (chú ý không rửa cặn trên giấy lọc). 

Để tăng nhanh tốc độ lọc có thể dùng bình tam giác có gắn bơm tạo chân không 
bằng tia nước ( hình 12). 

 
Lắc đều ống nghiệm thu chất lọc để tạo dung dịch đồng nhất; dùng pipet lấy l0ml 
dung dịch nước cho vào bình thuỷ tinh 20ml, đồ nước cất vào đến 200ml rồi lắc 
đều. 

Để xác định lượng ôxyt silic hoà tan, lấy l00ml dung dịch mới chế được cho vào 
chén sứ, đổ tiếp vào 5 – l0ml axit clohydric đặc rồi cô cạn trên bếp cách thuỷ. 

Cô xong làm ẩm cặn trong chén bằng 5ml axit clohydric trong 5 – l0 phút rồi đổ 
l00ml nước cất nóng vào chén, dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều, giữ tiếp l0 phút trên 
bếp cách thuỷ rồi đem lọc. 

Rửa cặn trên giấy lọc bằng nước nóng cho hết axit clohydric (để nhận biết, nhỏ l - 
2 giọt dung dịch hỗn hợp AgNO3 + HNO3 vào ít nước rửa qua giấy lọc. Nếu nước 
vẫn trong là được). Đặt giấy lọc cùng cặn trên nó vào chén sứ cô cạn trên bếp cách 
thuỷ rồi đặt vào tủ sấy có nhiệt độ 1100C trong 30 phút. Sau đó làm ẩm  lại cặn 
trong chén bằng 5ml axit clohyaric đặc, pha thêm nước rồi đem lọc. Rửa cặn trên 
giấy lọc bằng nước nóng lần nữa cho hết axit clohydric (cách nhận biết nh| nêu 
trên). 

Giấy lọc cùng với cặn nung trong chén bạch kim đã biết trước khối lượng, ở nhiệt 
độ 1000 – l1000C trong l0 phút, rồi đem cân. Khối lượng cặn, trong chén (m) 
tương ứng là lượng ôxyt silic hoà tan trong l00ml dung dịch. 

3.20.4. Tính kết quả. 

Hàm lượng ôxit silic vô định hình hoà tan (SiO2 vđh) tính theo đơn vị milimol 
trong 1lít dung dịch NaOH được xác định theo công thức:  

SiO2 v®h = m. 3300 
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Phô lôc 

(Để tham khảo) 

1. Xác định khối lượng thể tích của dá dăm (sỏi) bằng phương pháp đơn giản. 

1.1. Thiết bị thử 

Cân kĩ thuật với độ chính xác 0,01g; 

ống đong bằng thuỷ tinh 500ml hoặc 1000ml có khắc độ  

Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ; 

Thùng ngâm mẫu; 

Bộ sàng tiêu chuẩn điều l.4; 

1.2. Chuẩn bị mẫu 

Lấy 2,5 kg vật liệu ẩm tự nhiên, sàng bỏ các hạt qua sàng 5mm, rửa sạch rồi sấy khô 
đến khối lượng không đổi. Sau đó cân mẫu theo bảng 15. 

 

Bảng 15 

Kích thước lớn nhất của hạt, mm Khối lượng mấu, kg 

20 

40 

0,5 

1,0 

 

1.3. Tiến hành thử 

Mẫu cân xong cho ngâm nước trong 2 giờ liền. Cần giữ nước luôn ngập trên mẫu ít 
nhất 20mm. Sau đó lấy mẫu ra dùng khăn khô lau ráo mặt ngoài. Đổ 250ml nước vào 
ống đong 500ml hoặc 500ml nước vào ống đong l000ml. Chú ý đong nước thật chính 
xác. Nghiêng ống đong và bỏ nhẹ mẫu vật liệu vào ống, rồi đọc phần nước dâng lên 
trong ống, Mẫu 0,5kg thử trong ống 500ml, mẫu 1kg thử trong ống 1000ml. 

Trước khi đọc mức nước trong ống, phải đặt ống ở chỗ bằng phẳng. Đợi cho bọt khí 
trên mặt nước thoát hết ra. Khi đọc luôn lấy mức ở đáy dưới của mặt nước uốn cong 
(hình 13). 

1.4. Tính kết quả 

Khối lượng thế tích của đá dăm (sỏi) (Uv) được tính bằng g/cm3 chính xác tới 
0,01g/cm3 theo công thức: 

 

 

Trong đó: 

m -  Khối lượng mẫu khô, tính bằng g;  

v -  Thể tích nước dâng lên trong ống đong sau khi cho vật liệu vào, tính 
bằng cm3. 

Khối lượng thể tích đá dăm (sỏi) lấy bằng giá trị trung bình số học của kết quả hai 
ống thử làm song song.  

2. Xác định hàm lượng bụi, bùn sét trong dá dăm (sỏi) bằng phương pháp đơn giản  

v

m
v  U
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2.1. Thiết bị thử.  

Cân kĩ thuật với độ chính xác 0,01g;  

Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ;  

Chậu rửa (chậu nhôm hoặc chậu sắt tráng men);  

2.2. Chuẩn bị mẫu (xem ở điều 3.7.2);  

2.3. Tiến hành thử.  

Đổ mẫu vào chậu rửa, cho nước vào chậu ngập trên vật liệu 
khoảng 20mm. Để  yên nh| vậy trong 15 - 20 phút cho bụi bẩn và 
để sét rữa ra. Sau đó cho thêm  nước vào ngập trên vật liệu ít nhất 
là 50mm. Dùng thanh gỗ hoặc muôi nhôm khuấy đều vật liệu Để 
yên trong 2 phút rồi sẽ gạn đổ nước đục ra. Khi đổ nước ra, chú ý 
không đổ mất các hạt cát nhỏ  dễ cuốn theo nước. Tiếp tục cho          Hình 13 

 nước sạch vào rửa lại cho tới khi nào nước trong thì  ngừng rửa. Mẫu rửa xong cho 
vào sấy khô đến khối lượng không đổi rồi cân lại.         

2.4. Cách tính kết quả: xem ở điều 3.7.4. 

 Chú thích: 

1. Nếu chậu nhỏ quá, thì có thể xẻ mẫu ra rửa làm nhiều đợt. Khi đem sấy, thì gộp chung 
các phần mẫu đã rửa lại. 

2. Đá (sỏi) lớn trên 70mm có thể dùng bàn chải sắt cọ rửa cho bụi bẩn rời ra chậu rồi gạn 
lại phần cát trong chậu nếu có. 

3. Xác định độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) bằng phương pháp 
nhanh 

3.1. Thiết bị thử. 

Cân kĩ thuật với độ chính xác 0,01g; 

Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ; 

Thùng ngâm mẫu và ch|ng mẫu;  

Bếp dầu hoặc bếp điện;  

Bàn chải sắt. 

3.2. Chuẩn bị mẫu (xem ở điều 3.11.2)  

3.3. Tiến hành thử 

Đổ mẫu vào thùng, ngâm nước trong hai giờ. Giữ nước luôn ngập trên vật liệu 20mm. 
Sau đó đặt thùng mẫu lên bếp đun sôi trong 30 phút. Để nguội, vớt ra lau khô mạt 
ngoài rồi đem cân. 

3.4. Tính kết quả: xem ở điểm 3.11.4. 

4. Xác định hàm lượng hạt mềm yếu và phong hoá của đá dăm (sỏi) bằng phương 
pháp chất tải trọng 

4.1. Thiết bị thử. 

Cân kĩ thuật với độ chính xác 0,0lg, 

Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ, 

Bộ sàng tiêu chuẩn theo điều 1.4; 
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Dụng cụ chất tải đơn giản (hình 14); 

4.2. Chuẩn bị mẫu 

Đá dăm (sỏi) được phân ra thành cỡ hạt 5 - 10mm; 10 - 20mm; 20 - 40mm; 40 - 
70mm; rồi lấy mẫu cỡ hạt không ít hơn l00 hạt bất kỳ làm thành một mẫu thử. Đem 
sấy khô đến khối lượng không đổi, rồi cân. 

4.3. Tiến hành thử. 

Chọn ra từ trong mẫu các hạt nghi ngờ có thể là hạt mềm yếu hoặc phong hoá. Cho 
từng hạt chịu tải trọng ghi ở bảng 16. Hạt cỡ nào cho chịu tải trọng tương ứng với cỡ 
ấy. Hạt nào vỡ dưới dạng tải trọng thì được coi là hạt mềm yếu hoặc phong hoá. Đem 
cân các hạt vỡ thu được. 

Bảng 16 

 

Cỡ hạt, mm Tải  trọng, N 

5-10 

10-20 

20-40 

40-70 

150 

250 

350 

450 

 

Mỗi hạt phải chất tải ở ba vị trí nằm khác nhau của hòn đá.  

4.4. Tính kết quả: xem ở điều 3.9.4.  

5. Cách tính bình quân theo quyền  

5.1. Ví dụ: một hỗn hợp đá dăm gồm 2 
loại cỡ hạt, khi phân tích xác định 
được: Cỡ hạt l0 - 20mm chiếm 
khối lượng hỗn hợp;  

Cỡ hạt 20 - 40mm chiếm 70% 
khối lượng hỗn hợp; 

Khi xác định độ nén dập trong xi 
lanh người ta thấy: 

Độ nén dập của cỡ hạt l0 - 20mm là 24% 

Độ nén dập của cỡ hạt 20 - 40mm là 30%; 

Tính độ nén dập của hỗn hợp. 

5.2. Cách tính 

Độ nén dập chung cho hỗn hợp là: 

 

 

 

 

6. Xác định thành phần hạt của dá dăm (sỏi) bằng phương pháp sàng thủ công 

6.1. Thiết bị thử: nh| điều 3.6.1; 

%2,28

%21%2,7
100

70%30

100

30%24

 

� 
u

�
u

 

d

d

N

N
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6.2. Chuẩn bị mẫu: nh| điều 3.6.2; 

6.3. Tiến hành thử: nh| điều 3.6.8, nh|ng thay sàng máy bằng sàng thủ công bằng tay. 
Khi sàng bằng tay để dễ thao tác, có thể đóng giá sàng hình bán cầu bằng gỗ, nh| 
hình 15. 

7. Xác định khối lượng thể tích của đá nguyên khai và đá dăm (sỏi) 

7.1. Thiết bị thử: nh| điều 
3.2. 1, nh|ng thay cân 
thuỷ tĩnh hình 3 bằng 
cân thuỷ tĩnh cải tiến từ 
cân đĩa nh| hình 16. 

7.2. Chuẩn bị mẫu: Nh| điều 
3.2.2;  

7.3. Tiến hành thử: Nh| điều 
3.2.3; 

7.4. Tính kết quả: Nh| điều 
3.3.4.  
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Nhóm H 
 

Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn của bột xi măng 
Cements – Method for determination of finenss of cement powder 

 
         Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 140: 1964 phần IV 
1. Thiết bị thử 
1.1. Sàng có kích thước lỗ 0,08mm theo TCVN 2230: 1977. Mắt sàng được căng tròn 

đều. Phải thường xuyên kiểm tra, trường hợp sàng bị thủng hoặc tuột chỉ vành sàng 
thì phải thay sàng mới. 
Có thể sàng bằng máy hoặc sàng bằng tay tùy theo khả năng trang thiết bị của từng 
cơ sở, khi sàng bằng máy phải thực hiện theo đúng chỉ dẫn sử dụng của máy. 

1.2 Cân kĩ thuật có độ chính xác đến 0,01g; 
1.3 Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ  
2. Tiến hành thử  
2.1. Cân 50g xi măng đã được sấy ở nhiệt độ 105 – 110oC trong 2 giờ rồi để nguội trong 

bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng thí nghiệm. 
2.2. Đổ xi măng vào sàng đã được lau sạch, đậy nắp lại, đặt vào máy và cho máy chạy. 
2.3. Quá trình sàng được xem nh| kết thúc nếu mỗi phút lượng xi măng lọt qua sàng 

không quá 0,05g. Đem cân phần còn lại trên sàng. 
2.4. Độ mịn của xi măng tính bằng phần trăm theo tỷ số giữa khối lượng phần còn lại trên 

sàn và khối lượng mẫu ban đầu, với độ chính xác tới 0,1%. 
2.5. Trong trường hợp sàng bằng tay thì mỗi phút sàng 25 cái và cứ 25 cái lại xoay sàng 

đi một góc 60o, thỉnh thoảng dùng chổi quét mặt sàng. 
Khuyến khích xác định độ mịn xi măng theo phương pháp đo bề mặt riêng (xem phụ 
lục). 
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Phụ lục 1 
Xác định độ mịn của bột xi măng theo phương pháp đo bề mặt riêng 

1. Thiết bị 
Dụng cụ xác định bề mặt riêng (hình 1) 
Dụng cụ xác định khối lượng riêng (hình 2) 
Cần có độ chính xác tới 0,01g. 

 
 

2. Tiến hành thử 
2.1. Trước khi thử phải kiểm tra lại ống và các bộ phận nối với nhau có kín không. 

Trường hợp các bộ phận nối bị hở thì phải tìm cho được và gắn lại cho thật kín. 
2.2. Mẫu xi măng được sấy khô ở nhiệt độ 105 – 110oC trong 2 giờ. 
2.3. Khối lượng xi măng được tính bằng g (Q), theo công thức: 

Q = Jr. V (l-m) 
Trong đó: 
Jr: Khối lượng riêng của xi măng thử tính bằng g/cm3 
V: Thể tích lớp xi măng trong ống, tính bằng cm3 
m: Hệ số xốp của xi măng (để thống nhất ta lấy m = 0,48r 0,01) 

2.4. Tiến hành thử: Đặt một đĩa có lỗ thông khí vào ống, trên mặt đĩa đặt một mẫu giấy 
lọc cắt theo hình đĩa. 
Đổ xi măng vào gõ nhẹ thành ống, đặt một mẫu giấy lọc thứ hai lên mặt lớp xi măng. 
Dùng tay ấn pít tông ép mẫu thử xuống cho đến khi vòng tựa sát miệng ống. 
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2.5. Dùng ống cao su nối liền ống đựng xi măng với áp kế hơi.Tạo chân không trong 
bình. Mở van giữa áp kế hơi nâng lên tới chiều cao nằm giữa hai vạch kẻ sẵn trên ống 
thì đóng van lại. 
Mực chất lỏng trong nhánh kín của áp kế hơi hạ dần xuống khi không khí thông qua 
lớp xi măng trong ống. Khi mực chất lỏng đạt tới vạch kẻ ở trên bầu phình trên thì 
cho đồng hồ chạy và khi mực chất lỏng xuống tới vạch nằm giữa hai bầu phình thì 
dừng đông hồ lại. 
Nếu mực chất lỏng hạ xuống quá nhanh, không thể ghi chính xác được lúc mực chất 
lỏng nằm chỗ vạch thứ nhất (phía trên bầu phình trên) thì nên dùng bầu phình dưới 
của áp kế hơi để đo. Trong trường hợp đó cho đồng hồ dây chạy khi mực chất lỏng 
đạt tới vạch nằm dưới bầu phình dưới. 
Xác định hai lần thời gian không khí thông qua cùng một lượng xi măng, và tính giá 
trị trung bình cộng của hai lần đó. 

3. Tính kết quả 
3.1. Bề mặt riêng của xi măng tính bằng cm2/g (S) theo công thức sau: 

 
 
Trong đó: 
K:  Hằng số của máy được ghi trong lí lịch máy; 
Jr:  Khối lượng riêng của xi măng, tính bằng b/cm3 (phụ lục 2) 

m:  Hệ số xốp của xi măng trong ống; 
T:  Thời gian mực chất lỏng hạ từ vạch trên bầu phình trên đến vạch nằm giữa hai 

bầu phình, tính bằng giây (S); 
h:  Độ nhớt động lực của không khí ở nhiệt độ thí nghiệm tính bằng Ns/m2 

(1Ns/m2 = 10p); 

� �2
3

1 m

m

�
phụ thuộc vào m ghi trong bảng 1; 

h

10
phụ thuộc vào nhiệt độ khác nhau ghi trong bảng 2 

3.2. Khi xác định bề mặt riêng của cùng một loại xi măng có khối lượng riêng không đổi 
và hệ số xốp không đổi thì cho phép tính theo công thức: 
 
 
 
Trong đó:  

 
 
 
   Trị số: 

m 
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0,452 0,554 0,472 0,614 1 
0,49
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0,679 0,512 0,751 0,532 0,829 
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Phụ lục 2 
Xác định khối lượng riêng của xi măng 

 
1. Dụng cụ 

Chậu nước;  
Bình xác định khối lượng riêng của li măng (hình 2);  

2. Tiến hành thử 
2.1. Đặt bình xác định khối lượng riêng của xi măng vào chậu nước cho phần chia độ của 

nó chìm dưới nước rồi kẹp chặt không cho nổi lên. Nước trong chậu phải giữ ở nhiệt 
độ 27 r 20C. 

2.2. Đổ dầu hoả vào bình đến vạch số không (0), sau đó lấy bông hoậc giấy bọc thấm hết 
những giọt dầu bám vào cổ bình trên phần chứa dầu. 

2.3. Dùng cân phân tích cân 65 gam xi măng đã được sấy khô ở nhiệt độ l05 – 1100C 
trong 2 giờ và được để nguội trong bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng thí nghiệm. Lấy 
thìa con xúc xi măng đổ từ từ ít một qua phễu vào bình cho đến khi mực chất lỏng 
trong bình lên tới một vạch của phía trên chia độ phía trên. 

2.4. Lấy bình đổ ra khỏi chậu nước xoay đứng qua lại l0 phút cho không khí trong xi 
măng thoát ra. Lại đặt bình vào chậu để 10 phút cho nhiệt độ của bình bằng nhiệt độ 
của nước rồi ghi mực chất lỏng trung bình (V). 

3. Tính kết quả  
3.1. Khối lượng riêng của xi măng tính bằng g/cm3 (yr) theo công thức:  

    V

g
r  J

 
Trong đó:  
g: Khối lượng xi măng dùng để thử ,tính bằng g; 
V: Thể tích chất lỏng thay thế thể tích xi măng, tính bằng cm3.  

3.2. Khối lượng riêng của xi măng được tính bằng trị số trung bình cộng của kết quả hai 
lần thử. 
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ISO 9597 – 89(E) 

 
Xi măng – Phương pháp thử - Xác định thời gian đông  

kết và độ ổn định  
Cements - Test methods - Determination of setting time and soundness  

1. Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể 
tích của xi măng.  

2. Tiêu chuẩn trích dẫn  

TCVN 6016: 1995, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền.  

3. Nguyên tắc  

Thời gian đông kết được xác định bằng cách quan sát độ lún sâu của một kim loại hồ 
xi măng có độ dẻo tiêu chuẩn cho đến khi nó đạt được giá trị quy định.  

Độ ổn định thể tích, theo phương pháp Le Chatelier, được xác định bới sự nở thể tích 
của hồ xi măng có độ dẻo chuẩn, thông qua dịch chuyển tương đối của hai càng 
khuôn. 

Hồ xi măng có độ dẻo tiêu chuẩn là khi đó đạt khả năng cần thiết cản lại sự lún của 
một kim chuẩn. Lượng nước cần thiết cho một loại hồ nh| vậy được xác định bằng ba 
lần sụt kim với hồ có hàm lượng nước khác nhau. 

4. Phòng thử nghiệm và thiết bị 

4.1. Phòng thử nghiệm  

Phòng thử nghiệm nơi chế tạo và thử mẫu giữ ở nhiệt độ 270C r 20C và độ ẩm tương 
đối không thấp hơn 50%.  

4.2. Thiết bị  

4.2.1. Cân, có độ chính xác đến 1g;  

4.2.2. ống đong có vạch chia hoặc buret, có khả năng đo thể tích chính xác đến 1% 

4.2.3. Máy trộn, phù hợp với các yêu cầu của ISO 679.  

4.3. Vật liệu  

4.3.1. Nước cất hoặc nước đã khử ion được sử dụng để chế tạo, bảo quản hoặc luộc mẫu 
Chú thích: - Có thể dùng loại nước khác nh|ng phải đảm bảo để kết quả nh| nhau. 

4.3.2. Xi măng, nước và thiết bị dùng để chế tạo và thử mẫu được giữ ở nhiệt 270C r 20C 
và phải ghi lại nhiệt độ đó trong báo cáo thử nghiệm. 

5. Thử độ dẻo chuẩn  

5.1. Dụng cụ 

Dùng dụng cụ Vicat nh| hình 1a) và 1b) với kim to nh| hình 1c). Kim to được làm 
bằng kim loại không rỉ và có dạng một trụ thẳng, có chiều dài hữu ích là 50mm r 
1mm và đường kính là 10mm r 0,05mm. Khối lượng toàn phần của phần chuyển 
động là 300g r lg. Chuyển động của nó phải thật thẳng đứng và không chịu ma sát 
đáng kể, và trục của chúng phải trùng với trục kim to. 
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Vành khâu Vicat (xem hình 1a) để chứa hồ phải được làm bằng cao su rắn. Vành 
khâu có dạng hình nón cụt, sâu 40mm r 0,2mm, đường kính trong phía trên là 70mm 
r 5mm và ở đáy là 80mm r5mm. Vành khâu phải đủ cứng và phải có một tấm đe 
phẳng bằng thuỷ tinh có kích thước lớn hơn vành khâu và dày ít nhất 2,5mm. 

Chú thích: Vành khâu bằng kim loại hoạc chất dẻo hay vành khâu dạng hình trụ đều có thể 
sử dụng miễn là phải đảm bảo chiều sâu yêu cầu và kết quả thu được phải giống nh| khi thử 
bằng vành khâu cao su cứng hình nón cụt. 

5.2. Tiến hành thử 

5.2.1. Trộn hồ xi măng 

Cân 500g xi măng , chính xác đến 1g. Cân một lượng nước là 125g rồi đổ vào 
trong cối trộn (4.2.3) hoặc dùng ống đong có vạch chia hay buret (4.2.2) để đo 
lượng nước đổ vào cối trộn. 

Đổ xi măng vào nước một cách cẩn thận để tránh thầt thoát nước hoặc xi măng. 
Thời gian đổ không ít hơn 5 giây và không nhiều hơn l0giây. Lấy thời điểm kết 
thúc đổ xi măng là thời điểm " không ", từ đó tính thời gian làm tiếp theo. Khởi 
động, nguy máy trộn và cho chạy với tốc độ thấp trong 90 giây. 

Sau 90 giây, dùng máy trộn khoảng 15 giây để vét gọn hổ ở xung quanh cối vào 
vùng trộn của máy bằng một dụng cụ vét thích hợp. Khởi động lại máy và cho 
chạy ở tồc độ thấp thêm 90 giây nữa. Tổng thời gian chạy máy trộn là 3 phút. 

Chú thích: Mọi phương pháp trộn khác, dù bằng tay hay máy đều có thể được sử dụng 
miễn là cho cùng kết quả thử nh| với phương pháp quy định theo tiêu chuẩn này. 

5.2.2. Đổ vào vành khâu 

Đổ ngay hồ vào khâu đã được đặt trên tấm đế phẳng bằng thuỷ tinh có bôi một lớp 
dầu. Đổ đầy hơn khâu mà không nén hay rung quá mạnh. Dùng dụng cụ có cạnh 
thẳng gạt hồ thừa theo kiểu chuyển động ca nhẹ nhàng, sao cho hồ đầy ngang khâu 
và bề mặt phải phẳng trơn. 

5.2.3. Thử độ lún 

Trước khi thử gắn kim to (hình 1) vào dụng cụ Vicat, hạ kim to cho chạm tấm đế 
và chỉnh kim chỉ về số “không" trên thang chia vạch. Nhấc kim to lên vị trí chuẩn 
bị vận hành.  

Ngay sau khi gạt phẳng mặt hồ, chuyển khâu và tấm đế sang dụng cụ Vicat tại vị 
trí đúng tâm d|i kim to. Hạ kim to từ từ cho đến khi nó tiếp xúc với mặt hồ. Giữ ở 
vị trí này từ 1 giây đến 2 giây để tránh tốc độ ban đầu hoặc gia tốc của bộ  phận 
chuyển động. Sau đó thả nhanh bộ phận chuyển động để kim to lún thẳng đứng 
vào trung tâm hồ. Thời điểm thả kim to từ thời điểm số "không" là 4 phút. 

Đọc số trên thang vạch khi kim to ngừng lún, hoặc đọc tại thời điểm 30 giây sau 
khi thả kim to, tỳ theo việc nào xảy ra sớm hơn. Ghi lại sồ đọc, trị số đó biểu thị 
khoảng cách giữa đầu kim to với tấm để. Đồng thời ghi lại lượng nước của hồ tính 
theo phần trăm khối lượng xi măng. Lau sạch kim to ngay sau mỗi lần thử lún.  

Lặp lại phép thử với hồ có khối lượng nước khác nhau cho tới khi đạt được một 
khoảng cách giữa kim to với tấm đế là 6mm r lmm. Ghi lại hàm lượng nước của 
hồ này, lấy chính xác đến 0,5% và coi đó là lượng nước cho độ dẻo chuẩn.  

6. Thử thời gian đông kết  

6.1. Dụng cụ  
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6.1.1. Dùng phòng hoặc một buồng đủ kích thước và giữ ở nhiệt độ 270C + 10C và độ ẩm 
tương đối không nhỏ hơn 90%.  

6.1.2. Dùng dụng cụ Vicat để xác định thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết. Tháo kim 
to và lắp vào đó kim nhỏ (hình 1d), kim này làm bằng thép và có hình trụ thẳng so 
với chiều dài hữu ích 50mm r 1mm và đường kính l,13mmr0,05mm. Tổng khối 
lượng của bộ phận chuyển động là 300g r 1g.  

6.2. Xác định thời gian bắt đầu đông kết  

Trước khi thử cần hiệu chỉnh dụng cụ Vicat đã được gắn kim nhỏ, bằng cách hạ thấp 
kim nhỏ cho chạm tấm đế và chỉnh kim chỉ về số "không" trên thang  vạch. Nâng 
kim lên tới vị trí săn sàng vận hành.  

Đổ hồ có độ dẻo chuẩn vào đầy khâu Vicat và gạt bằng mặt khâu theo điều 5.2.1. và 
5.2.2.  

Đặt khâu đã có hồ và tầm đế vào phòng dưỡng hộ ẩm (xem 6.1), sau thời gian thích 
hợp chuyển khâu sang dụng cụ Vicat, ở vị trí dưới kim. Hạ kim từ từ cho tới  khi 
chạm vào hồ. Giữ nguyên vị trí này trong vòng 1 giây đến 2 giây để tránh vận tốc 
ban đầu hoặc gia tốc cưỡng bức của bộ phận chuyển động. Sau đó thả nhanh bộ phận 
chuyển động và để nó lún sâu vào trong hồ. Đọc thang số khi kim không còn xuyên 
nữa, hoặc đọc vào lúc sau 30 giây thả kim, tùy theo cách nào xảy ra sớm hơn. 

Ghi lại các trị số trên thang số, trị số này biểu thị khoảng cách giữa đầu kim và tấm 
đế. Đồng thời ghi lại thời gian tính từ điểm “không”. Lặp lại phép thử trên cùng một 
mẫu tại những vị trí cách nhau thích hợp, nghĩa là không nhỏ hơn 10mm kể từ rìa 
khâu hoặc từ lần trước đền lần sau. Thí nghiệm được lặp lại sau những khoảng thời 
gian thích hợp, thí dụ cách nhau l0 phút. Giữa các lần thả kim giữ mẫu trong phòng 
ẩm. Lau sạch kim Vicat ngay sau mỗi lần thả kim. Ghi lại thời gian đo từ điểm 
"không" khi khoảng cách giữa kim và đế đạt 4mm r lmm, và lấy đó làm thời gian bắt 
đầu đông kết, lấy chính xác đÃn 5 phút. Độ chính xác có thể được đảm bảo bằng 
cách giảm khoảng thời gian giữa các lần thả kim gần tới điểm cuối và quan sát các 
kết quả liên tiếp thấy không biến động quá nhiều.  

6.3. Xác định thời gian kết thúc đông kết  

Lật úp khâu đã sử dụng ở điều 6.2 lên trên tấm đế của nó sao cho việc thử kết thúc 
đông kết được tiến hành ngay trên mặt của mẫu mà lúc đầu đã tiếp xúc tấm đế. 

Lắp kim có gắn sẵn vòng nhỏ (xem hình 1e) để dề quan sát độ sâu nhỏ  khi kim cắm 
xuống. áp dụng quá trình mô tả nh| trong điều 6.2. Khoảng thời gian giữa các lần 
thả kim có thể được tăng lên, thí dụ là 30 phút. 

Ghi lại thời gian đo, chính xác đến 15 phút, từ điểm “không” vào lúc kim chỉ lún 0,5 
mm vào mẫu và coi đó là thời gian kết thúc đông kết của xi măng. Đó chính là thời 
gian mà vòng gắn trên kim, lần đầu tiên không còn ghi dấu trên mẫu. Thời gian này 
có thể xác định một cách chính xác bằng cách giảm thời gian giữa các lần thử gần 
đến điểm cuối và quan sát thấy các kết quả thử kế tiếp không biến động quá nhiều. 

Chú thích: Các máy đo thời gian đông kết tự động có bán sẵn đều có thề được sử dụng miễn 
là máy đó cho cùng kết quả nh| khi dùng dụng cụ và quy trình quy định trong tiêu chuẩn 
này. Nếu dùng máy tự động, không cần thiết phải lật úp mẫu. 

7. Thử ổn định thể tích 

7.1. Dụng cụ 
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7.1.1. Dùn dụng cụ Le Chatelier (xem hình 2) có khuôn bằng đồng đàn hồi có càng đo. 
Khuôn phải có độ đàn hồi sao cho dưới tác động của một khối lượng nặng 300g 
(nh| hình 2c) thì khoảng cách giữa hai đầu càng khuôn tăng lên 17,5mm r 2,5mm 
mà không biến dạng cố định. 

Mỗi khuôn đều có một cặp đế phẳng bằng kính và đĩa đậy. Mỗi tấm đĩa đó phải 
lớn hơn khuôn. Đĩa đậy phải nặng ít nhất là 75g; với đĩa mỏng có thể đặt thêm vật 
nhỏ lên trên để đáp ứng yêu cầu này. 

7.1.2. Dùng thùng nước có dụng cụ đun nóng, và có khả năng chứa ngập được các mẫu 
Le Chatelier và nâng được nhiệt độ của nước từ 270C r 20C đến sôi trong thời gian 
30 phút r 5 phút. 

7.1.3. Dùng một buồng ẩm đủ kích thước, ở nhiệt độ 270C +10C và độ ẩm tương đối 
không nhỏ hơn 98%. 

7.2. Tiến hành thử 

Tiến hành thử trên hai mẫu của cùng một mẻ hồ xi măng. 

Chế tạo hồ xi măng có độ dẻo chuẩn. Đặt một khuôn Le Chatelier (7.1.1) đã bôi một 
lớp dầu mỏng lên tấm đế cũng đã quét lớp dầu và đổ đầy ngay mà không lắc hoặc 
rung, chỉ dùng tay và một dụng cụ cạnh thẩng để gạt bằng mặt vừa nếu cần. 

Trong lúc đổ đầy khuôn tránh làm khuôn bị mở tình cờ, chẳng hạn do bị ấn nhẹ của 
ngón tay, do buộc hoặc khi cần dùng một dây cao su thích hợp. 

Đậy khuôn lại bằng đĩa đã quét dầu, nếu cần thì thêm khối lượng điều chỉnh, ngay 
sau đó đặt toàn bộ dụng cụ vào buồng ẩm. Giữ trong 24 giờ r 0,5 giờ ở nhiệt độ 270c 
r 10C với độ ẩm tương đối không nhỏ hơn 98%. 

Chú thích: Khuôn mẫu đã nằm giữa các tấm kính, cũng có thể được đặt ngập trong nước 
trong 24 giờ r 5 giờ ở nhiệt độ 270C r 10C nếu nh| cho kết quả thử nh| nhau. 

Vào cuối thời gian 24 giờ r 0,5 giờ, đo khoảng cách A giữa các điểm chóp của càng 
khuôn, chính xác đến 0,5mm. Giữ khuôn ngập trong nước, đun nước dần dần đến sôi, 
suốt trong 30 phút r 5 phút và duy trì bể nước ở nhiệt độ sôi trong 3 giờ r 5 phút. 

Chú thích: Nếu độ nở sau một thời gian sôi ngắn hơn vẫn giống nh| sau 3 giờ sôi thì thời 
gian ngắn hơn đó cũng sử dụng được. 

Vào thời điểm kết thúc việc đun sôi, đo khoảng cách B giữa hai điểm chóp của càng 
khuôn, chính xác đến 0,5mm. 

Để khuôn nguội đến 270C r 20C. Đo khoảng cách C giữa các đầu chóp của càng 
khuôn, chính xác đến 0,5mm.  

ở mỗi mẫu, ghi lại các giá trị đo A và C và tính toán hiệu C - A. Tính giá trị trung 
bình của hai hiệu C - A, chính xác đến 0,5mm. 

7.3. Thuyết minh  

Mục đích chính của thí nghiệm độ ổn định thể tích là để đánh giá khả năng nở thể 
tích muộn có thể xảy ra do hiện tượng hydrat hoá của canxi oxit và/hoặc magie oxit 
tự do. Vì mục đích này phải báo cáo hiệu trung bình C - A. 

Chú thích: Nếu các điều kiện thí nghiệm dẫn đến sai lệch không đáng kể giữa các số đo B 
và C thì hiệu số B – C nên báo cáo vì điều đó giảm bớt được thời gian cần thiết khi thử.  

7.4.  Thí nghiệm lại 
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Nếu xi măng mới không đáp ứng yêu cầu thử độ ổn định thì có thể thử lại sau khi đã 
cất giữ. Để làm được điều đó, rải xi măng thành một lớp dầy 7cm và bảo quản 7 ngày 
trong môi trường nhiệt độ 270C r 20C và độ ẩm tương đối không nhỏ hơn 50%. Sau 
đó thử lại xi măng theo đúng qui trình thử ở điều 7.2.  

7.5. Độ ổn định thể tích lạnh.  

Nếu muốn cũng có thể thử độ ổn định thể tích lạnh.  

Trong trường hợp này, chuẩn bị mẫu và đặt vào trong nước ở 270C r 20C theo điều 
7.2. Sau đó đo ngay khoảng cách A giữa đầu chóp của càng khuôn, chính xác đến 
0,5mm. Sau 7 ngày r 2 giờ đo khoảng cách D với độ chính xác trên. 

Nếu cần xác định thời điểm khi hiện tượng nở thể tích lạnh xảy ra thì có thể chọn 
khoảng thời gian thí nghiệm ngắn hơn.  

Độ ổn định thể tích lạnh được tính bằng hiệu D - A.  
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Bộ Xây dựng 
-------- 

cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sè: 22/2004/Q§-BXD ---------- 
Hà nội, ngày  23   tháng  9  năm 2004

 
Quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng  

 Về việc ban hành TCXDVN 302 : 2004 "Nước trộn bê tông và vữa 
 - Yêu cầu kỹ thuật "  

 
bộ trưởng Bộ Xây dựng 

 
- Căn cứ  Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Xây dựng. 

 
- Căn cứ  Biên bản số  187 / BXD-KHCN ngày 26  tháng 12 năm 2002 của 

Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu  tiêu  chuẩn " Nước trộn 
bê tông và vữa - Yêu cầu chung " 

 
- Xét đề  nghị  của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng tại 

công văn số 504 / VKH - KHKT ngày 21 tháng 5 năm 2004 và Vụ trưởng Vụ 
Khoa học Công nghệ 
 

quyết định 
 

Điều 1: Ban hành  kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam : 

TCXDVN 302 : 2004 " Nước trộn bê tông và vữa -  Yêu cầu kỹ thuật  ". 

  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công 
báo. 

Điều 3: Các Ông: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học  Công 
nghệ, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết  định này ./. 

 

       Bộ trưởng bộ xây dựng 
Nơi nhận: 
- Nh| điều 3 
- VP Chính Phủ 
- Công báo Đã ký 
- Bộ T| pháp 
- Vụ Pháp chế 
- L|u VP&Vô KHCN                                      

       Nguyễn  Hồng  Quân 
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Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật  

Water for mixing Concrete and Mortar - Technical Specification  

 
 
1 Phạm vi áp dụng 

1.1 Tiêu chuẩn  này qui định các yêu cầu kỹ thuật để đánh giá chất lượng 

nước dùng trộn bê tông và vữa.   

1.2 Nước đạt chất lượng theo tiêu chuẩn này cũng có thể dùng để bảo dưỡng 

bê tông và rửa cốt liệu dùng trong xây dựng. 

 Chú thích: Nước uống đạt chất lượng dùng để trộn bê tông và vữa. 

2 Tiêu chuẩn viện dẫn 

- TCVN 2671 : 1978   Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng 

tạp chất hữu cơ. 

- TCVN 4560 : 1988 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng cặn. 

- TCVN 5501 : 1991  Nước uống. Yêu cầu kỹ thuật. 

- TCVN 5992 : 1995  Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật 

lấy mẫu. 

- TCVN 5993 : 1995  Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản 

và xử lý mẫu. 

- TCVN 6016 : 1995 Xi măng. Phương pháp xác định độ bền. 

- TCVN 6017 : 1995 Xi măng. Phương pháp xác định thời gian đông kết và 

độ  

ổn định. 

- TCVN 6194: 1996 Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat 

với chỉ  

thị cromat (phương pháp Mo). 

- TCVN 6196-3: 2000 Chất lượng nước. Xác định natri và kali. Phần 3:  

Xác định natri và kali bằng đo phổ phát xạ ngọn 

lửa. 

Tiêu chuẩn XÂY DỰNG việt nam TCXDVN 302 : 2004

                                                                             



- TCVN 6200 : 1996 Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng 

lượng  

sử dụng bari clorua. 

- TCVN 6492 : 1999   Chất lượng nước. Xác định pH. 

3 Định nghĩa và thuật ngữ 

Trong tiêu chuẩn này áp dụng những thuật ngữ sau : 

3.1 Nước trộn bê tông/vữa:  Nước dùng để trộn hỗn hợp bê tông/vữa mà không 

có hàm lượng tạp chất vượt quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng tới quá 

trình đông kết của bê tông/vữa cũng nh| làm giảm độ bền lâu của kết cấu 

bê tông/vữa trong quá trình sử dụng. 

3.2 Nước uống:  Nước có chất lượng phù hợp TCVN 5501:1991. 

3.3 Mẫu đơn: Mẫu riêng lẻ được lấy một cách ngẫu nhiên (về thời gian/hoặc 
vị trí) từ một vùng nước. 

4 Yêu cầu kỹ thuật  

Nước trộn bê tông và vữa cần có chất lượng thoả mãn các yêu cầu sau: 

4.1 Không chứa váng dầu hoặc váng mỡ.   

4.2 Lượng tạp  chất hữu cơ không lớn hơn 15 mg/l. 

4.3 Độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5. 

4.4 Không có màu khi dùng cho bê tông và vữa trang trí. 

4.5 Theo mục đích sử dụng,  hàm lượng muối hoà tan, lượng ion sunfat, 

lượng ion clo và cặn không tan không được lớn hơn các giá trị qui định 

trong bảng 1. 

Bảng 1 - Hàm lượng tối đa cho phép của muối hoà tan, ion sunfat, ion clo 

 và cặn không tan trong nước trộn bê tông và vữa 

Đơn vị tính bằng mg/l 

Mức cho phép 

Mục đích  sử dụng  Muối 

hoà tan

Ion 
sunfat 
(SO4

-2) 

Ion Clo

(Cl-) 

Cặn 
không 

tan 

1.  Nước trộn bê tông và nước trộn vữa bơm 

bảo vệ cốt thép cho các kết cấu bê tông 
2000 600 350 200 
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cốt  thép ứng lực trước. 

2.  Nước trộn bê tông và nước trộn vữa chèn 

mối nối cho các kết cấu bê tông cốt thép. 
5000 2000 1000 200 

3.  Nước trộn bê tông cho các kết cấu bê 

tông không cốt thép. Nước trộn vữa xây 

và trát.  
10000 2700 3500 300 

Chú thích: 

1) Khi sử dụng xi măng nhôm  làm chất kết dính cho bê tông và vữa, nước dùng cho tất cả các 
phạm  vi  sử dụng phải theo đúng qui định của mục1 bảng 1. 

2) Trong  trường hợp cần thiết, cho phép sử dụng nước có hàm lượng ion clo vượt quá qui định của 
mục 2 bảng 1 để trộn bê tông cho kết cấu bê tông cốt thép,  nếu tổng hàm lượng ion clo trong bê 
tông không vượt quá 0,6kg/m3. 

3) Trong trường hợp nước dùng để trộn vữa xây, trát các kết cấu có yêu cầu trang trí bề mặt hoặc 
ở phần kết cấu thường xuyên tiếp xúc ẩm thì hàm lượng ion clo khống chế không quá 1200 mg/l. 

 

4.6 Khi nước được sử dụng cùng với cốt liệu có khả năng gây phản ứng kiềm 

- silíc, tổng hàm lượng ion natri và kali  không được lớn hơn 1000 mg/l. 

4.7 Nước không được chứa  các tạp chất với liều lượng làm thay đổi thời gian 

đông kết của  hồ xi măng hoặc làm giảm cường độ nén của bê tông và 

thỏa mãn các  yêu cầu ở bảng 2 khi so sánh với mẫu đối chứng.   
Bảng 2 - Giới hạn cho phép về thời gian ninh kết và  
cường độ chịu nén của hồ xi măng và bê tông  
 

Chỉ tiêu kỹ thuật Giới hạn cho phép 

Thời gian đông kết của  xi măng phải đảm bảo:  

- Bắt đầu, giờ 

- Kết thúc, giờ 

không nhỏ hơn 1 

không lớn hơn 12 

Cường độ chịu nén của vữa tại tuổi 28 ngày, % so với mẫu 

đối chứng 
không nhỏ hơn 90 

                                                                             



Chú thích: 

1. Mẫu đối chứng sử dụng nước uống được tiến hành song song và  dùng cùng loại xi măng 

với mẫu thử. 

2. Thời gian đông kết của xi măng  được xác định ít nhất 2 lần theo TCVN 6017:1995. 

 3. Việc xác định cường độ chịu nén của vữa (Thử bằng vữa xi măng dùng để sản xuất bê tông) 
được thực hiện  theo TCVN 6016:1995. 

5   Phương pháp thử 

5.1     Lấy mẫu 

Mẫu nước thử là mẫu đơn được lấy kiểm tra  theo TCVN 5992:1995.  

Khối lượng mẫu thử  được lấy không ít hơn 5 lít.   

Mẫu thử không được có bất kỳ xử lý đặc biệt nào trước khi kiểm tra . 

Việc bảo quản mẫu thử được thực hiện  theo TCVN 5993:1995. 

5.2      Tần suất kiểm tra 

Việc kiểm tra được tiến hành ít nhất 2 lần 1 năm đối với các nguồn cung 

cấp nước trộn thường xuyên cho bê tông hoặc được kiểm tra đột xuất khi 

có nghi ngờ. 

5.3     Phương pháp thử 

5.3.1 Xác định váng dầu mỡ và màu nước bằng quan sát mắt thường. 

5.3.2 Xác định lượng tạp chất hữu cơ theo TCVN 2671: 1978. 

5.3.3 Xác định độ pH theo TCVN 6492:1999. 

5.3.4 Xác định tổng hàm lượng muối hoà tan theo TCVN 4560: 1988. 

5.3.5 Xác định lượng cặn không tan theo TCVN 4560: 1988. 

5.3.6 Xác định hàm lượng ion sunfat theo TCVN 6200:1996. 

5.3.7 Xác định hàm lượng ion clo theo TCVN 6194:1996. 

5.3.8 Xác định hàm lượng natri và kali  theo TCVN  6196-3: 2000. 
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TCXDVN 365-2005 

5.1.1.3 Đối với kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, qui định sử dụng các loại bê tông có cấp 

và mác theo bảng 9: 

Bảng 9 – Qui định sử dụng cấp và mác bê tông 

Cách phân loại Loại bê tông Cấp hoặc mác 

Bê tông nặng B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5; 

B15; B20; B25; B30; B35; 

B40; B45; B50; B55; B60 

Bê tông tự ứng suất B20; B25; B30; B35; B40; 

B45; B50; B55; B60 

nhóm A: đóng rắn tự nhiên hoặc 

được dưỡng hộ trong điều kiện áp 

suất khí quyển, cốt liệu cát có mô 

đun độ lớn > 2,0 

B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5; 

B15; B20; B25; B30; B35; B40 

nhóm B: đóng rắn tự nhiên hoặc 

được dưỡng hộ trong điều kiện áp 

suất khí quyển, cốt liệu cát có mô 

đun độ lớn ≤ 2,0 

B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5; 

B15; B20; B25; B30; B35 

Theo cấp độ 

bền chịu nén 

Bê tông hạt nhỏ 

nhóm C: được chưng áp B15; B20; B25; B30; B35; 

B40; B45; B50; B55; B60 

D800, D900 B2,5; B3,5; B5; B7,5; 

D1000, D1100 B2,5; B3,5; B5; B7,5; B10; 

B12,5 

D1200, D1300 B2,5; B3,5; B5; B7,5; B10; 

B12,5; B15 

D1400, D1500 B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5; 

B15; B20; B25; B30 

D1600, D1700 B5; B7,5; B10; B12,5; B15; 

B20; B25; B30; B35 

D1800, D1900 B10; B12,5; B15; B20; B25; 

B30; B35; B40 

 Bê tông cốt liệu 

nhẹ ứng với 

mác theo khối 

lượng riêng 

trung bình 

D2000 B20; B25; B30; B35; B40 
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Bảng 9 – Qui định sử dụng cấp và mác bê tông (kết thúc) 

Cách phân loại Loại bê tông Cấp hoặc mác 

 chưng áp không 

chưng áp 

D500 B1; B1,5;  

D600   B1; B1,5; B2 B1,5; B2; B2,5 

D700 B1,5; B2; B2,5; 

B3,5 

B1,5; B2; 

B2,5         

D800   B2,5; B3,5; B5 B2; B2,5; 

B3,5 

D900   B3,5; B5; B7,5     B3,5; B5 

D1000 B5; B7,5; B10    B5; B7,5 

D1100 B7,5; B10; B12,5; 

B15   

B7,5; B10 

Theo cấp độ 

bền chịu nén 

Bê tông tổ ong 

ứng với mác 

theo khối lượng 

riêng trung bình 

D1200 B10; B12,5; B15 B10; B12,5 

D800, D900, D1000 B2,5; B3,5; B5 

D1100, D1200, D1300    B7,5 

 Bê tông rỗng 

ứng với mác 

theo khối lượng 

riêng trung 

bình: 

D1400   B3,5; B5; B7,5 

Cấp độ bền chịu 

kéo dọc trục 

Bê tông nặng, bê tông tự ứng suất, bê tông hạt nhỏ, bê 

tông nhẹ 

Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2; Bt2,4; 

Bt2,8; Bt3,2 

 

Mác chống thấm Bê tông nặng, bê tông hạt nhỏ, bê tông nhẹ W2; W4; W6; W8; W10; W12 

Mác theo khối 

lượng riêng 

trung bình 

Bê tông nhẹ D800; D900; D1000; D1100; 

D1200; D1300; D1400; D1500; 

D1600; D1700; D1800; D1900; 

D2000 

 Bê tông tổ ong D500; D600; D700; D800; D900; 

D1000; D1100; D1200 

 Bê tông rỗng     D800; D900; D1000; D1100; 

D1200; D1300; D1400 

Mác bê tông 

theo khả năng 

tự gây ứng suất 

Bê tông tự ứng suất 
pS 0,6; pS 0,8; pS 1; pS 1,2; 

pS 1,5; pS 2; pS 3; pS 4. 

Chú thích: 1. Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ "bê tông nhẹ" và "bê tông rỗng" dùng để ký hiệu 

tương ứng cho bê tông nhẹ có cấu trúc đặc chắc và bê tông nhẹ có cấu trúc lỗ rỗng (với tỷ lệ phần 

trăm lỗ rỗng lớn hơn 6%). 

2. Nhóm bê tông hạt nhỏ A, B, C cần được chỉ rõ trong bản vẽ thiết kế. 
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Bảng 12 – Các cường độ tiêu chuẩn của bê tông bnR , btnR  và cường độ tính toán của bê tông  

khi tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ hai ser,bR , ser,btR , MPa 

Cấp độ bền chịu nén của bê tông 

В1 В1,5 В2 В2,5 В3,5 В5 В7,5 В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 Trạng 
thái 

Loại bê 
tông 

    M50 M75 M100 M150 M150 M200 M250 M350 M400 M450 M500 M600 M700 M700 M800 

Bê tông nặng, bê 

tông hạt nhỏ 
– – – – 2,7 3,6 5,5 7,5 9,5 11,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,0 32,0 36,0 39,5 43,0 

Bê tông nhẹ – – – 1,9 2,7 3,5 5,5 7,5 9,5 11,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,0 – – – – 

Nén dọc trục 

(cường độ lăng 

trụ) bnR , ser,bR  

Bê tông tổ ong 0,95 1,4 1,9 2,4 3,3 4,6 6,9 9,0 10,5 11,5 – – – – – – – – – 

Bê tông nặng – – – – 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 

nhóm A – – – – 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 – – – – 

nhóm B – – – – 0,26 0,40 0,60 0,70 0,85 0,95 1,15 1,35 1,50 – – – – – – 
Bê tông 

hạt nhỏ  

nhóm C – – – – – – – – – 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 

cốt liệu 

đặc 
– – – 0,29 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 – – – – 

Bê tông 

nhẹ cốt liệu 

rỗng 
– – – 0,29 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,10 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 – – – – 

Kéo dọc trục  

btnR , ser,btR   

Bê tông tổ ong 0,14 0,21 0,26 0,31 0,41 0,55 0,63 0,89 1,00 1,05 – – – – – – – – – 

Ghi chú :  

1. Nhóm bê tông hạt nhỏ xem điều 5.1.1.3. 

2. Ký hiệu M để chỉ mác bê tông theo quy định trước đây. Tương quan giữa các giá trị cấp độ bền của bê tông và mác bê tông cho trong Bảng A.1 và A.2, Phụ lục A trong tiêu chuẩn này. 

3. Các giá trị cường độ của bê tông tổ ong trong bảng ứng với bê tông tổ ong có độ ẩm là 10%. 

4. Đối với bê tông Keramzit – Perlit có cốt liệu bằng cát Perlit, giá trị btnR  và ser,btR  được lấy bằng giá trị của bê tông nhẹ có cốt liệu cát hạt xốp nhân với 0,85. 

5. Đối với bê tông rỗng, giá trị bnR  và ser,bR  được lấy như đối với bê tông nhẹ; còn giá trị btnR , ser,btR  nhân thêm với 0,7. 

6. Đối với bê tông tự ứng suất, giá trị bnR  và ser,bR  được lấy như đối với bê tông nặng, còn giá trị btnR , ser,btR  nhân thêm với 1,2. 
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Bảng 13 – Các cường độ tính toán của bê tông bR , btR  khi tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ nhất, MPa 

Cấp độ bền chịu nén của bê tông 

В1 В1,5 В2 В2,5 В3,5 В5 В7,5 В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 Trạng thái Loại bê tông 

    M50 M75 M100 M150 M150 M200 M250 M350 M400 M450 M500 M600 M700 M700 M800 

Bê tông nặng, bê 

tông hạt nhỏ 
– – – – 2,1 2,8 4,5 6,0 7,5 8,5 11,5 14,5 17,0 19,5 22,0 25,0 27,5 30,0 33,0 

Bê tông nhẹ – – – 1,5 2,1 2,8 4,5 6,0 7,5 8,5 11,5 14,5 17,0 19,5 22,0 – – – – 

Nén dọc trục 

(cường độ lăng 

trụ) bR  

Bê tông tổ ong 0,63 0,95 1,3 1,6 2,2 3,1 4,6 6,0 7,0 7,7 – – – – – – – – – 

Bê tông nặng – – – – 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 1,45 1,55 1,60 1,65 

nhóm A – – – – 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 – – – – 

nhóm B – – – – 0,17 0,27 0,40 0,45 0,51 0,64 0,77 0,90 1,00 – – – – – – 
Bê tông hạt 

nhỏ 

nhóm C – – – – – – – – – 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 1,45 1,55 1,60 1,65 

cốt liệu 

đặc 
– – – 0,20 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 – – – – 

Bê tông 

nhẹ cốt liệu 

rỗng 
– – – 0,20 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,74 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 – – – – 

Kéo dọc trục  

btR  

Bê tông tổ ong 0,06 0,09 0,12 0,14 0,18 0,24 0,28 0,39 0,44 0,46 – – – – – – – – – 

Ghi chú  

1. Nhóm bê tông hạt nhỏ xem điều 5.1.1.3. 

2. Ký hiệu M để chỉ mác bê tông theo quy định trước đây. Tương quan giữa các giá trị cấp độ bền của bê tông và mác bê tông cho trong Bảng A.1 và A.2, Phụ lục A trong tiêu 

chuẩn này. 

3. Các giá trị cường độ của bê tông tổ ong trong bảng ứng với bê tông tổ ong có độ ẩm là 10%. 

4. Đối với bê tông Keramzit – Perlit có cốt liệu bằng cát Perlit, giá trị btR  được lấy bằng giá trị của bê tông nhẹ có cốt liệu cát hạt xốp nhân với 0,85. 

5. Đối với bê tông rỗng, giá trị bR  được lấy như đối với bê tông nhẹ; còn giá trị btR  nhân thêm với 0,7. 

6. Đối với bê tông tự ứng suất, giá trị bR  được lấy như đối với bê tông nặng, còn giá trị btR  nhân với 1,2. 
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Phụ lục G 

Bảng chuyển đổi đơn vị kỹ thuật cũ sang  hệ đơn vị SI 

 

Hệ đơn vị Si 
Đại lượng 

Đơn vị  
kỹ  thuật cũ 

Tên gọi Ký hiệu 

Quan hệ chuyển đổi 

Lực 
kG 

T (tÊn) 

Niut¬n 

kil« Niut¬n 

mªga Niut¬n 

N 

kN 

MN 

1 kG = 9,81 N ≈ 10 N 

1 kN = 1 000 N 

1 T =  9,81 kN ≈ 10 kN 

1 MN = 1 000 000 N 

M«men 
kGm 

Tm 

Niutơn mét 

kil« Niut¬n mét 

Nm 

kNm 

1 kGm = 9,81 Nm ≈ 10 Nm 

1 Tm = 9,81 kNm ≈ 10 kNm 

ứng suất; 

Cường độ; 

Mô đun đàn hồi 

kG/mm2 

kG/cm2 

T/m2 

Niut¬n/mm2 

Pascan 

Mªga Pascan 

N/mm2 

Pa 

MPa 

1 Pa = 1 N/m2 ≈ 0,1 kG/m2 

1 kPa = 1 000 Pa = 1 000 N/m2 = 100 kG/m2 

1 MPa = 1 000 000 Pa = 1000kPa ≈ 100 000 
kG/m2 =10 kG/cm2 

1 MPa = 1 N/mm2 

1 kG/mm2 = 9,81 N/mm2 

1 kG/cm2 = 9,81×104 N/m2 ≈ 0,1MN/m2 = 
0,1 MPa 

1 kG/ m2 = 9,81 N/m2 = 9,81 Pa ≈ 10 N/m2 
=1daN/m2 
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I. Bội số và ước số của hệ ñơn vị SI.  

 Stt Tên Ký hiệu ðộ lớn Diễn giải 
          
1  giga G 109      1.000.000.000 
2  mega M 106             1.000.000 
3  kilo k 103                    1.000 
4  hecto h 102                       100 
5  deca da 10                         10 
6  deci d 10-1                           0,1 
7  centi c 10-2                           0,01 
8  mili m 10-3                           0,001 
9  micro µ 10-6                           0,000.001 

10  nano n 10-9                           0,000.000.001 
          
          
          

II. Chuyển ñổi ñơn vị thông thường.  

 Stt ðại lượng  Tên Ký hiệu Chuyển ñổi 
          
1  Chiều dài  kilomet 

 met 
 decimet 
 centimet 
 milimet 

 km 
 m 
 dm 
 cm 
 mm 

 = 1000m 
 1m = 10dm = 100cm = 1000mm 
 = 0,1m 
 = 0,01m 
 = 0,001m 

2  Diện tích  kilomet vuông 
 hecta 
 met vuông 
 decimet vuông 
 centimet vuông 

 km2 
 ha 
 m2 
 dm2 
 cm2 

 = 1.000.000m2 = 100ha = 10.000a 
 = 10.000m2 = 100a 
 = 100dm2 
 = 100cm2 
 = 100mm2 

3  Thể tích  met khối 
 decimet khối 
 hectolit 
 decalit 
 lit 

 m3 
 dm3 
 hl 
 dal 
 l 

 = 1000dm3 = 1.000.000cm3 
 = 1 lít 
 = 10 dal = 100 lít 
 = 10 lít 
  

4  Khối lượng  Tấn 
 kilogam 
 gam 
 miligam 

 T 
 kg 
 g 
 mg 

 = 10 tạ = 100 yến = 1.000 kg 
 = 1000 g 
 = 1000 mg 
 = 0,001 g 

5  Trọng lượng thể tích      1kgf/m3 = 9,81N/m3 ≈ 10N/m3 
 1Tf/m3 = 9,81KN/m3 ≈ 10KN/m3 

6  Lực 
 khối lượng x gia tốc 

 mega niuton 
 kilo niuton 
 niuton 

 MN 
 kN 
 N 

 = 1.000.000N 
 = 1000N; 1Tf = 9,81KN ≈ 10KN 
 = 1kgf = 9,81N ≈ 10N = 1kg.m/s2 

7  Áp suất, Ứng suất 
 lực / diện tích 

 pascal 
  
  
 atmotphe 

 Pa 
  
  
 at 

 = 1N/m2 
 1kgf/m2 = 9,81N/m2 = 9,81Pa ≈ 10N/m2 
 1kgf/cm2 = 9,81.104N/m2 ≈ 0,1MN/m2 
 = 1kgf/cm2 = cột nước cao 10m có  
 tiết diện ngang 1cm2 ở 4oC 

8  Năng lượng,  
 công, nhiệt lượng  

 megajule 
 kilojule 
 jule 
 milijule 
 kilocalo 

 MJ 
 kJ 
 J 
 mJ 
 Kcal 

 = 1.000.000J 
 = 1000J = 0,239 Kcal 
 = 1Nm 
 = 0,001J 
 = 427kgm = 1,1636Wh 
 1 mã lực giờ = 270.000kgm  
 = 632Kcal 
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9  Công suất 
 năng lượng/thời gian 

 mega oat 
 kilo oat 
  
 mã lực 
 oat 
 mili oat 

 MW 
 kW 
  
 hp 
 W 
 mW 

 = 1.000.000W 
 = 1000W = 1000J/s = 1,36 mã lực 
 = 0,239 Kcal/s 
 = 0,764 kW 
 = 1 J/s 
 = 0,001W 

10  Tốc ñộ  kilomet/giờ 
 met/giây 

 km/h 
 m/s 

 = 0,278 m/s 

11  Tần số ( chu kỳ/giây )  hec  Hz  = 1s-1 
12  Nhiệt ñộ  ñộ Kelvin 

 ñộ Celcius 
 oK 
 oC 

  
 = 273,15oK 

          
          
          

III. Chuyển ñổi ñơn vị US (Anh) sang hệ SI.  

Bảng 1 

 Stt ðại lượng Tên Ký hiệu Chuyển ñổi 
          
1  Chiều dài  mile ( dặm Anh ) 

 yard ( thước Anh ) 
 foot ( bộ Anh ) 
 inch ( phân Anh ) 

 mile 
 yd 
 ft 
 in 

 = 1609 m 
 = 0,9144 m 
 = 0,3048 m 
 = 2,5400 cm 

2  Diện tích  square mile (dặm vuông) 
 acre ( mẫu vuông ) 
 square yard (thước vuông) 
 square foot ( bộ vuông )  

 sq.mile 
 ac 
 sq.yd 
 sq.ft 

 = 259 ha = 2.590.000 m2 
 = 4047 m2 
 = 0,836 m2 
 = 0,0929 m2 

3  Thể tích  cubic yard ( thước khối ) 
 cubic foot ( bộ khối ) 
 cubic inch ( phân khối ) 

 cu.yd 
 cu.ft 
 cu.in 

 = 0,7646 m3 
 = 28.32 dm3 
 = 16,387 cm3 

4  Khối lượng  Long ton 
 short ton 
 pound 
 ounce 

 tn.lg 
 tn.sh 
 lb 
 oz 

 = 1016 kg 
 = 907,2 kg 
 = 0,454 kg 
 = 28,35 g 

          
          
          

 Bảng 2 

Stt 
ðổi từ ñơn vị US 
sang ñơn vị SI 

nhân với 
 ðơn vị  US  ðơn vị  SI 

ðổi từ ñơn vị SI 
sang ñơn vị US 

nhân với 
          
1 25,40000 . in ( inches ) mm 0,03970 . 
2 0,30480 . Ft ( Feet ) m 3,28100 . 
3 654,20000 . in2 mm2 1,55 x 10-3 . 
4 16,39.103 . in3 mm3 61,02 x 10-6 . 
5 416,20.103 . in4 mm4 2,403 x 10-6 . 
6 0,09290 . Ft2 m2 10,76000 . 
7 0,02832 . Ft3 m3 35,31000 . 
8 0,45360 . Lb ( khối lượng ) Kg 2,20500 . 
9 4,44800 . Lb ( lực ) N 0,22480 . 

10 4,44800 . Kip ( lực ) kN 0,22480 . 
11 1,35600 . Lb-ft ( mô men ) Nm 0,73760 . 
12 1,35600 . Kip-ft ( mô men ) kNm 0,73760 . 
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13 1,48800 . Lb/ft ( khối lượng ) Kg/m 0,67200 . 
14 14,59000 . Lb/ft ( tải trọng ) N/m 0,06858 . 
15 14,59000 . Kip/ft ( tải trọng ) kN/m 0,06858 . 
16 6,89500 . psi ( ứng suất ) kPa 0,14500 . 
17 6,89500 . ksi ( ứng suất ) MPa 0,14500 . 
18 0,04788 . Psf ( tải trọng, áp lực ) kPa 20,93000 . 
19 47,88000 . Ksf ( tải trọng, áp lực ) kPa 0,02093 . 
20 0,566 x ( oF – 32 ) . oF oC ( 1,8 x oC ) + 32 . 
          
          
          

 Ghi chú : 
1 kip = 1000 lb 
psi = lb/in2 
ksi = kip/in2 
psf = lb/ft2 
ksf = kip/ft2 
pcf = lb/ft3 
 

 


